
tỉnh

Hải dương
Tờ tâu

Tỉnh thần Hải dương kính tuân lời phê biên vẽ bản đồ
tiến trình

Bản đồ kèm theo:

Tỉnh Hải Dương

Phủ Bình Giang

Huyện Đường An

Huyện Thanh Miện

Huyện Cẩm Giàng

Huyện Đường Hào

Phủ Nam Sách

Huyện Chí Linh

Huyện Thanh Lâm

Huyện Thanh Hà

Huyện Tiên Minh

Phủ Ninh Giang

Huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Bảo

Huyện Gia Lộc

Huyện Tứ Kỳ

Phủ Kiến Thụy

Huyện Nghi Dương

Huyện An Lão

Huyện Kim Thành

Huyện An Dương

Phủ Kinh Môn

Huyện Giáp Sơn

Huyện Thủy Đường

Huyện Đông Triều
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tỉnh Hải Dương
Quyển thượng

Thành tỉnh ở địa phận ba xã Hàn Giang, Hàn Thượng, Bình Lao huyện Cẩm Giàng.

Tỉnh hạt1 phía đông giáp giang phận hai huyện Yên Hưng, Nghiêu Phong tỉnh Quảng Yên. Phía tây
giáp hai huyện Văn Giang, Lang Tài tỉnh Bắc Ninh. Phía nam giáp huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định.
Phía bắc giáp huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh. Phía đông bắc giáp lâm phận hai tỉnh Lạng Sơn, Quảng
Yên. Phía tây bắc giáp giới hai huyện Quế Dương, Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. Phía tây nam giáp hai
huyện Ân Thi và Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. Phía đông nam ra đến biển, giáp huyện Thuỵ Anh tỉnh Nam
Định.

Đông tây cách nhau 132 dặm. Nam bắc cách nhau 100 dặm.

Từ tỉnh lỵ đi về phía nam đến Kinh đô [Huế]: 1.097 dặm.

Tỉnh có 5 phủ, gồm 19 huyện.

1.Phủ Bình Giang:
-Kiêm lý 2 huyện: Đường An, Thanh Miện.
-Thống hạt 2 huyện: Cẩm Giàng và Đường Hào.

2.Phủ Nam Sách:
-Kiêm lý 2 huyện: Chí Linh, Thanh Lâm.
-Thống hạt 2 huyện: Thanh Hà, Tiên Minh.

3.Phủ Ninh Giang:
-Kiêm lý 2 huyện: Vĩnh Lại, Vĩnh Bảo.
-Thống hạt hai huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ.

4.Phủ Kiến Thuỵ:
-Kiêm lý 2 huyện: Nghi Dương, An Lão.
-Thống hạt 2 huyện: Kim Thành, An Dương.

5.Phủ Kinh Môn:
-Kiêm lý huyện Giáp Sơn.
-Thống hạt 2 huyện: Thủy Đường và Đông Triều.

                                                     
1 Tỉnh Hải Dương : Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ (ĐNNTC; cũng có thuyết cho là thuộc huyện

Chu Diên: Đào Duy Anh, ĐNVN). Đời Trần là Hồng lộ , lại gọi là lộ Hải Đông . Đầu niên hiệu
Thuận Thiên (1428-1433) đời Lê Thái Tổ gọi là Đông Đạo . Khoảng niên hiệu Diên Ninh (1454-1459) là
đất hai lộ Nam Sách Thượng và Nam Sách Hạ . Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh
Tông đặt làm Nam Sách thừa tuyên . Năm Quang Thuận 10 (1469) định bản đồ cả nước đổi gọi là
Hải Dương thừa tuyên gồm 4 phủ Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách, Kinh Môn (tất cả 18 huyện). Nhà Mạc
đặt Nghi Dương làm Dương Kinh: tách 1 phủ của Kinh Bắc (Thuận An) và 4 phủ của Sơn Nam (Khoái Châu,
Tân Hưng, Kiến Xương, Thái Bình) đặt thuộc Dương Kinh. Đời Lê Trung hưng từ niên hiệu Quang Hưng
(1578-1599) đổi lại theo cũ. Năm Cảnh Hưng 2 (1741) lại đổi chia thành 4 đạo: Thượng Hồng , Hạ Hồng

, Đông Triều , An Lão . Đời Tây Sơn tách phủ Kinh Môn thuộc vào đạo An Quảng. Đời
Nguyễn, từ năm Gia Long 1 (1802) lại cho Kinh Môn thuộc về Hải Dương như cũ, tất cả vẫn gồm 4 phủ (18
huyện) như đời Lê sơ, nhưng tên huyện có một số thay đổi. Năm Minh Mệnh 12 (1831) chia tỉnh hạt trong
toàn quốc, gọi là tỉnh Hải Dương. Năm Minh Mệnh 18 (1837) đặt thêm phân phủ Kiến Thuỵ. Năm Tự Đức 5
(1852) phân phủ Kiến Thuỵ đổi là phủ Kiến Thuỵ, toàn tỉnh chia làm 5 phủ gồm 19 huyện. Cho đến đời Đồng
Khánh (1886-1888) các phủ huyện trong tỉnh không thay đổi. Như vậy, tỉnh Hải Dương thời Đồng Khánh bao
gồm toàn bộ tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng hiện nay.
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Thành trì:

Thành tỉnh:

Xây bằng gạch đá ong. Chu vi 551 trượng. Cao 1 trượng 1 thước 2 tấc. Thân thành có 6 góc, có 4
cửa. Bên ngoài thành có hào rộng 11 trượng, sâu 6 thước. Phía ngoài các cửa thành đều có thành dê
ngựa:

Thành dê ngựa ở cửa Nam dài 57 trượng, rộng 37 trượng 5 thước.

Thành dê ngựa ở cửa Đông dài 58 trượng 7 thước, rộng 38 trượng 5 thước.

Thành dê ngựa ở cửa Bắc dài 66 trượng 5 thước, rộng 33 trượng 5 thước.

Thành dê ngựa ở cửa Tây dài 55 trượng 5 thước, rộng 35 trượng 5 thước.

Tất cả đều cao 5 thước 4 tấc.

Bên ngoài các thành dê ngựa đều có những thành phụ ấy lại có một lớp thành đất nữa bao bọc khắp
xung quanh (gọi là La Thành). Thành đắp bằng đất, chu vi 1539 trượng, cao hơn 3 thước, bờ thành
rộng hơn 2 thước. Bên ngoài La Thành lại có một con hào nữa, rộng 5 thước, sâu 4 thước.

Thành phủ Bình Giang: Thành hình vuông, đắp bằng đất, ở vào địa phận 2 xã Hoạch Trạch, Mỹ
Trạch huyện Đường Hào.

Thành phủ Nam Sách: Thành hình vuông, đắp bằng đất, ở vào địa phận 3 xã: Tống Xá, Linh Khê,
Lương Nhàn huyện Chí Linh.

Thành phủ Ninh Giang: Thành hình vuông, đắp bằng đất, ở vào địa phận xã Tranh Xuyên huyện
Vĩnh Lại.

Thành phủ Kiến Thuỵ: Thành hình vuông, đắp bằng đất, ở vào địa phận xã Xuân La huyện Nghi
Dương.

Thành phủ Kinh Môn: Thành hình vuông, đắp bằng đất, ở vào địa phận xã Tuấn Trì huyện Giáp Sơn.

Quân lính:

-Lính tuyển1: 4.373 người.

Trong đó:
Phủ Bình Giang: 891 người.
Phủ Nam Sách: 1.020 người.
Phủ Ninh Giang: 1.323 người.
Phủ Kiến Thuỵ: 645 người.
Phủ Kinh Môn: 494 người.

-Lính mộ2: 419 người, gồm:
Lính phủ nha: 298 (cũ 258, mới mộ 40).
Lính tuần thành (Đội 1, 2): 97 (cũ 81, mới mộ 16).
Đội tượng binh: 24 người.

-Lính lệ các phủ huyện: 546 người.

                                                     
1 Ngv.: Giản binh, lính do triều đình tuyển chọn. Kỳ hạn tuyển duyệt, năm Minh Mệnh 2 (1821) đã quy định 6

năm một lần, thành định lệ. Các trấn thuộc Bắc Thành tuyển duyệt vào năm nhâm và năm đinh (ĐNHĐ, Q.56).
Số lính tuyển căn cứ theo sổ hộ tịch đã lập theo quy định từ năm Gia Long 6 (1807): lệ chung là cứ 7 suất đinh
(đinh khẩu) chọn 1 lính. Các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh và đồng bằng Bắc Bộ theo lệ này. Sáu tỉnh miền núi Tuyên
Quang, Hưng Hoá, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên theo lệ 10 suất đinh lấy 1 người (ĐNHĐSL,
Bd.T9, tr.359).

2 Ngv.: Mộ binh, là lính do các Tào (thuộc Bộ) và các quan tứ phẩm trở lên được phép chiêu mộ người ngoại tịch
làm thuộc quân, từng cấp được lấy bao nhiêu lính mộ có quy định chi tiết (ĐNHĐSL, Bd., đã dẫn).
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Dân:

Đinh số1: 46.519 người.

Trong đó:

Phủ Bình Giang: 9.684 người.

Phủ Nam Sách: 10.433 người.

Phủ Ninh Giang: 13.701 người.

Phủ Kiến Thuỵ: 7.282 người.

Phủ Kinh Môn: 5.419 người.

Ruộng đất: 424.439 mẫu 5 sào 8 thước 6 tấc 8 phân 6 ly. Trong đó:

Phủ Bình Giang: 110.053 mẫu 6 sào 8 thước 6 tấc 1 phân.

Phủ Nam Sách: 80.053 mẫu 4 sào 14 thước 8 tấc 5 phân 3 ly.

Phủ Ninh Giang: 123.999 mẫu 1 sào 8 thước 6 tấc 5 phân 6 ly.

Phủ Kiến Thuỵ: 60.183 mẫu 3 sào 1 tấc 8 phân 1 ly.

Phủ Kinh Môn: 50.149 mẫu 9 sào 6 thước 3 tấc 8 phân 1 ly.

Thuế hàng năm:

-Nộp bằng tiền: 153.208 quan 7 tiền 9 đồng tiền. Trong đó:

Phủ Bình Giang: 34.710 quan 44 đồng tiền.

Phủ Nam Sách: 31.637 quan 9 tiền 17 đồng tiền.

Phủ Ninh Giang: 44.982 quan 3 tiền 1 đồng tiền.

Phủ Kiến Thuỵ: 23.982 quan 1 tiền 53 đồng tiền.

Phủ Kinh Môn: 17.895 quan 7 tiền 14 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 259.039 hộc 16 bát 1 vốc 9 nắm. Trong đó:

Phủ Bình Giang: 69.391 hộc 9 bát 6 vốc 5 nắm.

Phủ Nam Sách: 51.271 hộc 28 bát 9 vốc 2 nắm.

Phủ Ninh Giang: 80.454 hộc 31 bát 6 vốc 7 nắm.

Phủ Kiến Thuỵ: 31.474 hộc 8 bát 1 nắm.

Phủ Kinh Môn: 26.447 hộc 17 bát 9 vốc 4 nắm.

Đền miếu: Sự tích xem phần ghi về các phủ huyện.

-Đàn Xã tắc: ở phía tây bắc thành tỉnh, thuộc địa phận xã Hàn Giang huyện Cẩm Giàng.

-Đàn Tiên Nông: phía đông tỉnh thành, địa phận xã Hàn Thượng huyện Cẩm Giàng.

-Đàn Sơn xuyên: ở phía tây nam thành tỉnh, địa phận xã Bình Lao huyện Cẩm Giàng.

-Văn miếu: ở phía tây nam thành tỉnh, địa phận xã Mao Điền huyện Cẩm Giàng.

ở các phủ huyện đều có Văn từ.

-Đền Khải Thánh: ở phía nam Văn miếu.

-Miếu Hội đồng: ở phía bắc thành tỉnh, địa phận xã Hàn Thượng huyện Cẩm Giàng.

-Miếu Thành hoàng: ở phía tây bắc thành tỉnh, địa phận xã Hàn Thượng huyện Cẩm Giàng.

-Đền Khúc Tiên thế: ở xã Lỗ Xá huyện Cẩm Giàng.

                                                     
1 Đinh số: tức số đinh khẩu (đàn ông từ 18 tuổi đến 59 tuổi) đã ghi trong sổ hộ tịch (lập theo chiếu lệnh năm Gia

Long 6 (1807).
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-Miếu Lý Thần Tông: ở xã Hàn Hy huyện Tứ Kỳ. ở xã Dương Nham huyện Giáp Sơn cũng có đền

thờ vua này.

-Đền Nguyễn Công [Nguyễn Minh Biện] ở xã Phạm Xá huyện Tứ Kỳ.

-Miếu Trần Nhân Tông: ở xã Yên Sinh huyện Đông Triều. Xã Diên Lão huyện Tiên Minh, xã

Hương Đại huyện Thanh Hà cũng có đền thờ vua này.

-Miếu Trần Thái Tông: ở xã Yên Sinh huyện Đông Triều.

-Miếu Trần Thánh Tông: ở xã Yên Sinh huyện Đông Triều.

-Đền Tông thất nhà Trần: ở xã Hà Đái huyện Tiên Minh huyện Tiên Minh.

-Đền thờ Ngô Thống lĩnh [Ngô Phúc Tín]: ở xã Cẩm Khê huyện Tiên Minh.

-Đền thờ thần núi Kinh Sơn: ở xã Vân Đôi huyện Tiên Minh.

-Đền thờ thần Bạt Hải Long vương: ở xã Tử Đôi huyện Tiên Minh.

-Đền thờ Trang Định Trung quốc phúc thần [Trang Định vương, con Trần Nghệ Tông] ở xã Để Xuyên

huyện Tiên Minh.

-Miếu thờ Sĩ Vương [Sĩ Nhiếp]: ở xã Tiền Liệt huyện Thanh Hà. Xã An Nghiệp huyện Tứ Kỳ cũng

có Miếu Sĩ Vương.

-Miếu Trần Trùng Quang: ở xã An Lão [tổng Hương Đại] huyện Thanh Hà.

-Đền thờ thần Long Vương: ở xã Hào Xá huyện Thanh Hà.

-Đền thờ Huệ Vũ vương đời Trần [Trần Quốc Chân]: ở xã Kiệt Đặc huyện Chí Linh.

-Đền thờ Chu Văn Trinh [Chu An]: ở xã Kiệt Đặc huyện Chí Linh.

-Đền thờ Nhân Huệ vương đời Trần [Trần Khánh Dư]: ở xã Linh Giang huyện Chí Linh.

-Đền thờ thần Cao Sơn: ở xã Lương Nhàn huyện Chí Linh. Xã Tri Yếu huyện An Dương cũng có

đền thờ vị thần này.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Dược Sơn huyện Chí Linh. Xã Thụ Khê huyện Thuỷ Đường,

xã Phú Xá huyện An Dương cũng có đền thờ Hưng Đạo Vương.

-Đền Phạm Tướng quân [Phạm Luận]: ở xã Ngư Uyên huyện Giáp Sơn.

-Đền thờ Phạm Thượng thư [Phạm Đình Trọng]: ở xã Khinh Dao huyện Giáp Sơn.

-Đền thờ Hoàng thân nhà Trần [Trần Quốc Bảo]: ở xã Kim Xuyên huyện Giáp Sơn.

-Đền Hoàng tôn nhà Trần: ở xã Tràng Kênh huyện Thuỷ Đường.

-Đền thờ Lê Trạng nguyên [Lê ích Mộc]: ở xã Thanh Lãng huyện Thuỷ Đường.

-Đền thờ thần Hiển Linh: ở xã Chung Mỹ huyện Thuỷ Đường.

-Đền thờ thần Đông Hải: ở xã Đoàn Hương huyện Vĩnh Bảo. Xã An Nhân huyện Đường Hào, xã

Cao Bộ huyện An Dương cũng có đền thờ vị thần này.

-Đền thờ thần Nam Hải: ở xã Đoàn Hương huyện Vĩnh Bảo.

-Đền thờ thần Cương Nghị: ở xã Đoàn Hương huyện Vĩnh Bảo.

-Đền thờ thần Bảo An: ở xã Đoàn Hương huyện Vĩnh Bảo.

-Đền thờ Hoàng thái hậu nhà Tống: ở xã Nghĩa Am huyện Vĩnh Bảo.

-Đền thờ thần sông Tranh: ở xã Tranh Xuyên huyện Vĩnh Lại, dân hai xã Tranh Xuyên, Tranh Chử

phụng thờ.

-Đền thờ Minh Không thiền sư: ở xã Hán Lý huyện Vĩnh Lại.
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-Đền thờ thần Trấn Vũ phương Bắc: ở xã An Cư huyện Gia Lộc.

-Đền thờ thần Yết Kiêu: ở xã Hạ Bì huyện Gia Lộc.

-Đền thờ Hoàng thái hậu nhà Lý: Dân hai xã Cẩm Cầu, Cẩm Đới huyện Gia Lộc phụng thờ.

-Đền thờ thần Cao Vương [Cao Hiển]: ở xã Minh Giám, huyện Đường An.

-Đền thờ thần Đế Thích: ở xã Liêu Hạ huyện Đường An.

-Đền thờ Đỗ Triều nghị [Đỗ Thế Diên] ở thôn Thanh Xá xã Liêu Xuyên huyện Đường Hào.

-Đền Trần A Nàng [Công chúa Quỳnh Trân, em gái Trần Nhân Tông]: ở xã Nghi Dương huyện

Nghi Dương.

-Đền thờ Ngô Quản lĩnh [Ngô Hùng Cự] thôn Đông Tác huyện Nghi Dương.

-Đền thờ thần Hùng trấn tước điểm (tức Thuỷ thần Đồ Sơn): Dân toàn tổng Đồ Sơn phụng thờ.

-Đền thờ thần Dụ Khánh: Dân xã Bách Phương huyện An Lão phụng thờ.

-Đền thờ Phò mã [Cao Duệ] chồng Công chúa Chiêu Hoa: ở xã Phù Liễn huyện An Lão.

-Đền thờ Ngô Vương: ở xã Lương Thám huyện An Dương.

-Đền thờ Phạm Tử Nghi: Dân hai xã An Dương, Vĩnh Niệm huyện An Dương phụng thờ.

-Đền thờ Lôi Công [Đào Xuân Lôi]: ở xã Vân Tra huyện An Dương.

-Đền thờ thần Phù Đổng Xung thiên Thiên vương: ở xã Cổ Phục huyện Kim Thành.

Phong tục:

Ba phủ Nam Sách, Ninh Giang, Bình Giang phong tục có phần phong nhã, gần với lễ. Hai phủ Kinh

Môn, Kiến Thuỵ dân chúng phần nhiều hung tợn, nhưng biết trọng nghĩa. Đường Hào (hai xã Bạch

Sam, Dị Sử), Thanh Hà (hai xã Đại Điền, Tiền Liệt) phong tục có phần gian trá. Các huyện Thủy

Đường, An Dương dân chúng chất phác, quê mùa.

Dân gần núi rừng làm nghề than củi, dân gần sông nước làm nghề chài lưới. ở thôn quê, đàn ông

thường cạo tóc để đầu trọc. Người nhà nghèo khi mùa đông giá rét thường lót ổ rơm nằm chung cho ấm.

Đàn ông, đàn bà quen mặc quần áo vải nhuộm nâu1. Đàn bà bao tóc trong khăn trùm đầu (bằng vải,

lụa hoặc tơ đũi nhuộm đen). áo mặc không đơm cúc, chỉ thắt khăn lưng chẽn mình, mặc váy thủng

đáy theo cách ăn mặc thời xưa, đó cũng là phong tục chung của các tỉnh Bắc Kỳ.

Tục thờ thần có phần xa xỉ. Các tháng mùa xuân phần nhiều có hội hè ca hát cùng là các trò chơi để

làm vui cho các thần (như con gái hát lăng ba2, múa rối, đánh cờ v.v...). Mỗi cuộc hội như vậy thường

náo nức sôi nổi cả tuần.

Cưới xin ma chay, ở thôn quê có phần giản dị tiết kiệm, những nơi thị tứ phố chợ có phần xa hoa

hoang phí. Nhà trai không phải đưa nộp mâm cỗ, sính lễ thường chỉ nộp bằng tiền. Ngày đón dâu, trên

đường đi từng chặng đặt bàn ghế [để ngưòi đi dự đám cưới ngồi nghỉ chân]. Lễ vật hoa quả [để trên

mâm], phủ khăn lụa điều. Nhà gái nhận tiền lễ rồi cho đón dâu đi.

Việc tang, đại thể ở mức bình thường thì dùng khăn xô áo vải trắng, trọng thể hơn thì sau khi chôn

cất xong, người để tang mặc thêm một lớp áo mỏng nhuộm màu lam nhạt. Đến chiều tối hôm ấy, cả

                                                     
1 Ngv.: Vũ dư lương . CNNÂ: "Vũ dư lương củ hiệu bồ nâu" (củ nâu).
2 Ngv.: lăng ba , tạm dịch hát nối, ý nghĩa là điệu hát như làn sóng dập dờn, nhóm trước chưa dứt tiếng thì

nhóm sau đã nói theo.
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nhà ra trước mộ mà khóc, chừng nửa giờ1 thì về. Cứ như thế trong 3 ngày thì thôi, tục gọi là lễ nằm mộ

(mộ ngọa).

Dân bản tỉnh phần đông theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo (mỗi huyện kể cả toàn tòng

lẫn gián tòng chỉ có 7, 8 hoặc 9, 10 xã).

Sản vật:

Tỉnh này phần nhiều là chân ruộng thấp, ướt. Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Bông, khoai, đậu là những

thứ thường trồng, các nơi trong tỉnh đều có, nhưng không nhiều lắm. Riêng Tứ Kỳ có cam đường2, Gia

Lộc có con ruốc3, Tiên Minh có thuốc lào4, An Dương có cau tươi, Cẩm Giàng có mật mía, Thanh Hà

có rươi mùi vị thơm ngon.

Tre hoa, gỗ, đất sét trắng, hổ, báo, hươu nai ở huyện Đông Triều. Đá thanh5 có nhiều ở huyện Giáp

Sơn. Quạt nan, đồ nan và đồ sành gốm (bát, chén đất, chất lượng không được tốt) sản xuất ở huyện

Đường An. Cẩm Giàng có nghề dệt vải trắng mịn và [nghề phơi sấy] long nhãn. Xã Triều Dương phủ

Bình Giang có nghề dệt vải kẻ hoa văn (đó là nói ngày trước, gần đây không thấy ai dệt nữa). Xã Văn

Khê có son đất (chỉ ở đây có nhiều). Các thứ hải sản như muối trắng, tôm biển, cua biển, trai, trục6, đồi

mồi thì các nơi ven biển đều có.

Dân chăn vịt có nghề ấp trứng vịt. Cách ấp trứng như sau: làm một cái buồng rất kín, bên vách đục

một lỗ nhỏ để thông hơi, lấy phân bò khô hoặc rơm cỏ mục lót một lớp ở trên nền, tuỳ thời tiết nóng

hay lạnh mà lót dày hay mỏng. Lót nền xong xếp trứng lên trên, phía trên lớp trứng7 có một chiếc

giường cho người trực lò nằm. Cứ 3 ngày đảo trứng một lần. Đảo trứng như thế 7 lần (tức là 21 ngày)

thì vịt con mổ vỏ trứng chui ra, người các nơi đến mua đem về nuôi.

Dân chài cá có nghề nuôi cá. Có loại cá gọi là cá "phường" (cá mè đỏ đuôi), thân dẹt vảy nhỏ, khi

bơi thì vây đuôi giương lên có màu đỏ. Hàng năm cứ vào khoảng tháng tư, tháng năm, cá mẹ ở đầu

nguồn đẻ trứng như trứng cua đồng vào các đám bọt nước. Những tảng bọt lớn có trứng cá bám vào lá

cỏ, người địa phương vớt lấy đổ vào thùng gánh về. Đến kỳ, cá con nở ra, người ta đem đổ xuống ao

cát nhỏ để nuôi. Lại thả lá xoan8 xuống ao ngâm, mỗi ngày khuấy đục nước ao một lần để cho cá ăn.

Từ khi cá sinh cứ nuôi như thế cho lớn dần. Khi bán người ta đựng nước vào hai chiếc thúng bả sơn,

                                                     
1 Giờ: (thời) nói đây là giờ ta (cũ), bằng 2 giờ hiện nay.
2 Ngv. : Di cam: "Cam đường (di cam) sản ở Hải Dương tốt hơn, ở Thanh Hoá thứ nhì, đều phải cống vua; đưa

trồng ở xứ khác thì đổi vị" (Trương Quốc Dụng, Thoái thực ký văn); cũng gọi là cam mật (NPDVBK, 29a).
3 Thuỷ trần : loại tép nhỏ ở biển và vùng nước lợ. "Thuỷ trần cái ruốc bùi bùi dễ tiêu" (CNNÂ, 59a).
4 Yên thảo : Lê Quý Đôn: "Cây thuốc lá nguyên sản xuất ở Lữ Tống (Luỗon), thực tên nó là Tạm-ba-cô

(Tobaco, thứ rau mọc ở ao đầm như lan). Sách X ích kinh hoặc vấn nói: "Thuốc lá, đem hút hơi khói vào hay
nuốt thuốc đi đều say cả". Xét ở nước Nam ta, vốn xưa không có thứ thuốc ấy. Từ năm Canh Tí niên hiệu Vĩnh
Thọ (1660) đời vua Thần Tông nhà Lê, tức là vào khoảng năm Thuận Trị thứ 17 Trung Quốc, người nước Ai
Lao (Lào) đem giống cây ấy đến, dân ta mới đem trồng. Năm Ê t Tị đời Cảnh Trị (1665) hai lần hạ lệnh nghiêm
cấm hút thuốc, lùng bắt những người trồng thuốc bán thuốc, hay hút thuốc giấu, mà không tuyệt được."
(VĐLN). Thuốc lào và thuốc lá cùng dùng một thứ cây nguyên liệu, chỉ khác nhau về kỹ thuật chế biến và
cách hút.

5 Thanh thạch : thường gọi là Đá thanh (đá có màu xanh), thường dùng để khắc bia.
6 Mã đao : một loại trai vẹm vỏ dài và hẹp, giống như con dao, nên gọi tên là mã đao. Còn có tên là mã cáp

.
7 Ngv.:  liệt noãn − thượng, noãn thượng hữu sàng (bày trứng lên trên, trên trứng có chiếc

giường). Giữa hai chữ "noãn... thượng", ngờ chép thừa hoặc sót vài chữ nên không thật rõ chiếc giường đặt ở
đâu? Câu đúng tạm hiểu là: "xếp trứng lên trên, phía sau buồng kín đặt một chiếc giường cho người trực nằm."

8 Ngv.: khổ luyện . "Khổ luyện là cây sầu (thầu) đâu, lại gọi là xoan" (NPDVBK).
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rồi vớt cá đổ vào gánh đi bán. Gánh cá đi đường thì phải vừa đi vừa lúc lắc đều hai thúng. Khi ngồi

cũng phải cho hai tay vào khuấy cho nước sủi bọt lên như thế. Làm như thế là để luyện cho cá quen

chịu với sóng nước. Cá nuôi trong ao chừng hơn một tháng thì lớn bằng ngón tay cái, sau đó có thể

đem thả nuôi ở các ao đầm khác.

Khí hậu:

Đại thể khí hậu mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu trời nhiều mây, mùa đông rét

nhiều. Tháng giêng, tháng hai về sáng sớm nhiều sương mù che khuất mặt trời, đến tận giờ Thìn giờ

Tị1 mới tan. Tháng ba, tháng tư nhiều mưa rào. Tháng năm, tháng sáu là kỳ gió mùa đông nam. Tháng

bảy tháng tám là kỳ gió tây nam.

Hàng năm đến ngày 10 tháng tám thường có mưa to gió lớn. Từ 20 tháng chín đến mồng 5 tháng

mười là thời kỳ rươi2 sinh. Vào dịp này nước sông thường dâng cao và hay có gió lốc, tục gọi là gió rươi3.

Ba tháng mùa đông nhiều gió bấc (bắc), trời âm u, rét buốt.

Mức thủy triều (con nước) lên xuống cao nhất và thấp nhất mỗi tháng hai lần, riêng tháng hai và

tháng tám thì mỗi tháng 3 lần. (Như: tháng giêng và tháng bảy con nước cao nhất vào ngày 5 và ngày

19; tháng hai và tháng tám con nước cao nhất vào ngày 3, ngày 17 và ngày 29)4.

Sông núi:

Trong tỉnh hạt thì các phủ huyện Chí Linh, Đông Triều, Giáp Sơn, Thủy Đường, Kiến Thuỵ là vùng

nhiều rừng núi. Núi có tên như:

Đông Triều có núi Yên Tử, Quỳnh Lâm, Đạm Thủy, Bác Mã, Thiên Tí, Đồn Sơn, Châu Cốc, Lộc

Đầu (đầu hươu).

Chí Linh có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn, Dược Sơn, Phao Sơn, Nùng Sơn, Doanh Sơn.

Giáp Sơn có núi Yên Phụ, Dương Nham, Vân ổ.

Thủy Đường có núi Đường Sơn, Đào Sơn, Diễm Khê, Hoàng Tôn.

Kiến Thuỵ có núi Tượng Sơn, Đồ Sơn, Phiên Sơn, Đẩu Sơn, Vụ Sơn, Trà Sơn, Đối Sơn, Mã Yên,

áng Sơn, Dương Sơn, Tiên Hội, Đào Lĩnh.

Nói về sông ngòi thì trong tỉnh hạt dày đặc như mắc cửi. Kể những sông lớn như sông Lục Đầu,

sông Lâu Khê, sông Hàn Giang, sông Thủ Chân, sông An Điền, sông Cấm, sông Bạch Đằng, sông Đạo

Khê, sông Đích Thượng.

Danh thắng:

Các am trên núi Yên Tử, động Tượng Sơn (động Núi Voi) ở huyện An Lão, ngôi tháp cổ trên núi

Đồ Sơn ở huyện Nghi Dương, quán cổ ở bến Trung Tân huyện Vĩnh Bảo, tháp Huyết Thư chùa Minh

Khánh huyện Thanh Hà, am Bạch Vân ở núi Côn Sơn huyện Chí Linh, động núi Phượng Hoàng [huyện

Chí Linh], chùa Quang Khánh ở huyện Kim Thành, động Dương Nham ở huyện Giáp Sơn, chùa Hàm

Long ở huyện Thủy Đường, chùa Quang Minh ở huyện Gia Lộc v.v... đều là những nơi từ xưa được coi

                                                     
1 Giờ Thìn: từ 7 đến 9 giờ sáng; giờ Tị: từ 9 đến 11 giờ trưa.
2 Ngv.: hoà trùng , nhưng ở nhiều chỗ khác chép là hỏa trùng  hoặc đại hỏa trùng , cũng

đều chỉ con rươi.
3 Ngv.: "hỏa trùng phong" , thường gọi là gió rươi.
4 Lê Quý Đôn dẫn sách Hải triều đô tự của Dư Tương công có đoạn viết: "Từ ngày mồng một đến ngày rằm, con

nước thường chậm một đêm; từ ngày rằm đến mồng một, con nước thường chậm một ngày" (VĐLN). Con
nước, do dồn các ngày đêm bị chậm, cho nên tháng hai và tháng tám có 3 ngày nước cường.
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là danh lam thắng cảnh. Nhưng trải bao phen binh hoả, quá nửa những nơi thắng tích ấy đã trở nên

điêu tàn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ trạm Yên Xá tỉnh Hưng Yên ở phía nam, qua các trạm Đông Bổng, Đông

Thượng, Đông Khê, Đông Mai đến sông Bạch Đằng giáp giới với tỉnh Quảng Yên, dài 159 dặm, rộng

1 trượng.

-Một đường quan báo từ trạm Đông Thượng ở phía đông, đi về phía tây đến địa giới huyện Lang

Tài tỉnh Bắc Ninh, dài 40 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ tỉnh thành đi về phía bắc đến địa giới hai huyện Quế Dương, Lục Ngạn tỉnh Bắc

Ninh, dài 37 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ trạm Đông Mai đến Hải Phòng, dài 7 dặm, rộng 35 thước.

-Một đường nhỏ từ trạm Đông Bổng đi về phía tây nam đến địa giới huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên,

dài 14 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Nha Thương chính: ở địa phận xã Hạ Lý tổng Da Viên huyện An Dương phủ Kiến Thuỵ.

Đồn Hải phòng: ở địa phận xã Da Viên tổng Da Viên [huyện An Dương phủ Kiến Thuỵ].

Đồn Ninh Hải 1: ở địa phận xã Lạc Viên tổng Da Viên [huyện An Dương phủ Kiến Thuỵ].

Đồn Ninh Hải 2: địa phận xã Da Viên [huyện An Dương phủ Kiến Thuỵ].

Đồn Đông Tân: ở địa phận xã Hàn Giang huyện Cẩm Giàng, phía đông thành tỉnh.

Những đồn mới lập thêm:

Đồn Lâu Khê: ở địa phận xã Lâu Khê phủ Nam Sách.

Đồn Ngã Ba: ở địa phận xã Quý Cao huyện Tứ Kỳ.

Đồn Tiền Am: ở địa phận xã Tiền Am huyện Vĩnh Bảo phủ Ninh Giang. Nguyên là Tả đồn Ngãi Am,

mới dời đến đây.

Hữu đồn Ngãi Am: ở địa phận xã Phương Đôi huyện Tiên Minh.

Tả đồn Văn úc: ở địa phận xã Dương áo huyện Tiên Minh.

Hữu đồn Văn úc: ở địa phận xã Đa Ngư huyện Nghi Dương phủ Kiến Thuỵ.

Đồn An Khê: ở địa phận xã An Khê huyện An Dương.

Đồn Đoan Lễ: ở địa phận xã Đoan Lễ huyện Thủy Đường.

Đồn Ninh Hải 3: ở địa phận xã Bính Động huyện Thủy Đường.

Đồn Phi Liệt: ở địa phận xã Phi Liệt [huyện Thủy Đường].

Đồn Kiển Bái: ở địa phận xã Kiển Bái [huyện Thủy Đường].

Đồn Phấn Đường: ở địa phận thôn Phấn Đường huyện Nghi Dương.

Đồn Xạ Sơn: ở địa phận xã Xạ Sơn huyện Giáp Sơn.

Đồn Cập Nhất: ở địa phận xã Cập Nhất huyện Thanh Hà.

Đồn Phù Kinh: ở địa phận xã Phù Kinh [huyện Thanh Hà].

Đồn Ngọc Lặc: ở địa phận xã Ngọc Lặc huyện Tứ Kỳ.

Đồn Phạm Xá: ở địa phận xã Phạm Xá [huyện Tứ Kỳ].

Đồn Liêu Xá: ở địa phận xã Liêu Xá [huyện Tứ Kỳ].
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Đồn Ngọc Uyên: ở địa phận xã Ngọc Uyên huyện Thanh Lâm.

Đồn Đồng Bình: ở địa phận xã Yên Ninh huyện Chí Linh.

Đồn Mặc Ngạn: ở địa phận xã Mặc Ngạn [huyện Chí Linh].

Đồn Ba Soi: ở địa phận xã Phúc Diên huyện Gia Lộc.

Tả đồn Ngãi Am: ở địa phận xã Nghĩa Am huyện Vĩnh Bảo.

Phủ Bình Giang

Phủ lỵ đặt ở địa phận 2 xã Hoạch Trạch, Mỹ Trạch huyện Đường An.

Phủ hạt1 phía đông giáp huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang; phía tây giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc
Ninh; phía nam giáp hai huyện Ân Thi, Phù Cừ tỉnh Hưng Yên và huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định;
phía bắc giáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách và huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 39 dặm. Nam bắc cách nhau 43 dặm.

Từ phủ lỵ đi về phía đông bắc đến thành tỉnh dài 40 dặm.

Các huyện do phủ kiêm lý: 2 huyện Đường An, Thanh Miện (18 tổng).

1-Huyện Đường An, 10 tổng:
1.Tổng Đường An 2.Tổng Thị Tranh 3.Tổng Vĩnh Lại 4.Tổng Lý Đổ
5.Tổng Bằng Dã 6.Tổng Lôi Khê 7.Tổng Minh Loan 8.Tổng Tuyển Cử
9.Tổng Ngọc Cục 10.Tổng Phúc Cầu

2.Huyện Thanh Miện, 8 tổng:
1.Tổng Thọ Trương 2.Tổng Phù Nội 3.Tổng Phí Xá 4.Tổng Từ ¤
5.Tổng Đặng Xá 6.Tổng La Ngoại 7.Tổng Phú Mễ 8.Tổng My Động

Các huyện thống hạt: 2 huyện Cẩm Giàng, Đường Hào (23 tổng).

1.Huyện Cẩm Giàng, 14 tổng:
1.Tổng Kim Quan 2.Tổng An Xá 3.Tổng Hoà Đam 4.Tổng Ngọc Trục
5.Tổng Mao Điền 6.Tổng Trường Kỹ 7.Tổng Vĩnh Lại 8.Tổng Thạch Lỗi
9.Tổng Bằng Quân 10.Tổng Văn Thai 11.Tổng Đan Trường 12.Tổng Hàn Giang
13.Tổng Tứ Minh 14.Tổng Lai Cách

2.Huyện Đường Hào, 9 tổng:
1.Tổng An Nhân 2.Tổng Liêu Xá 3.Tổng Sài Trang 4.Tổng Trương Xá
5.Tổng Bạch Sam 6.Tổng Phong Cốc 7.Tổng Chiêu Lai 8.Tổng Phù Vệ
9.Tổng Đỗ Xá

                                                     
1 Phủ Bình Giang : Thời Lý-đầu Trần là đất Hồng Lộ , cuối Trần là châu Thượng Hồng . Thời

thuộc Minh đặt thuộc phủ Lạng Giang. Đời Lê Thánh Tông là phủ Thượng Hồng (1469) thuộc thừa
tuyên Nam Sách, sau đổi là thừa tuyên Hải Dương , gồm 3 huyện: Đường Hào , Đường An

, Cẩm Giàng . Năm Minh Mệnh 3 (1821) đổi gọi là phủ Bình Giang . Năm thứ 19 (1838) tách
huyện Thanh Miện  (trước thuộc phủ Ninh Giang) sang phủ Bình Giang, rồi lập phân phủ Bình Giang
(gồm 2 huyện Cẩm Giàng và Thanh Miện). Năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phân phủ. Như vậy đến đời Đồng Khánh,
phủ Bình Giang lớn hơn phủ Thượng Hồng (cũ). Về sau tách Đường Hào sang tỉnh Hưng Yên, gần đây chuyển
lại Hải Dương. Nay là đất các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.
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Thành Trì:

Thành phủ đắp đất, hình vuông, chu vi dài 205 trượng, cao 7 thước 2 tấc. Bốn mặt quanh thành có
hào rộng 6 trượng, sâu 5 thước. Có 3 cửa tiền, tả, hữu.

Thành huyện Cẩm Giàng và thành huyện Đường Hào, xem ở phần ghi về hai huyện ấy.

Quân lính:

Lính tuyển: 891 người. Trong đó:
-Đường An: 192 người.
-Thanh Miện: 128 người.
-Cẩm Giàng: 310 người.
-Đường Hào: 261 người.

Lính lệ: 49 người.

Dân:

Đinh số: 9.684 người. Trong đó:
-Đường An: 1.948 người.
-Thanh Miện: 1.416 người.
-Cẩm Giàng: 3.329 người.
-Đường Hào: 2.991 người.

Ruộng đất: 110.053 mẫu 6 sào 8 thước 6 tấc 1 phân.

Trong đó:
-Đường An: 26.563 mẫu 9 sào 9 thước 2 tấc 6 phân 9 ly.
-Thanh Miện: 20.407 mẫu 3 sào 3 thước 2 tấc 2 phân.
-Cẩm Giàng: 33.272 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc 8 phân.
-Đường Hào: 29.810 mẫu 1 sào 6 thước 4 tấc 4 phân 1 ly.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 34.710 quan 0 tiền 44 đồng.

Trong đó:
-Đường An: 7.688 quan 3 tiền 20 đồng.
-Thanh Miện: 6.322 quan 6 tiền 44 đồng.
-Cẩm Giàng: 10.994 quan 9 tiền 43 đồng.
-Đường Hào: 9.704 quan 0 tiền 57 đồng.

-Nộp bằng thóc: 69.391 hộc 9 bát 6 vốc 5 nắm.

Trong đó:
-Đường An: 15.414 hộc 12 bát 6 vốc 8 nắm.
-Thanh Miện: 12.697 hộc 2 bát 4 vốc.
-Cẩm Giàng: 22.665 hộc 15 bát 3 vốc 7 nắm.
-Đường Hào: 18.614 hộc 19 bát 2 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu phủ: ở xã Hoạch Trạch tổng Đường An.

-Văn miếu huyện Thanh Miện: ở xã Thọ Trương tổng Thọ Trương.

-Văn miếu huyện Cẩm Giàng: ở xã Nghĩa Trương tổng Ngọc Trục.

-Văn miếu huyện Đường Hào: ở xã Dị Sử tổng Trương Xá.

-Đền thờ Khúc tiên thế: Dân xã Lỗ Xá huyện Cẩm Giàng phụng thờ. (Sự tích các đền miếu, xem ở
phần ghi riêng đền miếu các huyện).
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-Đền thờ thần Cao Vương: dân xã Minh Loan huyện Đường An phụng thờ.

-Đền thờ thần Đế Thích: dân xã Liêu Hạ huyện Đường Hào phụng thờ.

-Đền thờ Đỗ Triều nghị [Đỗ Thế Diên]: dân thôn Thanh Xá xã Liêu Xuyên [huyện Đường Hào]
phụng thờ.

-Đền thờ thần Đông Hải: dân xã Yên Nhân [huyện Đường Hào] phụng thờ.

Phong tục:

Đường An, Cẩm Giàng xa hoa mà có phần giả dối. Thanh Miện, Đường Hào dũng mạnh nhưng gần
với nghĩa, có truyền thống văn học. Kẻ sĩ chuộng trau dồi văn chương, rải rác có thói điêu trá (như
Bạch Sam, Dị Sử). Số người buôn bán cũng xấp xỉ bằng số người làm ruộng. Ăn mặc, cưới xin ma
chay xa xỉ hay tiết kiệm thì các nơi không giống nhau: Đường An, Cẩm Giàng hơi xa xỉ; Đường Hào,
Thanh Miện có phần tiết kiệm hơn.

Dân tục trong phủ hay sợ ma quỷ, thờ phụng thần thì gần với lễ. Phần lớn dân chúng theo đạo Phật,
số người theo Thiên chúa giáo không nhiều: Đường An 1 xã, Thanh Miện 3 xã, Cẩm Giàng 3 xã,
Đường Hào 2 xã.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè, rải rác các nơi đều có bông, khoai, đậu. Đường An có nghề làm bát đĩa
chén sành, làm quạt nan, lược bí (trúc bí)1, dệt vải cải hoa, nghề làm son đất (thổ châu)2. Cẩm Giàng
có mật đỏ (mật mía), có nghề dệt vải mịn, long nhãn. Đường Hào có nghề đan võng gai, làm hương.

Khí hậu:

Mùa xuân phần nhiều trời mây, có mưa, tháng ba hay có mưa rào. Mùa hè nắng nhiều, lộng gió
đông nam. Mùa thu thường có mưa bão lớn. Mùa đông rét nhiều. Mức thủy triều lên cao nhất mỗi
tháng hai lần.

Sông núi:

-Một dòng sông nhỏ từ sông Nghĩa Trụ huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh chảy đến xã Đạo Khê
huyện Đường Hào thì chia làm hai nhánh: một nhánh qua huyện Đường Hào chảy về phía tây đến tổng
An Xá huyện Cẩm Giàng, lại chia làm hai nhánh nhỏ (một nhánh chảy về phía đông bắc, đổ vào sông
Hàn Giang; một nhánh chảy về phía đông nam, đổ vào sông Mao Điền). Một nhánh từ xã Đạo Khê
chảy về phía đông, đến ngã ba Phần Hà thì chia ra một nhánh nhỏ chảy về phía nam qua hai tổng Đỗ
Xá, Phù Vệ, chảy vào sông Phù Nội huyện Thanh Miện. Còn dòng chính thì từ ngã ba sông Phần Hà
chuyển về phía đông, chảy qua ngã ba sông Thị Tranh ở huyện Đường An (có một nhánh nhỏ chảy về
phía nam đổ vào sông Kinh Khương), đến xã Mao Điền huyện Cẩm Giàng, cùng với sông nhánh chảy
qua phía nam xã An Xá hợp dòng thành sông Mao Điền. Qua các xã Kệ Gián, Bất Đoạt, lại chuyển
dòng chảy về phía đông nam, qua huyện Gia Lộc, đến xã Bá Thủy chia ra một nhánh nhỏ chảy qua địa
phận các xã Tiền Lệ, Bình Lao huyện Cẩm Giàng, rồi đổ vào Hàn Giang.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phía nam tiếp với đường quan báo huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định đi lên
phía bắc đến trạm Đông Thượng huyện cẩm Giàng, dài 49 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo từ phía tây thành tỉnh đến tổng An Xá huyện Cẩm Giàng, tiếp đến giáp giới
tỉnh Bắc Ninh, dài 40 dặm, rộng 1 trượng.

                                                     
1 Trúc bí, lược dày (để chải tóc) làm bằng tre.
2 Thổ châu: đất son viên thành thỏi.
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-Một đường nhỏ từ trạm Đông Bổng huyện Gia Lộc đi về phía tây nam đến địa giới huyện Ân Thi
tỉnh Hưng Yên, dài 18 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ [tức phủ lỵ] đi về phía bắc đến địa giới huyện Cẩm Giàng, dài 6 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ [tức phủ lỵ] đi về phía tây, đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc
Ninh, dài 34 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Xem ở phần ghi chung các đồn luỹ của tỉnh.

Huyện Đường An

Huyện Đường An1 là nơi đóng trị sở của phủ Bình Giang.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang, phía tây giáp huyện Đường Hào, phía nam
giáp huyện Thanh Miện, phía bắc giáp huyện Cẩm Giàng.

Đông tây cách nhau 18 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện chia làm 10 tổng, gồm 66 xã, thôn.

1-Tổng Đường An, 7 xã, thôn:
1.Thôn Đường An 2.Thôn Mỹ Trạch 3.Xã Hoạch Trạch 4.Xã Đình Tổ
5.Xã Phú Đăng 6.Xã Lỗi Dương 7.Xã Trương Cầu

2. Tổng Ngọc Cục, 4 xã
1.Xã Ngọc Cục 2.Xã Lương Đường2 3.Xã Hà Xá 4.Xã Đào Xá

3. Tổng Thị Tranh3, 8 xã, thôn:
1.Xã Thị Tranh4 2.Xã Trâu Khê 3.Xã Tráng Liệt 4.Xã My Khê
5.Xã Phục Lễ 6.Thôn Bằng Trai5 7.Thôn Phụng Viện 8.Thôn Trung

4. Tổng Tuyển Cử6, 10 xã, thôn:
1.Thôn Tuyển Cử7 2.Xã My Cầu 3.Xã Mộ Trạch 4.Xã Cao Xá
5.Xã Trâm Khê 6.Thôn Bá Đông 7.Thôn Trạch Xá 8.Thôn Quang Tiền

                                                     
1 Huyện Đường An : Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ, sau đổi là Giao Châu. Khoảng niên hiệu Hội

Xương (841-846) đời Đường, thứ sử Giao Châu là Vũ Hồn  định cư ở thôn Mộ Trạch, nhân đặt tên huyện
là Đường An. Thời Lý-Trần thuộc châu Thượng Hồng. Thời thuộc Minh vẫn thuộc châu Thượng Hồng nhưng
đặt thuộc phủ Lạng Giang. Đời Lê Thánh Tông đổi thuộc châu Thượng Hồng xứ Hải Dương. Đầu đời Đồng
Khánh (12-1885) kiêng đồng âm chữ Đường (ưng Đường, tiểu tự của vua Đồng Khánh), đổi là huyện Năng An
(Yên) . Sau sửa đổi lệ kiêng huý, các chữ đồng âm vẫn cho dùng (NCCH, tr.165), vì vậy ĐKĐD vẫn
chép tên huyện Đường An không đổi. (Thời Thành Thái-Duy Tân có thời gian ngắn quay lại kiêng huý, lại gọi
là huyện Năng Yên). Nay là huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương.

2 Xã Lương Đường: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Đường ; đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng huý chữ Hoa,
đổi là Lương Đường .

3 Xem chú tiếp dưới.
4 Tổng và xã Thị Tranh: Đầu Nguyễn về trước là Tông Tranh . Đầu năm 1841 kiêng huý thiên bàng chữ

Tông  (tiểu tự của Thiệu Trị), đổi là Thị Tranh .
5 Thôn Bằng Trai: Tên thôn đời Lê là Bình Tề ; đời Tây Sơn kiêng âm Bình  (tên huý vua Quang Trung)

đổi là Bằng Trai .
6 Xem chú tiếp dưới.
7 Tổng và thôn Tuyển Cử: Đầu Nguyễn về trước là Thì Cử . Từ 1848 kiêng chữ Thì  (tên huý vua Tự

Đức), đổi là Tuyển Cử .
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9.Thôn An Đông 10.Thôn Chợ

5. Tổng Vĩnh Lại, 4 xã:
1.Xã Vĩnh Lại 2.Xã Thượng Khuông 3.Xã Tuy Lai 4.Xã Lý Đông1

6. Tổng Phúc Cầu, 7 xã, thôn:
1.Xã Phúc Cầu 2.Xã Phúc Xá 3.Xã Hạ Khuông 4.Xã Hồ Liễn
5.Xã Tuấn Kiệt 6.Xã Vũ Xá 7.Thôn Lê Xá

7. Tổng Minh Loan, 6 xã:
1.Xã Minh Loan 2.Xã Đan Loan 3.Xã Dương Xá 4.Xã Bùi Xá
5.Xã Bằng Đê2 6.Xã Bằng Cách3

8. Tổng Lôi Khê, 7 xã:
1.Xã Lôi Khê 2.Xã Bì Đổ 3.Xã Cam Xá 4.Xã Trinh Nữ
5.Xã ¤ Xuyên 6.Xã Hạ Bì 7.Xã Bùi Khê

9. Tổng Lý Đổ4, 7 xã:
1.Xã Lý Đổ5 2.Xã Lôi Trì 3.Xã Phú Đa 4.Xã Hương Gián
5.Xã Phú Thuận 6.Xã Bất Đoạt 7.Xã Hương Lễ

10. Tổng Bằng Dã6, 6 xã:
1.Xã Bằng Dã7 2.Xã Pháp Chế 3.Xã Nhân Kiệt 4.Xã Quang Lễ
5.Xã Thuần Lương 6.Xã Kệ Gián

Thành Trì:

Thành phủ ở địa phận bản huyện: Xem phần ghi về thành phủ Bình Giang.

Quân lính:

-Lính tuyển: 192 người.

Dân:

-Đinh số: 1.948 đinh.

Ruộng đất: 26.563 mẫu 9 sào 9 thước 3 tấc 6 phân 9 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.688 quan 3 tiền 20 đồng.
-Nộp bằng thóc: 15.414 hộc 11 bát 6 vốc 8 nắm.

Đền miếu:

-Văn Miếu huyện: ở xã Hoạch Trạch tổng Đường An.

-Đền thờ thần Cao Vương: ở xã Minh Loan tổng Minh Loan. Vương người huyện Bảo Sơn quận
Quảng Nam Bắc triều (Trung Quốc), họ Cao tên Hiển, tự Văn Trường, đậu Tiến sĩ đời Khánh Lịch
(1041-1049), làm quan đến chức Đại thừa tướng. Sau khi mất được phong tước đại vương, [vua Bắc

                                                     
1 Xã Lý Đông: Đầu Nguyễn về trước là Triền Đông . Từ năm 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với Tuyền, tên

huý vua Thiệu Trị), đổi gọi là Lý Đông .
2 Xã Bằng Đê: Đầu Nguyễn về trước là Bình Đê ; đời Tây Sơn kiêng âm Bình, đổi là Bằng Đê .
3 Xã Bằng Cách: Đầu Nguyễn về trước là Bình Cách ; đời Tây Sơn kiêng âm Bình, đổi là Bằng Cách .
4 Xem chú tiếp dưới.
5 Tổng và xã Lý Đổ: Đầu Nguyễn về trước là Triền Đổ ; từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với Tuyền, tên

huý vua Thiệu Trị), đổi gọi là Lý Đổ .
6 Xem chú tiếp dưới.
7 Tổng và xã Bằng Dã: Đầu Nguyễn về trước là Bình Dã ; đời Tây Sơn kiêng âm Bình, đổi là Bằng Dã .
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triều] truyền cho các nước chư hầu phải lập đền thờ phụng. Dân chúng đến cầu cúng điều gì đều thấy
linh thiêng ứng nghiệm.

Phong tục:

Kẻ sĩ chuộng văn học, nhà nông lo cấy cày, các nghề thợ cũng tinh xảo (như nghề thợ vàng, thợ
thiếc), so với các huyện khác thì có phần hơn. ăn mặc phần nhiều xa hoa lả lướt, nhưng các việc cưới
xin ma chay lại có phần giản dị. Dân chúng theo đạo Phật, theo Thiên chúa giáo chỉ một xã Tráng Liệt
mà thôi.

Sản vật:

Thóc lúa trong huyện không được nhiều bằng các huyện khác. Chỉ có bát đĩa sành, chén gốm sản
xuất ở Hương Gián, Kệ Gián; lược bí Hoạch Trạch; quạt nan Đào Xá đáng kể là tinh khéo.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió đông nam, mùa đông rét nhiều. Thủy
triều lên xuống đại khái cũng như các huyện khác trong tỉnh (mỗi tháng 2 lần).

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Thị Tranh đến giang phận xã ô Xuyên, dài 23 dặm. (Từ xã Thị Tranh
đến xã Hương Gián dài 18 dặm, rộng trên dưới 17 trượng. Khi nước lên sâu 1 trượng 2 thước, khi nước
xuống sâu 9 thước. Từ xã Hương Gián đến xã ¤ Xuyên dài 5 dặm, rộng trên dưới 14 trượng. Nước lên,
sâu 1 trượng 2 thước; nước xuống: sâu 9 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Thị Tranh chảy về phía nam, đến ngã ba Kinh Khương, dài 10 dặm, rộng
trên dưới 5 thước. Nước lên, sâu 5 thước; nước xuống, sâu 1 thước.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một con đường nhỏ từ thành phủ đi về phía đông, đến địa giới huyện Gia Lộc dài 7 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ thành phủ đi về phía tây, đến địa giới huyện Đường Hào, dài 11 dặm, rộng
5 thước.

-Một con đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc, đến địa giới huyện Cẩm Giàng, dài 12 dặm, rộng
5 thước.

Đồn luỹ: không có.

Huyện Thanh Miện

Huyện Thanh Miện do phủ Bình Giang kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp giới hai huyện Gia Lộc, Vĩnh Lại phủ Ninh Giang; phía tây giáp huyện
Phù Cừ tỉnh Hưng Yên; phía nam giáp huyện Quỳnh Côi; phía bắc giáp huyện Đường An.

                                                     
1 Huyện Thanh Miện : Thời thuộc Minh là đất châu Hạ Hồng thuộc phủ Tân An (tên phủ có từ niên hiệu

Khai Nguyên (713-741) thời thuộc Đường, Đường thư, Địa lý chí). Còn tên huyện Thanh Miện, theo ĐNNTC:
"Từ đời Trần về trước là huyện Thanh Miện, lệ vào phủ Tân An". Từ Lê cho đến đầu Nguyễn, Thanh Miện đều
thuộc phủ Hạ Hồng. Năm Minh Mệnh 3 (1821) chia lại tỉnh hạt cả nước, đặt Thanh Miện thuộc phủ Ninh
Giang. Năm Minh Mệnh 19 (1838), tách Thanh Miện để hợp với huyện Cẩm Giàng thành phân phủ Bình
Giang. Năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phân phủ, Thanh Miện trở thành huyện thống hạt của phủ Bình Giang. Nay là
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Đông tây cách nhau 18 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 58 xã, thôn:

1-Tổng Thọ Trương, 4 xã:
1.Xã Thọ Trương 2.Xã Thọ Xuyên1 3.Xã Kim Trang 4.Xã Nhữ Xá

2. Tổng Phù Nội, 9 xã, thôn:
1.Xã Phù Nội 2.Xã Triệu Nội 3.Xã Phượng Hoàng 4.Xã Bất Náo 
5.Xã Thái Thạch 6.Xã Phương Quan 7.Xã Bảo Trung 8.Thôn An Lạc
9.Xã Đoàn Xá

3.Tổng Phí Xá, 7 xã:
1.Xã Phí Xá 2.Xã Hoành Bồ 3.Xã Văn Khê 4.Xã Vĩnh Mộ
5.Xã Tòng Hoá 6.Xã Bằng Bộ 7.Xã Lâm Cầu

4.Tổng Từ ¤, 9 xã:
1.Xã Từ ¤ 2.Xã Lang Da 3.Xã Yên Xá 4.Xã Châu Quan
5.Xã Ngọc Lạp 6.Xã Bùi Xá 7.Xã Hoàng Thứ 8.Xã Từ Xá2

9.Xã Thủ Pháp

5.Tổng Đặng Xá, 7 xã:
1.Xã Đặng Xá 2.Xã Vũ Xá 3.Xã Phạm Xá 4.Xã Phạm Lý3

5.Xã Tiên Lữ 6.Xã Đông La 7.Xã Bích Thủy

6.Tổng La Ngoại, 6 xã:
1.Xã La Ngoại 2.Xã Cụ Trì 3.Xã Nại Trì 4.Xã Tiêu Lâm
5.Xã Tiêu ổ 6.Xã Mi Trì

7.Tổng Phú Mễ, 8 xã:
1.Xã Phú Mễ 2.Xã Gia Cốc 3.Xã Cao Lý4 4.Xã Phạm Khê
5.Xã An Khoái 6.Xã An Lạc 7.Xã Tào Khê 8.Xã Phương Khê5

8.Tổng My Động, 8 xã:
1.Xã My Động 2.Xã Nhiếp Xá 3.Xã Hội An 4.Xã Triều Dương
5.Xã An Dương 6.Xã Phương Dương 7.Xã Đan Giáp 8.Xã Tiên Động

Thành trì:

Do phủ kiêm lý.

Quân lính:

-Lính tuyển: 128 người.

Dân:

-Đinh số: 1.416 đinh.

                                                                                                                                                                     
huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

1 Xã Thọ Xuyên: Đầu Nguyễn về trước là Nguyễn Xuyên ; năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ quốc tính
Nguyễn, đổi là Thọ Trương .

2 Xã Từ Xá: Đầu Nguyễn về trước là Nguyễn Xá ; năm Tự Đức 6 (1853) kiêng từ quốc tính Nguyễn, đổi là
Từ Xá .

3 Xã Phạm Lý: Đầu Nguyễn về trước là Phạm Triền  (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Phạm Lý
.

4 Xã Cao Lý: Đầu Nguyễn về trước là Cao Mặc . Sau 1843 đổi là Cao Lý  (Mặc tự dạng hơi giống
chữ Triền ).

5 Xã Phương Khê: Đầu Nguyễn về trước là Hoa Khê . Đầu năm 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Phương Khê
.
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Ruộng đất:. 20. 407 mẫu 3 sào 3 thước 2 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.322 quan 6 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12.697 hộc 2 bát 4 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Thọ Trương, tổng Thọ Trương. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện làm lễ
tế.

Phong tục:

Kẻ sĩ chăm lo học hành, nhà nông siêng năng cày cấy, số người làm nghề buôn bán không bao
nhiêu. Ăn mặc chi tiêu có phần dè sẻn. Cưới xin ma chay cũng tiết kiệm, nhưng thờ cúng thần linh thì
lễ vật dồi dào.

Dân phần nhiều theo đạo Phật; theo Thiên chúa giáo thì chỉ ba xã Từ Xá, Phương Quan, Bảo Trung
mà thôi.

Sản vật:

Toàn huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè, các sản vật khác chẳng có bao nhiêu: xã Triều Dương có nghề
dệt vải kẻ hoa, xã Văn Khê có nghề làm son đất.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa. Mùa hè nhiều nắng. Mùa thu lộng gió nồm. Mùa đông rét nhiều. Thủy triều
lên xuống cũng như các huyện khác: mỗi tháng hai lần.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông nhỏ từ huyện Đường Hào chảy sang, qua các tổng Từ ¤, Phí Xá, chuyển về phía
đông đến giang phận xã Phù Nội rồi chảy sang phủ Ninh Giang, dài 17 dặm, rộng 13 trượng. Triều lên
sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ tỉnh Hưng Yên chảy sang, qua tổng My Động đến địa giới huyện Vĩnh Lại,
dài 3 dặm, rộng trên dưới 24 trượng. Triều lên lên, sâu 1 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 1 trượng.

Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường quan báo, phía nam từ bến đò Phù Cựu đi lên phía bắc đến địa giới huyện Gia Lộc, dài
13 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ phía đông từ địa giới huyện Gia Lộc đi về phía tây đến giáp giới huyện Phủ Cừ
tỉnh Hưng Yên, dài 14 dặm rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Không có.

Huyện Cẩm Giàng

Cẩm Giàng là huyện thống hạt thuộc phủ Bình Giang.

Huyện lỵ đóng ở địa phận xã Kim Quan tổng Kim Quan.
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Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách, phía tây giáp huyện Văn Giang tỉnh
Bắc Ninh, phía nam giáp huyện Đường Hào, phía bắc giáp huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 40 dặm. Nam bắc cách nhau 12 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía nam đến phủ lỵ cách 16 dặm, đi về phía đông đến thành tỉnh cách 30 dặm.

Huyện có 14 tổng, gồm 68 xã, thôn:

1-Tổng Kim Quan2, 6 xã:
1.Xã Kim Quan3 2.Xã Nguyên Khê 3.Xã Trữ La 4.Xã Lương Xá
5.Xã An Lộc 6.Xã Tú La

2-Tổng An Xá4, 4 xã:
1.Xã An Xá 2.Xã Quan Cù 3.Xã Đặng Xá 4.Xã Lỗ Xá

3-Tổng Hoà Đam, 7 xã:
1.Xã Hoà Đam 2.Xã Cổ Châu 3.Xã Cẩm Đường 4.Xã Hiển Dương
5.Xã Nhật Tảo5 6.Xã Dương Xá 7.Xã Cẩm Sơn

4.Tổng Ngọc Trục, 7 xã:
1.Xã Ngọc Trục 2.Xã Tế Bằng 3.Xã Minh Quyết 4.Xã Cẩm Trục
5.Xã Thu Lãng 6.Xã Nghĩa Trạch 7.Xã Bình Lãng

5.Tổng Mao Điền, 7 xã:
1.Xã Mao Điền 2.Xã Bảo Tượng6 3.Xã Hương Tô 4.Xã Bái Dương
5.Xã Đông Giao 6.Xã Thái Lai 7.Xã Đồng Khê

6.Tổng Trường Kỹ, 7 xã, thôn:
1.Xã Trường Kỹ 2.Xã Phú Xá 3Xã Quý Dương 4.Xã Chi Khê
5.Xã Trân Kỳ 6.Xã Hương Cống 7.Thôn Mai Trung

7.Tổng Vĩnh Lại, 4 xã:
1.Xã Vĩnh Lại 2.Xã Đông Xá7 3.Xã An Lại 4.Xã Kha Xá

8.Tổng Thạch Lỗi, 4 xã:
1.Xã Thạch Lỗi 2.Xã Thích Lỗi 3.Xã Kênh Uyên 4.Xã Kim Đôi

9.Tổng Bằng Quân8, 7 xã:
1.Xã Bằng Quân9 2.Xã Phí Xá 3.Xã Nga Hoàng 4.Xã Ngọc Lâu
5.Xã Phú Quân 6.Xã Quý Khê 7.Xã Trạm Nội

                                                     
1 Huyện Cẩm Giàng : Đất huyện Cẩm Giang (đọc chệch Giàng, kiêng âm tên huý chúa Trịnh Giang) thời

Lý-Trần là hương Đa Cẩm . Thời thuộc Minh là huyện Đa Cẩm  thuộc châu Thượng Hồng.
Đời Lê Thánh Tông (1469) đổi là Cẩm Giang thuộc phủ Thượng Hồng.

2 Xem chú tiếp dưới.
3 Tổng và xã Kim Quan: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Kim Lan . Sau năm Gia Long 2 (1803) kiêng

chữ Lan  (tên huý mẹ cả của vua Gia Long), đổi là Kim Quan .
4 Tổng và xã An Xá: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Vương Xá . Từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh các từ

tôn kính, đổi là An Xá .
5 Xã Nhật Tảo: Đầu Nguyễn về trước là xã Nhật Cảo; từ 1836, kiêng chữ Cảo, đổi là Nhật Tảo .
6 Xã Bảo Tượng: Đầu Nguyễn về trước là Thực Tượng . Đầu 1841 kiêng chữ Thực (tên do Gia Long ban

cho hoàng phi Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Bảo Tượng .
7 Xã Đông Xá: Đầu Nguyễn về trước là xã Đông Các . Đời Tự Đức kiêng các từ tôn quý (Đông các là tên

Viện Đông các và tên khoa thi của triều đình), đổi là Đông Xá .
8 Xem chú sát dưới.
9 Tổng và xã Bằng Quân: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Bình Quân . Đời Tây Sơn kiêng âm Bình, đổi

là Bằng Quân .
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10.Tổng Văn Thai, 8 xã:
1.Xã Văn Thai 2.Xã Hoành Lộc 3.Xã An Đinh 4.Xã An Tân
5.Xã Phú Lộc 6.Xã Nghĩa Phú 7.Xã An Điềm 8.Xã Hoàng Gia

11.Tổng Đan Trường, 7 xã:
1.Xã Đan Trường 2.Xã Hàn Trung 3.Xã Đồng Niên 4.Xã Lôi Xá
5.Xã Chi Các 6.Xã Địch Trường 7.Xã Địch Hoà

12.Tổng Hàn Giang, 6 xã:
1.Xã Hàn Giang1 2.Xã Bình Lâu 3.Xã Đàm Lộc 4.Xã Hàn Thượng
5.Xã Bình Lao 6.Xã Thanh Cương

13.Tổng Tứ Minh, 6 xã:
1.Xã Tứ Minh 2.Xã Cẩm Khê2 3.Xã Bành Xá 4.Xã Thượng Minh
5.Xã Tiền Lệ 6.Xã Dương Xá

14.Tổng Lai Cách, 5 xã:
1.Xã Lai Cách 2.Xã Cao Xá 3.Xã Hảo Hội3 4.Xã An Tĩnh
5.XÃ VŨ XÁ

Thành trì:

Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất hình vuông, chu vi 66 trượng (đông, tây mỗi chiều 16 trượng;
nam bắc mỗi chiều 17 trượng). Cao 5 thước, bốn phía không có hào. Có một cửa ở mặt tiền.

Quân lính:
-Lính tuyển: 310 người.
-Lính lệ: 40 người.

Dân:

-Đinh số: 3. 329 người.

Ruộng đất: 33. 272 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc 8 phân.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 10.994 quan 9 tiền 43 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22.665 hộc 15 bát 3 vốc 7 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu: ở xã Nghĩa Trạch, tổng Ngọc Trục. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện làm lễ tế.

-Đền thờ tiên thế họ Khúc: ở xã Lỗ Xá. Theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, tương truyền Khúc
tiết độ sứ [Khúc Thừa Dụ ] quê quán ở đây. Nay dân xã ấy phần nhiều là người họ Khúc.

Phong tục:

Huyện Cẩm Giàng là phần đất bao bọc bên ngoài thành tỉnh. Kẻ sĩ phần nhiều là những người có
văn học, mà quá chuộng về văn. Dân phần nhiều làm nghề buôn bán mà có phần trí xảo. Về ăn mặc thì
tập tục ưa thích xa hoa, lả lướt. Dân nhiều người theo đạo Phật, theo Thiên chúa giáo chỉ ở Phú Lộc,
Lai Cách, Kim Đôi ba xã, thôn mà thôi.

                                                     
1 Chữ Hàn  trong tên tổng và xã Hàn Giang  chính âm là Hàn (QV: hồ an thiết), nhưng thường đọc là
Hàm (như địa danh Hàm Đan), nhưng xã này có con sông và bến đò vẫn gọi là Hàn (sông Hàn, bến đò Hàn).

2 Xã Cẩm Khê: Đầu Nguyễn về trước là Nguyễn Khê . Năm Tự Đức 6 (1853) kiêng quốc tính Nguyễn ,
đổi là Cẩm Khê .

3 Xã Hiếu Hội: Cuối Lê, đầu Nguyễn là xã Hảo Thì . Đầu năm 1848 kiêng chữ Thì , đổi là Hiếu Hội .
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Sản vật:

Trong toàn huyện lúa thu nhiều, lúa hè ít. Bông, khoai, đậu các nơi đều có. Mật mía thì sản xuất ở
các xã Văn Thai, Đan Trường, Nga Hoàng, Đàm Lộc. Xã Mao Điền dệt vải mộc khá mịn đẹp. Ngoài ra
thì ở các xã Minh Quyết, Tế Bằng, Nghĩa Trạch, Thu Lãng có long nhãn hương vị thơm ngon.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa phùn, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió nồm, mùa đông rét nhiều. Con
nước lên xuống cũng như ở các huyện khác: mỗi tháng hai lần.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Mao Điền đến Kênh Lỗ, dài 11 dặm, rộng trên dưới 17 trượng. Nước lên,
sâu 9 thước. Nước xuống, sâu 6 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ Kênh Lỗ đến thành tỉnh, dài 15 dặm, rộng trên dưới 17 trượng. Nước lên,
sâu 1 trượng 5 thước. Nước xuống, sâu 1 trượng 2 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Kim Quan đến giang phận xã Văn Thai quanh co dài 29 dặm, rộng trên
dưới 6 thước. Nước lên, sâu 1 trượng. Nước xuống, sâu 7 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã An Xá chảy về phía đông nam hợp dòng với sông Mao Điền, dài 41
dặm, rộng trên dưới 3 trượng. Nước lên, sâu 1 trượng. Nước xuống sâu 7 thước.

-Một dòng sông lớn từ xã Văn Thai, qua bến đò Hàn Giang đến thành tỉnh, dài 28 dặm trong đó:

Đoạn sông từ xã Văn Thai đến bến đò Hàn Giang dài 21 dặm, rộng trên dưới 70 trượng. Nước
lên, sâu 2 trượng. Nước xuống sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ bến đò Hàn Giang đến thành tỉnh dài 7 dặm, rộng trên dưới 73 trượng. Nước lên,
sâu 3 trượng. Nước xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Danh thắng: không có nơi nào đáng gọi là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã An Xá, qua huyện lỵ đến trạm Đông Thượng, dài 40 dặm, rộng 1
trượng.

-Một đường quan báo từ bến đò Bình Lâu đến bến đò Hàn Giang, dài 2 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Đường An, dài 10 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Xem ở phần ghi về đồn luỹ trong tỉnh.

Huyện Đường hào

Đường Hào là huyện thống hạt thuộc phủ Bình Giang. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Dị Sử tổng
Trương Xá.

Huyện hạt1, phía đông giáp huyện Đường An, phía tây giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, phía
nam giáp huyện Ân Thi tỉnh HưngYên, phía bắc giáp huyện Cẩm Giàng.

                                                     
1 Huyện Đường Hào : Tên huyện có từ đời Lý-Trần. Đời Lê Thánh Tông đặt làm một trong ba huyện thuộc

phủ Thượng Hồng, qua các đời không thay đổi. Đầu đời Đồng Khánh vẫn còn lệ kiêng đồng âm (ưng Đường,
tiểu tự của Đồng Khánh), nhưng sau Đồng Khánh bỏ lệ kiêng huý đồng âm (1886), sách ĐKDD vẫn chép với
tên huyện Đường Hào. Đầu đời Thành Thái (1889) khôi phục lệ kiêng huý như cũ, huyện Đường Hào đổi
thành huyện Mỹ Hào . Nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.



Tỉnh hải dương Đồng khánh địa dư chí

100

Đông tây cách nhau 22 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía đông đến phủ lỵ cách 25 dặm, đến thành tỉnh cách 42 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 78 xã, thôn:

1. Tổng Yên Nhân, 5 xã, thôn:
1.Xã Yên Nhân 2.Xã Yên Tập 3.Xã Phú Đa 4.Thôn Yên Lão
5.Thôn Thanh Xá

2. Tổng Liêu Xá, 6 xã:
1.Xã Liêu Xá 2.Xã Liêu Thượng 3.Xã Liêu Trung 4.Xã Liêu Hạ
5.Xã Thư Thị 6.Xã Dịch Trì

3.Tổng Sài Trang, 12 xã, thôn:
1.Xã Sài Trang 2.Xã Đường Trang 3.Xã Nghĩa Trang 4.Xã Thuỵ Trang1

5.Xã Đạo Khê 6.Xã Tam Trạch 7.Thôn Đăng Tảo 8.Xã Trung Đạo
9.Xã Đường Hào Thượng 10.Xã Đường Hào Trung
11.Thôn Mỹ Ngọc2 12.Thôn Nội Tây

4.Tổng Trương Xá, 6 xã:
1.Xã Trương Xá 2.Xã Dị Sử 3.Xã Ngọc Lập 4.Xã Trung Lập
5.Xã Đa Sĩ 6.Xã Tứ Mỹ

5.Tổng Bạch Sam, 9 xã, thôn:
1.Xã Bạch Sam 2.Xã Lương Xá 3.Xã Xuân Dục 4.Xã Nhân Dục
5.Xã Thuần Xuyên 6.Xã Hoè Lâm3 7.Xã Vô Ngại 8.Thôn Đô Quan
9.Thôn Đống Thanh

6.Tổng Phong Cốc,11 xã, thôn:
1.Xã Phong Cốc 2.Xã Dương Điều 3.Xã Phúc Lai 4.Xã Phúc Thọ
5. Xã Phúc Bố 6.Xã Vân Dương 7.Thôn Yên Thành 8.Xã Mão Chinh
9.Xã Vân Lai 10.Xã Sài Đường 11.Xã Thịnh Vạn4

7.Tổng Chiêu Lai, 12 xã, thôn, phường:
1.Xã Chiêu Lai 2.Xã Phù ủng 3.Xã La Mạt 4.Xã Tiên Cầu
5.Xã Vệ Dương 6.Xã Kim Lũ 7.Xã Kênh Khương 8.Xã Sa Lung 
9.Phường Đồng Xá 10.Thôn Chu Xá 11.Thôn Nhân Đồng 12.Thôn Nhuyễn

8.Tổng Phù Vệ, 12 xã, thôn:
1.Xã An Khải 2.Xã Linh Đạo 3.Xã Ngọc Xuyết 4.Thôn Cao Trai
5.Thôn Nhuệ Giang 6.Thôn Phần Dương Thượng 7.Thôn Phần Lâm
8.Thôn Phần Hà 9.Thôn Đỗ Mỹ 10.Thôn An Đỗ 11.Thôn Phúc Ta
12.Thôn Thị Tân

9.Tổng Đỗ Xá, 5 xã:
1.Xã Đỗ Xá Thượng 2.Xã Đỗ Xá Hạ 3.Xã An Đạm 4.Xã Đỗ Xuyên

                                                     
1 Xã Thuỵ Trang: Đầu Nguyễn về trước là Đoan Trang . Sau năm Tự Đức 15 (1862) kiêng âm chữ Hoàng

(Nguyễn Hoàng, Thái tổ của nhà Nguyễn), đổi là xã Thuỵ Trang .
2 Thôn Mỹ Ngọc: Trước là thôn Quần Ngọc xã Thì Ngọc . Từ 1848 kiêng tên huý vua Tự Đức (Nguyễn

Phúc Thì), đổi là thôn Mỹ Ngọc .
3 Xã Hoè Lâm: Từ đầu Nguyễn về trước là Hoà Lâm (CTTX).
4 Xã Thịnh Vạn: Đầu Nguyễn về trước là xã Thì Vạn . Từ 1848 đổi là xã Thịnh Vạn .
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5.Xã Đào Xá

Thành trì:

Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất hình vuông, chu vi dài 64 trượng (mỗi chiều dài 16 trượng),

cao 5 thước. Hai phía đông và nam có hào, rộng một trượng, sâu 4 thước. Có một cửa ở mặt tiền.

Quân lính:
-Lính tuyển: 261 người.
-Lính lệ: 30 người.

Dân:

-Đinh số: 2. 991 người.

Ruộng đất: 29. 810 mẫu 1 sào 6 thước 4 tấc 4 phân 1 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9.704 quan 57 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 18.614 hộc 19 bát 2 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Dị Sử, tổng Trương Xá. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện làm lễ tế.

-Đền thờ thần Đế Thích: ở xã Liêu Hạ. Tương truyền nhà Lý, niên hiệu Long Thuỵ thứ 2 (1055),

đời vua Lý Thánh Tông), người làng Liêu Hạ là Trương Ba là tay đánh cờ giỏi có tiếng, trong nước

không ai địch nổi. Trương Ba bèn đi sang Bắc quốc (tức Trung Quốc) đi đường gặp một cụ già tên là

Kỵ Như cũng có tiếng giỏi cờ, bèn kết làm bạn. Rồi Trương Ba mời cụ già về làng Liêu Hạ chơi, làm

một căn nhà nhỏ cùng ở chung. Một hôm Trương Ba nói với ông già Kỵ Như rằng: "Nghe nói trên

thượng giới có Đế Thích đánh cờ giỏi bậc nhất. Bao giờ gặp Đế Thích ta phải cùng đấu trí một phen".

Cách mấy hôm sau, bỗng thấy một cụ già áo rách nón tre chống gậy đi đến, nói muốn đánh cờ với

Trương Ba. Trương Ba liền cùng cụ già đánh 3 ván, rồi 5 ván, cụ già đều thắng cả. Trương Ba kinh

ngạc hỏi rõ họ tên. Cụ già đáp: "Ta chính là Đế Thích nhà ở thiên cung thứ 33 trên Thượng giới". Hai

người [tức là Trương Ba và Kỵ Như] vội sụp xuống vái lạy rồi đem chuối và mía ra mời. Cụ già tiên

Đế Thích ăn xong, lấy trong ống tay áo ra một nén hương đem cho hai người, dặn rằng: "Hễ khi nào

gặp nạn thì cứ đốt hương này, ta sẽ xuống cứu". Nói song liền lướt mây bay lên trời. Hai người được

nén hương, đem cất kín một nơi, lâu ngày không dùng đến cũng quên mất. Về sau cả hai người cùng

mắc bệnh ốm chết. Người nhà quét dọn, thấy có nén hương đem thắp lên. Tiên Đế Thích liền hiện

xuống, thấy hai người đã chết rồi. Tiên bèn gọi Tam phủ công đồng trả hồn lại cho. Hai người liền

được sống lại, bèn lập đền thờ Tiên Đế Thích, mỗi khi cầu khấn đều thấy linh nghiệm.

-Đền thờ Đỗ Triều nghị: ở thôn Thanh Xá xã Liêu Xuyên. Theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn,

thần là trạng nguyên Đỗ Thế Diên đời nhà Lý, thi đỗ trong niên hiệu Trinh Phù (1176-1185) đời Lý

Cao Tông, làm quan đến chức Triều nghị đại phu. Khi đã vinh hiển rồi, ông bèn dỡ nhà làm chùa Phật.

-Đền thờ thần Đông Hải: ở xã Yên Nhân. Huyện Vĩnh Bảo phủ Ninh Giang cùng phụng thờ. Sự
tích, xem phần ghi về huyện Vĩnh Bảo.

Phong tục:

Trong huyện, kẻ sĩ chuộng văn học, lẻ tẻ cũng có nơi thói tục điêu (như ở Bạch Sam, Dị Sử). Dân

chúng biết trọng hiếu nghĩa. Khoảng năm Canh Thân niên hiệu Vĩnh Hựu (1740) gặp năm mất mùa đói

kém, giặc dã nổi lên như ong, người xã Sài Trang huyện Đường Hào là Nguyễn Trọng Danh cầm đầu

dân bốn xã Sài Trang, Nghĩa Trang, Thuỵ Trang, Đường Trang cố thủ không chịu theo giặc, được vua

Lê [ý Tông] ban tấm biển đề ba chữ vàng: "Trung nghĩa", cần cù làm ăn sinh sống. Nhiều người làm
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nghề buôn bán. Về ăn mặc đại khái ưa thích xa hoa lả lướt. Phần lớn dân chúng theo đạo Phật, theo

Thiên chúa giáo chẳng qua chỉ ở xã Đào Xá và phường Đồng Xá mà thôi.

Sản vật:

Trong toàn huyện chỉ có lúa thu, không có sản vật gì khác. Các xã Dị Sử, Trung Lập, Ngọc Lập có

nghề dệt lưới. Xã Phong Cốc có nghề làm hương giấy, cũng kể vào hạng tinh khéo. Xã Tiên Cầu làm

quạt đồi mồi và quạt tre, nhưng vì nhiều năm bão lụt mất mùa đói kém, nghề ấy cũng bị thất truyền.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió đông nam, mùa đông rét nhiều. Thủy

triều lên cao nhất cũng mỗi tháng hai kỳ, như ở các huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba sông Đạo Khê chảy đến xã Yên Nhân, dài 35 dặm, rộng trên dưới 6

trượng. Nước lên, sâu 7 thước. Nước xuống, sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba sông Đạo Khê, chảy qua Phần Dương đến xã Thịnh Vạn dài 23 dặm,

rộng trên dưới 10 trượng. Triều lên, sâu 8 thước; triều xuống sâu 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ Phần Dương đến thôn Nhuyễn, dài 22 dặm, rộng trên dưới 6 trượng. Triều

lên, sâu 6 thước; triều xuống, sâu 2 thước.

Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến địa giới huyện Đường An, dài 14 dặm, rộng

5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, dài 8

dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Không có.

phủ nam sách

Phủ lỵ đặt tại địa phận 3 xã Tống Xá, Linh Khê, Lương Nhàn tổng Yên Hộ huyện Chí Linh (nay

đang xin dời về địa phận 3 xã Hộ Xá, thôn Đông, Tây xã Điền Trì).

Phủ hạt1 phía đông giáp giới ba huyện Đông Triều, An Lão, Kim Thành và cửa biển Văn úc; phía

tây giáp giới hai huyện Quế Dương, Lang Tài tỉnh Bắc Ninh và địa giới hai huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng;

                                                     
1 Phủ Nam Sách: Đời Lý, Trần là lộ Nam Sách Giang . Thời thuộc Minh là châu Nam Sách thuộc phủ

Lạng Giang, sau đổi thuộc phủ Tân An (THQQ). Đời Lê sơ chia làm lộ Nam Sách Thượng và Nam Sách Hạ
(Toàn thư có chép tên người Tiết phụ quê ở làng Đào Xá huyện Chí Linh thuộc lộ Nam Sách Thượng (BK11-
94a). Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông định lại bản đồ, chia cả nước thành 13 xứ thừa tuyên,
lấy Nam Sách làm tên chung cho cả xứ thừa tuyên, sau đổi là xứ thừa tuyên Hải Dương; gộp cả Nam Sách
Thượng, Hạ làm phủ Nam Sách ; từ đó đến cuối Nguyễn tên phủ không đổi, gồm 4 huyện Chí Linh,
Thanh Lâm, Thanh Hà, Tiên Minh.
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phía nam giáp giới huyện Vĩnh Bảo; phía bắc giáp lâm phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh. Vị trí xen lọt

vào giữa bốn phủ Kinh Môn, Kiến Thuỵ, Bình Giang, Ninh Giang, địa giới bao quanh dài hơn 70 dặm.

Từ phủ lỵ đi về phía nam đến thành tỉnh cách 11 dặm.

Phủ kiêm lý 2 huyện Chí Linh, Thanh Lâm, gồm 19 tổng.

1-Huyện Chí Linh, 7 tổng:
1.Tổng Chi Ngại 2.Tổng Cổ Chu 3.Tổng Đông Đôi 4.Tổng Cao Đôi
5.Tổng Yên Hộ 6.Tổng Yên Điền 7.Tổng Kiệt Đặc

2-Huyện Thanh Lâm, 12 tổng:
1.Tổng Yên Trụ 2.Tổng Hoàng Kênh 3.Tổng Lại Thượng 4.Tổng La Đôi
5.Tổng Mạn Đê 6.Tổng Yên Lương 7.Tổng Yên Dật 8.Tổng Thượng Triệt
9.Tổng Vạn Tải 10.Tổng Vũ La 11.Tổng Lạc Nghiệp 12.Tổng Trác Châu

Các huyện thống hạt: Thanh Hà, Tiên Minh, gồm 22 tổng.

1-Huyện Thanh Hà, 10 tổng:
1.Tổng Hương Đại 2.Tổng Cập Nhất 3.Tổng Tiền Liệt 4.Tổng Hoằng Lại
5.Tổng Hoàng Xá 6.Tổng Du La 7.Tổng Đại Điền 8.Tổng Lập Lễ
9.Tổng Hạ Vĩnh 10.Tổng Lại Xá

2-Huyện Tiên Minh, 12 tổng:
1.Tổng Đại Công 2.Tổng Kinh Khê 3.Tổng Phú Kê 4.Tổng Kỳ Vĩ
5.Tổng Cẩm Khê 6.Tổng Dương áo 7.Tổng Ninh Duy 8.Tổng Hà Đái
9.Tổng Kênh Thanh 10.Tổng Tử Đôi 11.Tổng Hán Nam 12.Tổng Diên Lão

Thành trì:

-Thành phủ: đắp bằng đất, hình vuông, chu vi 208 trượng (mỗi chiều 52 trượng), cao 7 thước 2 tấc,
dày 1 trượng. Bốn phía đều có hào, rộng 2 trượng, sâu 3 thước. Thành có 3 cửa, mặt trước của thành
hai bên tả hữu mỗi bên đều có đắp 1 pháo đài.

-Thành huyện Thanh Hà.

-Thành huyện Tiên Minh.

Quân lính:

-Lính tuyển: 1.020 người. Trong đó:
Chí Linh: 181 người.
Thanh Lâm: 200 người.
Tiên Minh: 168 người.
Thanh Hà: 471 người.

-Lính lệ: 28 người.

Dân:

-Đinh số: 10.433 người. Trong đó:
Chí Linh: 1.908 người.
Thanh Lâm: 2.236 người.
Tiên Minh: 1.597 người.
Thanh Hà: 4.692 người.

Ruộng đất: 80. 053 mẫu 4 sào 14 thước 8 tấc 5 phân 3 ly.

Trong đó:
Chí Linh: 23.273 mẫu 8 sào thước 1 tấc 2 phân 6 ly.
Thanh Lâm: 21.595 mẫu 7 sào 14 thước 8 tấc 1 phân.



Tỉnh hải dương Đồng khánh địa dư chí

104

Tiên Minh: 11.925 mẫu 6 sào 6 thước.
Thanh Hà: 23.258 mẫu 2 sào 3 thước 9 tấc 1 phân 7 ly.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 31. 637 quan 9 tiền 17 đồng tiền.

Trong đó:
Chí Linh: 7.417 quan 6 tiền 11 đồng tiền.
Thanh Lâm: 7.569 quan 4 tiền 47 đồng tiền.
Tiên Minh: 5.125 quan 9 tiền 45 đồng tiền.
Thanh Hà: 11.524 quan 8 tiền 34 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 51271 hộc 28 bát 9 vốc 2 nắm.

Trong đó:
Chí Linh: 14.729 hộc 4 bát 4 vốc 2 nắm.
Thanh Lâm: 14.771 hộc 18 bát 8 vốc 7 nắm.
Tiên Minh: 6.725 hộc 32 bát 4 vốc 8 nắm.
Thanh Hà: 15.045 hộc 13 bát 1 vốc 5 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu [chung] hai huyện Thanh Lâm và Chí Linh: ở xã Vạn Tải. Hàng năm xuân thu hai kỳ hai
huyện cùng làm lễ tế.

-Văn miếu huyện Tiên Minh: ở xã Ninh Duy. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện làm lễ tế.

-Đền Sĩ Vương [thờ Sĩ Nhiếp]: ở tổng Tiền Liệt huyện Thanh Hà. Dân toàn tổng phụng thờ. (Sự tích
xem ở phần ghi về đền miếu của từng huyện).

-Đền thờ Trần Nhân Tông: ở xã Hương Đại, huyện Thanh Hà.

-Đền thờ Trần Trùng Quang: ở xã An Lão, huyện Thanh Hà.

-Đền thờ Long Vương: ở xã Đường Xá, huyện Thanh Hà.

-Đền thờ Tông thất nhà Trần: ở xã Hà Đái, huyện Tiên Minh.

-Đền thờ Ngô Thống lĩnh: ở xã Cẩm Khê, huyện Tiên Minh.

-Đền thờ thần Kinh Sơn: ở xã Vân Đôi, huyện Tiên Minh.

-Đền thờ thần Bạt Hải Long vương: ở xã Tử Đôi, huyện Tiên Minh.

-Đền thờ Trang Định Trung quốc: ở xã Để Xuyên, huyện Tiên Minh.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Dược Sơn, huyện Chí Linh.

-Đền thờ Trần Huệ Vũ vương: ở xã Kiệt Đặc, Chí Linh.

-Đền thờ Nhân Huệ vương (Trần Khánh Dư): ở xã Linh Giang, Chí Linh.

-Đền thờ thần Cao Sơn: ở xã Lương Nhàn, huyện Chí Linh.

-Đền thờ Chu Văn Trinh công (Chu An): ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh.

-Đền thờ Trần Phò mã: ở xã Kim Độ, huyện Thanh Lâm.

Phong tục:

Kẻ sĩ gần ở mức hào hoa phong nhã, nhà nông siêng năng tiết kiệm. Người làm nghề buôn bán và
nghề chài lưới cũng nhiều. Cưới xin ma chay giỗ chạp thì hai huyện Chí Linh, Thanh Lâm có phần tiết
kiệm; hai huyện Thanh Hà, Tiên Minh thì hơi hoang phí xa xỉ. Dân phần nhiều theo đạo Phật. Theo
Thiên chúa giáo thì ở Chí Linh có 3 xã, Thanh Lâm 3 xã, Thanh Hà 2 xã, Tiên Minh 12 xã mà thôi.

Sản vật:
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Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Khoai, đậu, bông thì Thanh Hà, Thanh Lâm đều có. Thanh Hà có rươi. Tiên
Minh trồng nhiều cây thuốc lào.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng. Mùa thu, mùa đông nhiều gió lớn. Khí hậu cả 4 huyện
đại khái đều giống nhau. Riêng Chí Linh gần núi cho nên rét nhiều; Thanh Hà, Tiên Minh gần biển,
nhiều sương mù, thỉnh thoảng có sương muối. (Xem ở phần khí hậu huyện Thanh Hà).

Thủy triều lên cao nhất mỗi tháng 2 kỳ. ở Thanh Hà có sông Hổ Mang, vào tiềt tháng 7, tháng 8,
khi thủy triều mới lên, thường có màu đỏ hoặc màu trắng khác nhau. Người địa phương nhìn màu
nước mà đoán trước năm được mùa hay mất mùa (nước đỏ thì được mùa, nước trắng thì mất mùa).

Sông núi:

Phía tây bắc huyện Chí Linh núi liền nhau một giải. Kể những núi có tên: núi Phượng Hoàng, Côn
Sơn, Phao Sơn, Dược Sơn, Doanh Sơn, Nùng Sơn. Ba huyện còn lại (Thanh Lâm, Thanh Hà, Tiên
Minh) không có núi.

-Một dòng sông lớn, do các sông từ phía Bắc Ninh chảy xuống đến phía tây bắc huyện Chí Linh
làm thành sông Lục Đầu: Một nhánh từ sông ở huyện Phượng Nhãn [Bắc Ninh] chảy xuống; một
nhánh từ sông Nhật Đức chảy xuống; một nhánh từ sông Nguyệt Đức chảy xuống; một nhánh từ sông
Thiên Đức chảy xuống; cùng hội ở Bình Than, rồi lại phân chia thành 2 nhánh mới. Một nhánh chảy về
phía nam, làm thành sông Hàn Giang. Một nhánh chảy về phía đông, làm thành sông Thủ Chân. Vì thế
nên gọi là sông Lục Đầu.

Sông Lục Đầu đến Lâu Khê thì chia làm 2 dòng:

-Một dòng chảy về phía nam, qua huyện Thanh Lâm, đến thành tỉnh, làm thành sông Hàn Giang
chảy qua địa phận phía bắc hai huyện Thanh Hà, Tiên Minh, rồi đổ ra cửa biển Thái Bình.

-Một dòng chảy về phía đông, đến phía bắc huyện Chí Linh, đến ngã ba Thủ Chân chia ra một
nhánh chảy về phía đông bắc, sang huyện Đông Triều, [dòng chính] chuyển về phía nam, đến sông
Tam Kỳ ở xã An Điền chia ra một nhánh chảy về phía đông, qua phía nam phủ lỵ Kinh Môn, đến sông
Kiển Bái huyện Thủy Đường, chảy vào sông Cấm. [Dòng chính] chuyển về phía tây nam, đến bến Cổ
Pháp chảy vào huyện Thanh Hà, làm thành sông Hổ Mang, rồi chảy sang huyện Tiên Minh, đổ ra biển
ở cửa Văn úc.

Danh thắng:

Huyện Chí Linh có am Bạch Vân, có động núi Phượng Hoàng; huyện Thanh Hà có tháp chùa Minh
Khánh là những nơi danh thắng có tiếng từ xưa, nhưng nay đã hoang tàn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Hàn Giang đi qua chợ huyện Thanh Lâm, chuyển về phía đông đến bến
đò Cổ Pháp tiếp giáp huyện Kim Thành, dài 21 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến địa giới huyện Đông Triều, dài 13 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía tây, đến địa giới hai huyện Quế Dương, Lang Tài tỉnh Bắc Ninh,
dài 8 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía bắc, đến địa giới huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh dài 8 dặm rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ chợ Thanh Lâm đi về phía đông nam, qua huyện Thanh Hà đến huyện lỵ huyện
Tiên Minh, dài 65 dặm rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ở phần ghi chung về đồn luỹ toàn tỉnh.
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huyện chí linh

Huyện Chí Linh do phủ Nam Sách kiêm lý, là nơi có thành phủ của phủ Nam Sách.

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới hai huyện Đông Triều và Giáp Sơn phủ Kinh Môn; phía tây
giáp huyện Lang Tài (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Thanh Lâm; phía nam giáp hai huyện Thanh Lâm và
Thanh Hà, phía bắc giáp lâm phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 21 dặm. Nam bắc cách nhau 16 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 65 thôn:

1. Tổng Chi Ngại, 9 xã:
1.Xã Chi Ngại 2.Xã Lôi Động 3.Xã Đại Tân 4.Xã Dược Sơn
5.Xã Đại Bát 6.Xã Phục Thiện 7.Xã Hoàng Giản 8.Xã Yên Mô
9.Xã Thanh Tảo

2-Tổng Cổ Châu, 9 xã:
1.Xã Cổ Châu 2.Xã Nam Giản 3.Xã Phao Sơn 4.Xã Phao Tân
5.Xã Lý Dương2 6.Xã Đáp Khê 7.Xã Chí Linh 8.Xã Linh Giang
9.Xã Tu Linh

3.Tổng Kiệt Đặc, 8 xã:
1.Xã Kiệt Đặc 2.Xã Kiệt Đặc Thượng 3.Xã Kỳ Đặc 4.Xã Kênh Trung
5.Xã Hậu Quan 6.Xã Cù Sơn 7.Xã Mật Sơn 8.Xã Hữu Lộc

4-Tổng Đông Đôi, 11 xã:
1.Xã Đông Đôi 2.Xã Vĩnh Trụ 3.Xã Tế Sơn 4.Xã Thủ Chân
5.Xã Mặc Ngạn 6.Xã Lục Dương 7.Xã Lạc Đạo 8.Xã Ninh Bảo
9.Xã Lạc Sơn 10.Xã Kỳ Sơn 11.Xã Mặc Động

5.Tổng Cao Đôi, 8 xã:
1.Xã Cao Đôi 2.Xã Lung Động 3.Xã Đột Lĩnh 4.Xã Quảng Tân
5.Xã Ngô Đồng 6.Xã Linh Xá3 7.Xã Trần Xá 8.Xã Tạ Xá

6-Tổng An Hộ, 9 xã, thôn:
1.Thôn Đông xã Hộ Xá 2.Thôn Tây xã Hộ Xá 3.Xã An Ninh 4.Xã Linh Khê
5.Xã Điền Trì 6.Xã Lương Gián 7.Xã Tống Xá 8.Xã Hà Liễu
9.XÃ LÊ XÁ

7-Tổng An Điền, 11 xã, thôn:
1.Xã An Điền 2.Thôn Cổ Pháp 3.Xã Chi Điền 4.Xã Điền Thượng
5.Xã An Đinh 6.Xã Lâm Xá 7.Xã Lâm Xuyên 8.Xã Phụ Vệ (3 thôn)
9.Xã Tiền Trung (2 thôn) 10.Xã Xác Khê 11.Xã Ninh Quan (2 thôn)

Thành trì:

-Trong huyện có thành phủ, xem ở phần ghi về thành trì phủ Nam Sách.

                                                     
1 Huyện Chí Linh : Từ đời Trần trở về trước gọi là Bàng Châu  (Cương mục, CB7-28); thời thuộc

Minh gọi là huyện Chí Linh thuộc châu Nam Sách phủ Lạng Giang, sau đổi thuộc phủ Tân An (THQQ). Đầu
đời Lê đến cuối Nguyễn vẫn giữ tên huyện Chí Linh thuộc phủ Nam Sách.

2 Xã Lý Dương: Trước tên là xã Cổ Triền . Đầu triều Nguyễn đổi là xã Triền Dương  (CTTX). Đầu
năm 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Lý Dương .

3 Xã Linh Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xá, tránh chữ quốc tính Nguyễn, đổi là Linh Xá.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hải dương

107

Quân lính:

-Lính tuyển: 181 người.

Dân:

-Đinh số: 1.908 người.

Ruộng đất: 23.273 mẫu 8 sào 5 thước 1 tấc 2 phân 6 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.417 quan 6 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 14.729 hộc 4 bát 4 vốc 2 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Vạn Tải. Hai huyện Chí Linh và Thanh Lâm cùng tế.

-Đền thờ Trần Huệ Vũ vương: ở xã Kiệt Đặc tổng Kiệt Đặc. Xã Kiệt Đặc phụng thờ. Thần tên tự là
Quốc Chẩn1, tôn thất triều Trần Minh Tông, làm quan Nhập nội hành khiển đời vua Trần Minh Tông,
bị gian thần là Trần Khắc Chung (người huyện Giáp Sơn) vu cáo mà phải tội chết, dân bản xã lập đền
thờ. Tương truyền vùng nay thường hay bị hạn hán, người xã Kiệt Đặc bàn với dân xã Quảng Tân
[tổng Cao Đôi] cùng cầu đảo, nhưng người Quảng Tân nói vì cách sông nên không nhận. Sau dân xã
Kiệt Đặc cầu đảo được mưa, riêng [xã Quảng Tân] bên bờ sông phía nam không mưa, người ta đều phải
thấy làm kinh lạ.

-Đền thờ Trần Nhân Huệ vương: ở xã Linh Giang tổng Cổ Chu, dân bản xã phụng thờ. Vương tên là
Khánh Dư, tông thất nhà Trần, từng bị khiển trách phải cách chức về nhà. Khi vua Trần Nhân Tông
tuần hạnh đến Chí Linh gặp vương, bèn cho phục chức và trọng dụng như trước. Sau khi vương mất,
dân bản xã lập đền thờ. Về sau, vùng này trải qua nhiều phen loạn lạc, các đền miếu phần nhiều bị giặc
phá huỷ. Riêng đền thờ vương ở bên bờ sông, quân giặc toan triệt phá, nhưng không phá được. Nay
còn có một tảng đá dài 2 thước, rất linh lạ, không ai dám đến gần.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Dược Sơn. Dân bản xã và dân trại Vạn An tỉnh Bắc Ninh
cùng phụng thờ. Dưới núi Dược Sơn có núi Nam Tào, đối ngọn với núi Vạn An, núi Bắc Đẩu. Đền thờ
Hưng Đạo vương dựng ở giữa khu vực ấy. Hàng năm đến ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ vương, người
bốn phương đến tế lễ rất đông. Lễ xong, người ta xin đồ lễ cũ đem về thờ cúng để trừ tà cầu tự.

-Đền thờ thần Cao Sơn: ở xã Lương Gián tổng An Hộ, dân bản xã phụng thờ.

Theo Công dư tiệp ký, thần giỏi nghề chữa thuốc, thường hiện thân làm thầy lang chữa bệnh đậu
mùa rất giỏi. Có người dân ở tỉnh Sơn Tây có đứa con mắc bệnh ấy, đi đường gặp một cụ già bảo có
thể chữa cho khỏi được. Người ấy bèn mời cụ về bốc thuốc, quả nhiên đứa con khỏi bệnh. Người ấy
hỏi họ tên nơi ở, cụ già chỉ nói: "Ta là Cao Sơn, nhà ở xứ Đầu Hồ, xã Lương Gián". Theo lời dặn,
người ấy tìm đến tận nơi để tạ ơn thì chỉ thấy một ngôi đền thờ sừng sững. Người ấy bèn chiêm
ngưỡng lạy tạ rồi trở về. Từ đó về sau, vị thần tên là Cao Sơn nổi tiếng là vị thần y. Người bị bệnh tật
đau ốm thường lập đàn, dâng một bình nước lã để cầu đảo, xin thần phù hộ. Lễ xong rót nước trong
bình mà uống thì được khỏi bệnh. Theo sách Phong thổ ký 2 thần hiệu là Tế Giang cư sĩ.

-Đền thờ Văn Trinh công [Chu An]: ở xã Kiệt Đặc, dân bản xã phụng thờ. Tiên sinh đậu Tiến sĩ đời
Trần người Hà Nội. Sau khi thi đậu, tiên sinh dâng sớ "Thất trảm"3, vua không trả lời, tiên sinh bèn

                                                     
1 Ngv. chép: Quốc Kỳ , đúng tên là Quốc Chẩn  (1281-1328) hoàng tử con vua Trần Nhân Tông, em

Trần Anh Tông; tước Huệ Vũ vương, bị vu cáo mưu phản, buộc phải tự sát. Dân xã Kiệt Đặc biết Quốc Chẩn là
bậc huân thần bị mắc oan, dựng đền trên nền nhà cũ của Quốc Chẩn để phụng thờ (Toàn thư, BK5-40b). Do
chữ Chẩn có thiên bàng chữ Chân là tên tiểu tự của vua Dục Đức (Ưng Chân, cha vua Thành Thái) nên bản sao
ĐKĐD chép bớt nét chữ Chẩn  thành ra như chữ Kỳ .

2 Sách Phong thổ ký nói đây tức là Hải Dương phong thổ ký chí của Trần Huy Phác.
3 Nguyên văn chép: "Thất sớ", tức "Thất trảm sớ".
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treo trả áo mũ, lui về ở ẩn tại núi Phương Hoàng. Đời Lê Cảnh Hưng (1740-1786), Hiến sát sứ Hải
Dương là Lê Đản Bích sửa chữa lại nhà thờ trên vườn nhà cũ của tiên sinh và khắc bia thờ. Năm Minh
Mệnh thứ 18 (1837) vua [Minh Mệnh] chuẩn cho tòng tự Chu Văn Trinh ở Văn Miếu (Hà Nội). Năm
Thiệu Trị thứ nhất (1841), án sát sứ Hải Dương là Nguyễn Thu nhân nền đền thờ cũ tu sửa một lần
nữa, đặt ruộng thờ và sắm các đồ tế khí.

Về Văn Trinh công Chu An, xin xem thêm ở phần ghi về tỉnh Hà Nội.

Phong tục:

Kẻ sĩ chuyên cần học tập, nhà nông chăm chỉ cấy cày, người làm các nghề thợ, nghề buôn cũng có,
nhưng không nhiều. Quần áo ăn mặc, đồ dùng chuộng tiết kiệm. Việc cưới xin, ma chay, giỗ tết giữ
gần đúng lễ. Dân các nơi gần núi hơi có tính cách vũ dũng (như các tổng Cổ Châu, Kiệt Đặc, Chi Ngại,
Đông Đôi), ngoài ra nói chung đều thuần hậu, chất phác. Người tu hành đạo Phật cũng không nhiều.
Theo Thiên chúa giáo, đều là gián tòng, chỉ 3 xã Đáp Khê, Lương Gián, Hộ Xá (thôn Tây) mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít, trồng xen dưa, cà, khoai, đậu. Xã Lâm Xuyên có nghề làm nồi đất (hơi thô
xấu). Xã Phao Sơn trồng chè.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa phùn. Mùa hè nắng nhiều. Mùa thu, mùa đông ít mưa, nhiều ngày trời quang
mây tạnh. Các xã ven núi rét nhiều hơn các nơi khác. Đến cuối xuân tiết trời cũng vẫn còn rét.

Núi Côn Sơn ở xã Chi Ngại, khi trời nóng gắt nhất vào tiết tháng 6, tháng 7 nếu thấy trên đỉnh núi
có vệt khí đen bốc lên mờ mờ thì sau đó có mưa. Người quanh vùng vẫn xem hiện tượng ấy để đoán
thời tiết có mưa hay không (tục gọi vệt khí đen ấy là Cây nước).

Thủy triều lên cao nhất mỗi tháng hai lần.

Sông núi:

Từ phía tây bắc qua phía đông đồi núi liên tiếp. Kể núi có tiếng thì có 5 ngọn:

-Núi Côn Sơn: ở xã Chi Ngại, hình dáng giống như con kỳ lân cho nên cũng gọi là núi Kỳ Lân. Bên
sườn núi có động đá, gọi là động Thanh Hư. Dưới núi có giếng gọi là giếng Long Mục (giếng Mắt
Rồng). Núi cao chừng trăm trượng, rộng khoảng 30 mẫu.

-Núi Phao Sơn: ở xã Phao Sơn, cao khoảng 50 trượng, rộng khoảng 50 mẫu. Trong núi có chùa.
Dưới núi, về phía đông nam có bãi cát trắng như hình chim nhạn, dài đến mấy chục trượng, dưới có di
chỉ của thành cổ rộng chừng 500 trượng. Tục truyền thành do người Minh (Trung Quốc) đắp vào
khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc (1403-1425).

-Núi Dược Sơn: ở xã Dược Sơn. Núi rất cao, bên phải là núi Nam Tào, đối diện với núi Vạn An và
núi Bắc Đẩu. Giữa khu vực ấy có đền thờ Hưng Đạo vương. Dưới núi có di chỉ khu vườn cũ của đại
vương.

-Núi Phượng Hoàng: ở xã Kiệt Đặc. Đỉnh núi rất cao, phía bên phải và bên trái thoải dài như cánh
chim phượng hoàng, cho nên đặt tên là núi Phượng Hoàng. Văn Trinh công Chu An từ quan về ở ẩn tại
đây, đặt tên cho nơi ở của mình là "Tiều ẩn trạch" (vườn nhà của Tiều ẩn), di tích cũ nay vẫn còn.

-Núi Doanh Sơn: ở xã Chi Ngại. Núi đất xen đá, trên gò núi bằng phẳng có ngôi chùa gọi là chùa
Sùng Nghiêm, hai bên có hai ngọn núi đối nhau, ở giữa phía trước là đồng bằng.

-Một dòng sông lớn do các sông ở phía tỉnh Bắc Ninh đổ chếch về phía tây bắc hợp thành sông Lục
Đầu (từ sông Lục Đầu đến Lâu Khê dài 3 dặm, rộng trên dưới 100 trượng, triều lên sâu 3 trượng, triều
xuống sâu 2 trượng 5 thước). Sông Lục Đầu đến sông Lâu Khê thì chia thành hai dòng:
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-Một dòng chảy về phía nam, qua huyện Thanh Lâm đến phía bắc thành tỉnh, làm thành sông
Hàn Giang.

-Một dòng từ dòng nhánh Lâu Khê chảy về phía đông, qua phía bắc thành phủ, đến ngã ba sông
Thủ Chân (đến đây rẽ ra một nhánh chảy về huyện Đông Triều) lại chuyển sang ngã ba sông An Điền
(đến đây lại rẽ ra một nhánh chảy về phủ Kinh Môn), đến xã Cổ Pháp làm thành sông Cổ Pháp, chảy
đến chỗ giáp giới hai huyện Kim Thành và Thanh Hà, dài 36 dặm, trong đó:

Đoạn sông từ Lâu Khê đến ngã ba Thủ Chân dài 29 dặm, rộng trên dưới 60 trượng. Triều lên,
sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Thủ Chân đến xã Cổ Pháp dài 7 dặm, rộng trên dưới 60 trượng. Triều lên,
sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Danh thắng:

-Am Bạch Vân: ở núi Côn Sơn. Đời Lê, Nguyễn Trãi lui về nghỉ tuổi già, làm ngôi nhà nhỏ (am) ở
đây. Am ở gần chùa Tư Phúc. Các đời sau hàng năm vào mùa xuân người các nơi thường lên chùa Tư
Phúc dâng hương và đi ngắm xem cảnh đẹp, mỗi kỳ hội như thế tiếp liền trên dưới một tuần (mười
ngày) mới hết.

-Động núi Phượng Hoàng: Động rộng đến mấy chục trượng phía dưới có Giếng son (Châu Tỉnh),
bên cạnh có đầm Miết Trì quanh co uốn khúc bao quanh. Tương truyền Huyền Quang đời Trần làm
phép luyện đan ở động núi này. Đời Trần có cung Tử Cực, điện Lưu Quang, và nhà ở của Tiều ẩn Chu
Văn Trinh công (Chu An) ở phía dưới động. [Tiên sinh] có thơ rằng:

Phiên âm:
Vạn điệp thương sơn thốc hoạ bình,
Tà dương đảo quải bán khê minh.
Lục la kính lý vô nhân đáo,
Sơn hạc đề yên chỉ nhất thanh.

Dịch nghĩa:
Muôn lớp núi xanh nhấp nhô như bức vẽ,
Mặt trời buổi chiều treo ngược ở dưới nước, nửa dòng khe sáng loá.
Trong lối cỏ biếc không có người qua lại,
Chỉ một tiếng chim hạc kêu trong sương.

Núi lớp chồng xanh tựa bức thêu,
Lòng khe bóng đảo ánh dương chiều.
Lối mòn cỏ biếc không người bước,
Hạc núi trong sương lảnh tiếng kêu.

N§T

Đường đi:

-Một đường quan báo từ địa giới huyện Thanh Lâm đến bến đò Cổ Pháp, dài 8 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Thanh Lâm dài 8 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến địa giới huyện Đông Triều, dài 13 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc đến địa giới huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh, dài 8
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến phần đất rừng thuộc huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh,
dài 8 dặm, rộng 5 thước.
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huyện thanh lâm

Thanh Lâm là huyện do phủ Nam Sách kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Chí Linh, phía tây giáp huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh, phía nam
giáp hai huyện Thanh Hà và Cẩm Giàng, phía bắc giáp huyện Chí Linh.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 11 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 82 xã, thôn:

1-Tổng An Trú, 5 xã:
1.Xã An Trú 2.Xã Thanh Lâm 3.Xã Thanh Hà 4.Xã Lôi Châu
5.Xã Cáp Thủy

2-Tổng Hoàng Kênh, 5 xã, thôn:
1.Thôn Nguyễn xã Hoàng Kênh 2.Xã Quan Kênh 3.Xã Tháp Dương
4.Xã Tảo Hoà 5.Xã Cáp Điền

3-Tổng Lại Thượng, 7 xã, thôn:
1.Xã Lại Thượng 2.Xã Lại Hạ 3.Xã Bích Khê 4.Xã Văn Phạm
5.Xã My Xuyên 6.Xã Lai Khê (2 thôn) 7.Xã Bồng Lai

4-Tổng La Đôi, 7 xã:
1.Xã La Đôi 2.Xã Kim Bích 3.Xã Đại Lữ 4.Xã Kênh Dương
5.Xã Cát Khê 6.Xã Kim Độ 7.Xã Lâu Khê

5 Tổng Mạn Đê, 9 xã, thôn:
1.Xã Mạn Đê 2.Thôn Thạch Đê xã Mạn Đê
3.Thôn Nhân Lễ xã Mạn Đê 4.Thôn Thượng xã Thuỵ Trà
5.Thôn Hạ xã Thuỵ Trà 6.Xã Hoàng Xá 7.Xã Thượng Đặng
8.Xã Tương Đặng 9.Xã An Thường

6-Tổng An Lương, 9 xã:
1.Xã An Lương 2.Xã Bạch Đa2 3.Xã Nhân Lý 4.Xã Đồng Khê
5.Xã Lang Khê 6.Xã Nghĩa Dương 7.Xã Nghĩa Khê 8.Xã Nghĩa Lư
9.Xã Đông Lư

7-Tổng An Dật, 7 xã:
1.Xã An Dật 2.Xã Mặc Cầu 3.Xã An Giới 4.Xã Nhuế Sơn
5.Xã Dục Kỳ 6.Xã Dục Trị 7.Xã Quan Sơn

8-Tổng Thượng Triệt, 9 xã:
1.Xã Thượng Triệt 2.Xã Đông Giang 3.Xã Nam Giang 4.Xã Uông Thượng
5.Xã Uông Hạ 6.Xã Chu Thử 7.Xã Đặng Xá 8.Xã Hùng Thắng
9.Xã Mạc Xá

9-Tổng Vạn Tải, 5 xã:
1.Thôn Vạn Niên xã Vạn Tải 2.Xã Thượng Đáp 3.Xã Đồn Bối
4.Xã Phù Liễn 5.Xã Thiên Khê

                                                     
1 Huyện Thanh Lâm:  Đời Trần là đất Bàng Châu; thời thuộc Minh đặt làm huyện Thanh Lâm thuộc châu

Nam Sách phủ Lạng Giang, sau đổi thuộc phủ Tân An. Đầu đời Lê đến Nguyễn vẫn giữ tên huyện Thanh Lâm.
Sau 1945 bỏ cấp phủ, huyện Thanh Lâm do phủ Nam Sách kiêm lý đổi làm huyện Nam Sách. Nay là huyện
Nam Sách tỉnh Hải Dương.

2 Xã Bạch Đa : Đầu Nguyễn về trước là xã Bạch Di .
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10-Tổng Vũ La, 7 xã:
1.Xã Vũ La 2.Xã Văn Xá 3.Xã Vũ Xá 4.Xã Đồng Ngọ
5.Xã Phú Lương 6.Xã Đại Hương 7.Xã Cúc Hương

11-Tổng Lạc Nghiệp1, 8 xã, thôn:
1.Thôn Miếu Lãng xã Lạc Nghiệp2 2.Thôn Hiếu xã Lạc Nghiệp
3.Xã La Xuyên 4.Xã Quan Đình3 5.Thôn Tháp Phiên xã Lạc Nghiệp
6.Thôn Cáp xã Nham Cáp 7.Thôn Trúc Khê xã Nham Cáp
8.Xã Đông Duệ

12-Tổng Trác Châu, 5 xã:
1.Xã Trác Châu 2.Xã An Lạc 3.Xã Mạn Nhuế 4.Xã Ngọc Uyên
5.Xã Nhị Châu

Thành trì:

Do phủ kiêm lý (xem phần ghi thành trì phủ Nam Sách).

Quân lính:

-Lính tuyển: 200 người.

Dân:

-Đinh số: 2.236 người.

Ruộng đất: 21.595 mẫu 7 sào 14 thước 8 tấc 1 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.569 quan 4 tiền 47 đồng tiền.
-Thuế hàng năm nộp bằng thóc: 14.771 hộc 18 bát 8 vốc 7 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu phủ: ở xã Vạn Tải tổng Vạn Tải. Hàng năm xuân thu hai kỳ thân hào hai huyện [Chí
Linh, Thanh Lâm) cùng về hội tế.

-Đền thờ Trần Phò mã: ở xã Kim Độ [tổng La Đôi], dân bản xã phụng thờ. Thần họ Trần, tên tự là
Kim Tiên, quê ở bản xã, có tiếng là người học thức đức hạnh. Đời vua Lê Đại Hành (980-1005), nhờ
có tài từ chương văn học, ngài được vua Lê Đại Hành yêu quý, chọn làm Phò mã, gả cho hai công chúa
thứ 7 và thứ 8. Về sau, nhà Lý thay ngôi nhà Lê, ngài lui về ẩn cư. Nhà Lý mấy lần triệu vời, nhưng
ngài không chịu ra, sau vì triều đình cưỡng ép giao ấn triện bắt ra làm quan, ngài bèn uống thuốc độc
tự tử. Hai công chúa vợ ngài cũng tự tận theo ngài. Dân bản xã kính trọng nghĩa khí của ngài, lập đền
thờ phụng, tôn làm phúc thần.

Phong tục:

Dân chúng siêng năng công việc cấy cày, cũng có người đi buôn bán nhưng không nhiều. Truyền
thống văn học có phần thịnh đạt. Phong tục đại khái là cần cù tằn tiện, thực thà chất phác. Các việc
cưới xin ma chay giỗ chạp cũng không đến nỗi xa phí quá. Dân ba xã An Phú, Hoàng Kênh, Lại
Thượng bản tính mạnh tợn hiếu dũng.

Dân theo đạo Phật nhiều, theo Thiên chúa giáo chỉ ở ba xã Mạn Nhuế, Kim Bích, An Dật mà thôi.

                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Tổng và xã Lạc Nghiệp: Đầu Nguyễn về trước là Lạc Thực . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Thực

(một tên khác của bà Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Lạc Nghiệp .
3 Xã Quan Đình: Tên xã từ thời Lê sơ là Lan Đình . Đầu Nguyễn kiêng huý chữ Lan (tên huý mẹ cả của Gia

Long), đổi là Quan Đình .
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Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè, rải rác cũng có khoai, đậu, bông. Rươi và con ruốc sản ở vùng
sông các xã Đông Giang, Nam Giang, Thượng Triệt, Lại Hạ. Các xã Uông Hạ, Hùng Thắng có nghề
dệt chiếu thô.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa phùn. Mùa hè nắng gắt. Mùa thu nhiều ngày trời quang mây tạnh, ít mưa.
Mức thủy triều lên cao nhất đại khái cũng tương tự như ở huyện Chí Linh [mỗi tháng hai lần].

Sông núi: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ sông Lục Đầu chảy xuống sông Lâu Kênh qua ngã ba sông Lại Hạ, đến phía
bắc thành tỉnh, làm thành sông Hàn Giang, đến ngã ba Ngọc Uyên chảy sang huyện Thanh Hà, dài 34
dặm, trong đó:

Đoạn sông từ xã Lâu Khê đến xã Hàn Giang, dài 27 dặm, rộng 70 trượng; Triều lên, sâu 2
trượng, triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ xã Hàn Giang đến xã Ngọc Uyên, dài 7 dặm, rộng 173 trượng. Triều lên, sâu 3
trượng, triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một sông nhỏ từ sông Lâu Khê chia dòng quanh co chảy qua ba tổng An Trú, Hoàng Kênh, Lại
Thượng, đến ngã ba Lại Hạ hợp vào với sông Hàn Giang, dài 13 dặm, rộng trên dưới 6 trượng, sâu 2
trượng.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ xã Trác Châu, chảy về phía đông, vào đất huyện Chí Linh, dài 13
dặm, rộng trên dưới 5 trượng, sâu 2 trượng.

Danh thắng:

Không có nơi nào đáng kể là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Hàn Giang đến chợ huyện Thanh Lâm, rẽ về phía đông, đến giáp đường
quan báo huyện Chí Linh, dài 13 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ chợ huyện Thanh Lâm đi về phía bắc, đến phủ lỵ, dài 6 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ chợ huyện Thanh Lâm đi về phía tây, đến địa giới huyện Lang Tài tỉnh Bắc
Ninh, dài 9 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ghi chung ở phần ghi đồn luỹ của tỉnh.

huyện thanh hà

Thanh Hà là huyện thống hạt thuộc phủ Nam Sách. Huyện lỵ đóng ở xã Hương Đại tổng Hương
Đại.

Huyện hạt1 phía đông giáp giới hai huyện An Lão, Tiên Minh; phía tây giáp giới hai huyện Thanh
Lâm, Gia Lộc; phía nam giáp huyện Tứ Kỳ, phía bắc giáp huyện Kim Thành.

                                                     
1 Huyện Thanh Hà : Từ đời Trần về trước là đất Bàng Hà ; thời thuộc Minh là huyện Bình Hà

thuộc châu Nam Sách phủ Lạng Giang. Đầu đời Lê là huyện Bình Hà phủ Nam Sách; đời Lê Hiến Tông chia
làm hai huyện Bình Hà  và Tân Minh . Huyện Bình Hà (đã tách Tân Minh) giữ tên đó cho đến đầu
triều Mạc. Khoảng đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) kiêng huý Mạc Bình , ông nội Mạc Đăng Dung,
tổ 6 đời của Phúc Nguyên, đổi gọi là Thanh Hà ; từ đó về sau không đổi. Nay là huyện Thanh Hà tỉnh
Hải Dương.
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Đông tây cách nhau 17 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Từ phía tây huyện lỵ đi về đến thành tỉnh dài 17 dặm, đi về phía tây bắc đến phủ lỵ dài 15 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 64 xã, thôn:

1. Tổng Hương Đại, 11 xã, thôn:
1.Xã Hương Đại 2.Xã Đông Phiên 3.Xã Xuân An 4.Xã An Lão
5.Xã Lôi Động 6.Xã Lang Động 7.Xã Đa Khê 8.Xã Hào Xá
9.Xã Ngư Đại 10.Thôn Khánh Mậu xã Cổ Miệt
11.Thôn Tráng Liệt xã Cổ Miệt

2. Tổng Cập Nhất, 3 xã:
1.Xã Cập Nhất 2.Xã Cập Thượng 3.Xã Du Tái

3.Tổng Tiền Liệt, 4 xã:
1.Xã Tiền Liệt 2.Xã Thừa Liệt 3.Xã An Liệt 4.Xã Vĩ Liệt

4.Tổng Hoằng Lại, 6 xã:
1.Xã Hoằng Lại 2.Xã An Lại 3.Xã Lương Lại 4.Xã Văn Xuyên
5.Xã Phượng Đầu 6.Xã Ngoại Đàm

5.Tổng Du La, 10 xã, thôn:
1.Xã Du La 2.Xã Nhân Lư 3.Xã Tiêu Xá 4.Xã Văn Mặc
5.Xã Mặc Thủ 6.Xã Hương Mặc 7.Thôn Tiên Táo 8.Xã Văn Tảo
9.Xã Kim Can 10.Xã Lang Can

6.Tổng Hoàng Xá, 4 xã:
1.Xã Hoàng Xá 2.Xã Cam Lộ 3.Xã Đông Lĩnh 4.Xã Dương Xuân1

7.Tổng Đại Điền, 4 xã:
1.Xã Đại Điền 2.Xã Hải Hộ 3.Xã Quan Khê2 4.Xã Cổ ChÈm3

8. Tổng Lập Lễ, 9 xã:
1.Xã Lập Lễ 2.Xã Tiên Biều 3.Xã Tiên Thiều 4.Xã Phù Tinh
5.Xã Ngọc Điểm 6.Xã Bá Hoàng 7.Xã Thuần Mỹ 8.Xã Thiệu Mỹ
9.Xã Thanh Khê

9. Tổng Hạ Vĩnh, 6 xã:
1.Xã Hạ Vĩnh 2.Xã Vĩnh Xá 3.Xã Phúc Giới4 4.Xã Thanh Lãnh
5.Xã Kiên Nhuệ 6.Xã Tú Đường

10.Tổng Lại Xá, 7 xã:
1.Xã Lại Xá 2.Xã Thuý Lâm 3.Xã Xuân áng 4.Xã Thống Lĩnh
5.Xã Bố Nha 6.Xã Nhân Võng 7.Xã Hiền Võng

Thành trì

Chung quanh huyện lỵ đắp thành đất, hình vuông, chu vi 64 trượng (mỗi chiều 16 trượng), có 1 cửa
ở mặt trước. Mặt trước và mặt bên phải có hào rộng 1 trượng, sâu 3 thước.

                                                     
1 Xã Dương Xuân : Đầu Nguyễn gọi là xã Dương Mai .
2 Xã Quan Khê: Đầu Nguyễn về trước là xã Lan Khê . Từ 1802, kiêng huý chữ Lan  (tên mẹ cả của vua

Gia Long), đổi là Quan Khê .
3 Xã Cổ ChÈm: Trước tên là xã Cổ Đam ; sau 1816 kiêng chữ cận âm tên huý của hoàng thái tử Đảm (sau

là vua Minh Mệnh), đổi là xã Cổ ChÈm .
4 Xã Phúc Giới: Đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xá, sau 1862 kiêng huý chữ quốc tính Nguyễn, đổi là xã

Phúc Giới .
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Quân lính:

Lính tuyển: 471 người.

Lính lệ: 39 người.

Dân:

Đinh số: 4.692 người.

Ruộng đất: 23.258 mẫu 2 sào 3 thước 9 tấc 1 phân 7 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.524 quan 8 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.045 hộc 13 bát 1 vốc 5 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Du La tổng Du La. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ Sĩ Vương: ở xã Tiền Liệt, dân toàn tổng phụng thờ. Sự tích, xem ở phần ghi đền miếu
huyện Tứ Kỳ.

-Đền thờ vua Trần Nhân Tông: ở xã Hương Đại, trước chùa Minh Khánh. (Đền này dựng từ đời Lê, có
tháp Huyết Thư).

-Đền thờ vua Trần Trùng Quang: ở xã An Lão, tổng Hương Đại, dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ thần Long Vương: ở xã Hào Xá tổng Hương Đại. Đền dựng ở nơi có thế đất "cửu khúc bát
hoài"1, phong cảnh tươi đẹp. Thần rất linh thiêng; dẫu bên đường có của rơi cũng không ai dám nhặt.
Tục ngữ có câu: Đức Tổ chùa Hương, Long Vương chùa Hào.

Phong tục:

Dân cư trú xung quanh ở ba phía sông cái, tập tục mỗi vùng không giống nhau. (Ba tổng Lập Lễ,
Hạ Vĩnh, Lại Xá ở về phía đông sông; bốn tổng Hoành Lại, Tiền Liệt, Cập Nhất, Hương Đại ở phía
nam sông; ba tổng Du La, Hoàng Xá, Đại Điền ở phía bắc sông). Dân các tổng ở phía đông sông có
phần quê mùa thô lỗ; các tổng phía nam gần với thói phù phiếm xa hoa; các tổng phía bắc sông thì tằn
tiện keo sỉn mà có phần ngoan ngạnh, khinh bạc. Tựu trung các xã Lập Lễ, Thanh Khê, Hạ Vĩnh, Xuân
áng, Mặc Thủ, Đại Điền, Quan Khê, Tiền Liệt dân chúng phần nhiều hung tợn hay sinh sự tranh chấp
kiện tụng. Các xã An Liệt, Cập Nhất, Du La nhiều người làm nghề buôn bán, có phần xảo trá. Các xã
Nhân Lư, Hương Đại, Văn Xuyên, Đông Phan hơi có văn học, ăn mặc có phần xa hoa lả lướt. Việc
cưới xin ma chay giỗ chạp thì các tổng phía nam sông quá phần xa hoa hoang phí, mà các tổng phía
bắc sông thì quá là hà tiện. Theo Thiên chúa giáo thì chỉ hai xã Hào Xá và Lại Xá mà thôi.

Sản vật:

Các nơi trong huyện đều cấy lúa thu. Các tổng Hương Đại, Cập Nhất có trồng bông, khoai, đậu.
Các tổng Lập Lễ, Hạ Vĩnh có nghề dệt chiếu. Xã Đông Phan nhiều người chuyên sống bằng nghề nuôi
vịt, cũng có người lấy trứng rồi dùng lò ấp cho nở thành vịt con đem bán. Xã Hào Xá dệt vải. Tôm cá
cua bể sản ở xã Đại Điền. Khoảng tháng chín, tháng mười các xã ven sông phần nhiều đều có rươi.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều rét, mùa hè nhiều nắng, mùa thu nhiều mây mù, cũng có khi có sương muối
(Khoảng tháng chín có khi sương mù màu trắng, vị mặn, rắc đều như rắc bột muối. Thứ sương muối
như thế mà đọng lại trên cây thì cành lá khô héo hết, cho nên gọi là sương muối).

                                                     
1 Cửu khúc bát hoài: thuật ngữ của môn địa lý phong thuỷ, chỉ kiểu đất hình rồng uốn cong 9 khúc, ôm trong

lòng 8 thế đất đẹp.
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Mức thủy triều lên xuống cao nhất: mỗi tháng 2 lần. Từ tháng giêng đến tháng sáu nước sông có vị
mặn. Từ tháng bảy đến tháng chạp là mùa nước ngọt. ở cửa sông Hổ Mang người ta hay xem khi thủy
triều lên màu nước trắng hay đỏ để dự đoán năm được mùa hay mất mùa (thủy triều màu đỏ thì được
mùa, màu trắng thì mất mùa).

Sông núi: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba sông Ngọc Uyên huyện Thanh Lâm chảy xuống phía đông, qua các
tổng Cập Nhất, Lập Lễ đến ngã ba Thuý Lâm (tục gọi là Mũi Gươm), qua ngã ba Thiệu Mỹ rồi chảy
qua ngã ba Quý Cao huyện Tứ Kỳ (tục gọi là ngã ba Đôn Thú), dài 53 dặm, trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Ngọc Uyên ở địa giới huyện Thanh Lâm đến ngã ba sông xã Thuý Lâm
dài 42 dặm, rộng trên dưới 80 trượng, Triều lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Thuý Lâm đến ngã ba sông ở xã Thiệu Mỹ dài 11 dặm, đoạn phía trên
rộng trên dưới 100 trượng, đoạn phía dưới rộng trên dưới 50 trượng. Triều lên, sâu 4 trượng;
triều xuống sâu 3 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ sông Đại Điền chuyển chảy về phía đông, qua tổng Du La, hợp vào ngã ba
sông ở xã Nhân Võng, chảy vào sông Hổ Mang rồi chảy sang huyện Tiên Minh, dài 14 dặm, trong đó:

Đoạn sông từ sông Đại Điền đến ngã ba Nhân Võng dài 12 dặm, rộng trên dưới 16 trượng.
Triều lên, sâu 1 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 1 trượng.

Đoạn sông từ ngã ba Nhân Võng đến sông Hổ Mang, dài 2 dặm, rộng trên dưới 90 trượng.
Triều lên, sâu 2 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 2 trượng.

-Một dòng sông lớn chia dòng từ xã Đại Điền, qua các xã Hải Hộ, Ngư Đại hợp vào ngã ba Nhân
Võng, dài 13 dặm, rộng trên dưới 60 trượng. Triều lên sâu 2 trượng; triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn chia dòng từ Thuý Lâm (tục gọi là sông Kênh Phù), qua các xã Phù Tinh, Lại
Hợp ở phía đông bắc rồi hợp vào ngã ba Nhân Võng, dài 10 dặm, rộng trên dưới 40 trượng. Triều lên
sâu 3 trượng; triều xuống sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ xã Cập Nhất chuyển về phía bắc đến sông Đại Điền, dài 5 dặm,
rộng trên dưới 14 trượng. Triều lên sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ xã Thiệu Mỹ chảy về phía đông bắc, hợp vào sông Hổ Mang, dài
11 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ dòng sông lớn chia dòng ở xã Thuý Lâm, chảy quanh qua xã Thanh Khê,
dài 1 dặm, rộng 6 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 7 thước.

Ngoài những sông kể trên, các dòng khác chỉ là các ngòi lạch nhỏ.

Danh thắng:

-Chùa Minh Khánh: ở xã Hương Đại, tổng Hương Đại, xây từ đời nhà Lý. Theo truyền thuyết, vua
Trần Nhân Tông khi xuất gia đã từng đi từ chùa này lên núi Yên Tử, [trước lúc đi], vua cắt đầu ngón
tay lấy máu [đánh dấu để ghi nhớ]. Về sau các tăng nhân xây tháp ở trước chùa để lưu tàng huyết tích.
Khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470-1497), vua Lê Thánh Tông sai tu sửa lại chùa này, quy mô khá
tráng lệ. Ngày nay trước chùa vẫn còn tháp Huyết thư phụng thờ huyết tích của Trần Nhân Tông, dân
chúng cầu cúng đều thấy linh ứng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến địa giới huyện Tiên Minh, dài 9 dặm, rộng năm
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến địa giới huyện Thanh Lâm (rồi tới thành tỉnh), dài 8
dặm, rộng 5 thước.
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến địa giới huyện Tứ Kỳ, dài 9 dặm rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến địa giới huyện Kim Thành, dài 14 dặm, rộng
5 thước.

Đồn luỹ:

Xem ở phần ghi đồn luỹ trong toàn tỉnh.

Huyện Tiên minh

Tiên Minh là huyện thống hạt của phủ Nam Sách. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Cựu Đôi tổng
Phú Khê.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây giáp giới ba huyện Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ và Thanh Hà; phia
nam giáp giới hai huyện Vĩnh Bảo, Thuỵ Anh; phía bắc giáp hai huyện An Lão và Nghi Dương.

Đông tây cách nhau 34 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thành tỉnh, dài 40 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến phủ lỵ, dài 6 dặm.

Huyện có 12 tổng; gồm 93 xã, thôn:

1-Tổng Đại Công, 12 xã, thôn:
1.Xã Đại Công 2.Thôn Nhuệ Động 3.Xã Châm Khê 4.Xã Để Xuyên
5.Xã Xuân Cát 6.Thôn Chiêu Lễ 7.Xã An Mỗ 8.Xã Tiên Cựu
9.Xã Hộ Khẩu 10.Xã Lâm Cao 11.Xã Sa Trung 12.Thôn Đống Táo

2-Tổng Kinh Khê, 9 xã, thôn:
1.Xã Mỹ Khê 2.Xã Cẩm La 3.Xã Kinh Khê 4.Xã Tất Cầu
5.Thôn Cổ Duỵ 6.Xã Ngân Bồng 7.Xã Ngân Cầu 8.Xã Thọ Hàm
9.Xã Hương La

3-Tổng Phú Kê, 7 xã:
1.Xã Phú Kê 2.Xã Trung Lăng 3.Xã Cựu Đôi 4.Xã Triều Đông
5.Xã La Cầu 6.Xã Dư Đông 7.Xã Phác Xuyên

4-Tổng Kỳ Vĩ, 6 xã:
1.Xã Lật Khê 2.Xã Lật Dương 3.Xã Trà Đông 4.Xã Minh Nghị
5.Xã Tuấn Vĩ 6.Xã Kỳ Vĩ

5-Tổng Cẩm Khê, 8 xã, thôn:
1.Xã Đốc Hậu 2.Xã Cẩm Khê 3.Xã Đốc Hành 4.Xã Bằng Viên
5.Xã Bình Đông 6.Xã Mỹ Lộc 7.Xã Lộc Trù 8.Thôn Lệ Cẩm

6-Tổng Dương áo, 9 xã:
1.Xã Xuân úc 2.Xã Vân úc 3.Xã Kỳ úc 4.Xã Thuý Niểu
5.Xã Văn úc 6.Xã Văn Đông 7.Xã Dương áo 8.Xã Lao Chử
9.Xã Lao Khê

                                                     
1 Huyện Tiên Minh : Trước là đất huyện Bình Hà. Đời Lê Hiến Tông (1498-1504) chia Bình Hà làm hai

huyện Bình Hà  và Tân Minh . Đời Lê Trung hưng kiêng huý Kính Tông Lê Duy Tân, đổi là huyện
Tiên Minh . Cuối triều Nguyễn, kiêng tên huý vua Hàm Nghi (Nguyễn Phúc Minh, x. NCCH), đổi là
Tiên Lãng . Sau đời Đồng Khánh, huyện Tiên Lãng sát nhập vào tỉnh Hải Phòng, sau thuộc Kiến An.
Nay là huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
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7-Tổng Ninh Duy, 3 xã:
1.Xã Yên Hựu 2.Xã Yên Tử Thượng 3.Xã Ninh Duy

8-Tổng Hà Đới, 5 xã:
1.Xã Hà Đới 2.Xã Kim Đới 3.Xã Ngọc Động
4.Xã Lai Phương Thượng1 5.Xã Cương Nha

9-Tổng Kênh Thanh, 7 xã, thôn:
1.Xã Đăng Lai 2.Xã Kênh Thanh 3.Xã Phú Xuân 4.Thôn Yên Sơn và
thôn Quan Bồ 5.Xã Thái Lai 6.Xã Hào Nhuế 7.Xã Lai Phương Hạ2

10-Tổng Hán Nam, 8 xã:
1.Xã Tuần Lương 2.Xã Hán Nam 3.Xã Yên Tử Hạ 4.Xã Trà Tiến
5.Xã Thạch Hào 6.Xã An Thạch 7.Xã Lũ Đăng 8.Xã Trì Hào

11-Tổng Tử Đôi, 11 xã, thôn:
1.Xã Xuân Lai 2.Xã Ngạc Tứ 3.Xã Nhân Vực 
4.Thôn Nội xã Đông Xuyên 5.Thôn Ngoại xã Đông Xuyên
6.Xã Xuân Quang 7.Xã Vân Đôi 8.Xã Tử Đôi 9.Thôn Nội xã Tiên Đôi
10.Xã Tỉnh Lạc 11.Thôn Ngoại xã Tiên Đôi

12-Tổng Diên Lão, 8 xã, thôn:
1.Xã Diên Lão 2.Xã Tự Tiên 3.Thôn Khánh Lai xã Tự Tiên
4.Xã Đông Minh 5.Xã Đông Côn 6.Xã Phương Đôi3 7.Xã Tiên Minh
8.Xã Chàng Xuyên

Thành trì:

Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất hình vuông, chu vi 80 trượng (mỗi chiều 20 trượng), cao 7
thước 2 tấc, dày 1 trượng. Có một cửa mặt tiền, bốn phía xung quanh đều có hào, rộng 2 trượng 5
thước, sâu 3 thước 5 phân.

Quân lính:
-Lính tuyển: 168 người.
-Lính lệ: 18 người.

Dân:
-Đinh số: 1.597 người.

Ruộng đất: 11.925 mẫu 6 sào 6 thước.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.125 quan 9 tiền 45 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6.725 hộc 31 bát 4 vốc 8 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Ninh Duy [tổng Ninh Duy]. Xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ Trần Nhân Tông: ở xã Diên Lão, dân bản xã thụng thờ. Trần Nhân Tông sau khi đã
nhường ngôi lên trụ trì ở chùa Yên Tử, một hôm về phủ Thiên Trường, khi đi qua xã Diên Lão, có ông
già bưng lễ vật đến dâng. Cựu hoàng khen ngợi là biết điều lễ và ban cho tên hiệu là Diên Lão (kéo dài

                                                     
1 Xã Lai Phương Thượng: Đầu Nguyễn về trước là Lai Hoa Thượng , từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên mẹ vua

Thiệu Trị) đổi gọi là Lai Phương Thượng .
2 Xã Lai Phương Hạ: Đầu Nguyễn về trước là Lai Hoa Hạ . Từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi gọi là Lai

Phương Hạ  (xem thêm chú sát trên).
3 Xã Phương Đôi: Đầu Nguyễn là thôn Hoa Đôi  thuộc xã Diên Lão, từ 1841 đổi là Phương Đôi .
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tuổi thọ), dặn rằng: ngày sau thấy trên sông có vật gì lạ thì rước về thờ phụng, ắt sẽ được phù hộ. Sau
khi Trần Nhân Tông đã thiêu hoá trên tảng đá chùa Yên Tử, cụ già Diên Lão thấy một hòn đá cứ ngược
dòng sông mà nổi lên. Cụ Diên Lão nhớ lời dặn của Nhân Tông, bèn làm lễ rước hòn đá ấy đem về
làng, lập đền thờ phụng, thấy rất linh thiêng. Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn thờ trong đền.

-Đền thờ Tông thất nhà Trần: ở xã Hà Đới [tổng Hà Đới], dân bản xã phụng thờ. Thần tên là Quốc
Thành. Đời vua Trần Nhân Tông, quân Nguyên sang xâm lấn nước ta, ngài theo Hưng Đạo vương
đánh bại quân Nguyên ở bến Chương Dương. Quân Nguyên thua chạy, ngài dẫn quân đuổi theo, đến
xã Ngọc Động thì tử thương, mộ táng ở xã ấy. Người trong xã lập đền thờ, khi cầu khấn điều gì đều
thấy rất linh thiêng ứng nghiệm1.

-Đền thờ Ngô Thống lĩnh: ở xã Cẩm Khê, do dân bản xã phụng thờ. Thần họ Ngô, huý Lý Tín2 quê
ở Sơn Nam, làm quan dưới triều Cao Tông nhà Lý (1175-1209) đến chức Thượng tướng quân, từng
đem quân thủy bộ đi dẹp giặc. Sau lại giữ chức Đốc tướng đem quân đi chinh phạt Ai Lao, thăng đến
hàm Thái phó, chức Thống lĩnh hải đạo thuyền. Một lần ngài về làng Cẩm Khê rồi mất ở đấy. Dân bản
xã lập đền thờ, cầu khấn thường thấy linh thiêng ứng nghiệm.

-Đền thờ thần Kinh Sơn: ở xã Vân Đôi, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ thần Bạt Hải Long vương: ở xã Tử Đôi, do dân bản xã phụng thờ.

Hai đền vừa kể trên đây đối diện với nhau, đều ở trên bờ Lôi Đàm. Tương truyền thần Kinh Sơn
làm gió, thần Bạt Hải Long vương làm mưa, khi gặp hạn hán dân hai xã ấy cầu đảo đều thấy linh ứng.
Có câu ngạn ngữ nói đến việc ấy:

Lụt thì tháo nước Cống Đôi,
Hạn thì cầu đảo đầm Lôi đền Đàm.

-Đền thờ Trang Định vương nhà Trần: ở xã Để Xuyên, dân bản xã phụng thờ. Thần là Trang Định
vương3, con vua Trần Nghệ Tông, từng cùng với Phế Đế ngầm mưu dẹp bè đảng Hồ Quý Ly; việc
không thành, bị đày đi xa kinh thành, mất ở xã Để Xuyên. Dân bản xã lập đền thờ, linh thiêng hiển
hoá, mỗi khi hạn hán dân xã cầu đảo đều được ứng nghiệm.

Phong tục:

Huyện này gần biển, ba mặt ven sông, ít có truyền thống văn học. Kẻ sĩ chất phác thật thà, dân
chúng phần nhiều bản tính mạnh tợn, các tổng Kinh Khê, Hán Nam, Dương úc thì biểu hiện rõ hơn cả.
Các tổng Tử Đôi, Kinh Thanh, Hà Đới thì ở mức ít hơn. Các tổng Đại Công, Kỳ Vĩ, Cẩm Khê dân
chúng lại e dè nhát sợ. Số người làm nghề nông và làm nghề buôn suýt soát như nhau. Nhà nông cần
cù tiết kiệm. Người buôn thì phần nhiều giả dối gian trá. Nghề thợ thì có thợ rèn, thợ nhuộm. Dân gần
biển làm chài lưới kiếm ăn, nhưng không thành nghề. Các xã Kênh Khê, Trì Hào, Yên Tử Thượng, dân
chúng có kẻ điêu toa ngoan ngạnh. Các việc cưới xin ma chay giỗ chạp có phần xa xỉ hoang phí. Số
người theo đạo Phật ít. Theo Thiên chúa giáo, toàn tòng thì ở các xã Đông Côn, Xuân Quang, Thuý
Niểu, Đông Xuyên; gián tòng thì ở 8 xã Xuân Lai, Diên Lão, Tiên Đôi Ngoại, Đốc Hậu, Bình Đông,
Mỹ Lộc, Dương úc, Lao Chử.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè, trồng nhiều cây thuốc lào. Thuốc lào xã Yên Tử Hạ là ngon nhất. Hai xã
Lật Khê, Lật Dương có nghề dệt chiếu (thô, xấu). Các xã Lao Chử, Lao Khê, Dương úc muối mắm tôm.

                                                     
1 Tướng Trần Quốc Thành cũng được thờ làm Thành hoàng xã Kim Ngân tổng An Bồ huyện Tứ Kỳ, nay thuộc

huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng (DTLSVH, tr.376).
2 Ngô Lý Tín  (?-1190): Thượng tướng quân đời Lý Cao Tông (Toàn thư, BK4-21a).
3 Trang Định vương: tức Trần Ngạc  (?-1391), con vua Trần Nghệ Tông, Thái uý triều Phế Đế, mưu giết

Hồ Quý Ly không thành, bị Quý Ly giết. Có đền thờ thôn Để Xuyên xã Đại Thắng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
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Khí hậu:

Khí hậu huyện này gần biển nhiều sương mù, buổi sáng thường có sương mù đến tận giờ Thìn, giờ
Tị mới tan. Mùa xuân tiết trời đại khái như thế. Mùa hè nắng nóng, ẩm ướt, thường có gió to bão lớn.
Mùa đông cũng rét nhiều. Mức nước thủy triều lên xuống cao nhất và thấp nhất: mỗi tháng 2 lần.

Sông núi: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Thiệu Mỹ huyện Thanh Hà đổ ra ngã ba Quý Cao, qua cửa sông Ngãi
Am, đổ ra biển ở cửa Thái Bình, dài 40 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Thiệu Mỹ đến ngã ba Quý Cao, dài 6 dặm, rộng trên 60 trượng. Triều lên,
sâu 4 trượng, triều xuống, sâu 3 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Quý Cao đến cửa sông Ngãi Am dài 30 dặm, rộng trên dưới 100 trượng.
Triều lên, sâu 5 thước sâu 5 trượng. Triều xuống, sâu 4 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ cửa Ngãi Am đến cửa Thái Bình, dài 4 dặm, rộng trên dưới 100 trượng. Triều lên
sâu 3 trượng, triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ sông Hổ Mang ở huyện Thanh Hà đổ xuống, qua ngã ba Cẩm La đến bến đò
Lục Thập xã Kỳ Vĩ rồi chảy đổ ra biển ở cửa Văn úc, dài 40 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ sông Hổ Mang đến ngã ba sông xã Cẩm La dài 6 dặm, rộng trên dưới 60 trượng.
Triều lên, sâu 10 trượng, triều xuống, sâu 9 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba sông xã Cẩm La đến xã Kỳ Vĩ, dài 16 dặm, rộng trên dưới 90 trượng, triều
lên sâu 10 trượng, triều xuống sâu 9 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ xã Kỳ Vĩ đến cửa biển Văn úc, dài 18 dặm, rộng trên dưới 100 trượng. Triều lên
sâu 4 trượng, triều xuống sâu 3 trượng 5 thước.

-Một dòng ao đầm Lôi Trạch, trên từ xã Kênh Khê uốn quanh qua các tổng, khoảng giữa đến tổng
Diên Lão thì chia nhánh: Một nhánh chảy vào cửa Ngãi Am; một nhánh chảy ra cửa biển Thái Bình;
một nhánh chảy ra cửa Văn úc.

Danh thắng: Trong huyện không có nơi nào đáng gọi là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến xã Cẩm La thì chuyển về phía tây, qua xã Đại
Công giáp giới huyện Tứ Kỳ, dài 17 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ, từ huyện lỵ đi về phía đông nam, đến cửa Ngãi Am, dài 15 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Vĩnh Bảo, dài 10 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến địa giới huyện An Lão, dài 5 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến cửa Văn úc, dài 17 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ở phần ghi chung đồn luỹ của tỉnh.
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tỉnh hải dương
Quyển Hạ

Phủ ninh giang

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Tranh Xuyên huyện Vĩnh Lại.

Phủ hạt1 phía đông giáp huyện Tiên Minh [phủ Nam Sách]; phía tây giáp giới phía huyện Thanh
Miện, Đường An; phía nam giáp giới hai huyện Quỳnh Côi, Phụ Dực tỉnh Nam Định; phía bắc giáp
giới hai huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng.

Đông tây cách nhau 46 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Từ phủ lỵ đi về phía đông bắc đến thành tỉnh, dài 43 dặm.

Phủ kiêm lý 2 huyện Vĩnh Lại, Vĩnh Bảo; gồm 16 tổng:

1-Huyện Vĩnh Lại: 8 tổng
1.Tổng Bất Bế 2.Tổng Đông Cao 3.Tổng Xuyên Hử 4.Tổng Văn Hội
5.Tổng Bồ Dương 6.Tổng Kê Sơn 7.Tổng Hạ Am 8.Tổng An Lạc

2-Huyện Vĩnh Bảo: 8 tổng
1.Tổng Bắc Tạ 2.Tổng Viên Lang 3.Tổng An Bồ 4.Tổng Đông Tạ
5.Tổng Hu Trì 6.Tổng Thượng Am 7.Tổng Đông Am 8.Tổng Ngải Am

Thống hạt: hai huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, gồm 17 tổng:

1-Huyện Gia Lộc, 9 tổng:
1.Tổng Hội Xuyên 2.Tổng Thạch Khôi2 3.Tổng Bao Trung 4.Tổng Phương Duy
5.Tổng Lạc Thị 6.Tổng Đoàn Bái 7.Tổng Đoàn Lâm 8.Tổng Thị Đức
9.Tổng Hậu Bổng

2-Huyện Tứ Kỳ, 8 tổng
1.Tổng Mỹ Xá 2.Tổng Phan Xá 3.Tổng Ngọc Lâm 4.Tổng Mặc Xá
5.Tổng Toại An 6.Tổng Chân Lại3 7.Tổng Hà Lộ 8.Tổng An Đường

Thành trì:

-Thành phủ: Thành phủ đắp theo hình vuông, chu vi 252 trượng 8 thước. Cao 6 thước 1 tấc. Bốn
phía đều có hào, rộng 6 trượng, sâu 2 thước 5 tấc. Có 3 cửa Tiền, Tả, Hữu.

-Thành huyện Gia Lộc.

-Thành huyện Tứ Kỳ.

                                                     
1 Phủ Ninh Giang: Thời thuộc Đường là châu Hạ Hồng  thuộc phủ Tân An (THQQ); thời Lý-Trần là Hồng

Lộ; thời thuộc Minh là châu Hạ Hồng thuộc phủ Tân An. Đời Lê Thánh Tông đổi là phủ Hạ Hồng thuộc xứ
thừa tuyên Hải Dương (1490), gồm 4 huyện Gia Phúc, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Vĩnh Lại. Các đời sau vẫn theo như
thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là phủ Ninh Giang , năm thứ 13 (1832) đặt 2 huyện Thanh Miện và
Gia Lộc làm phân phủ Ninh Giang ; năm thứ 19 (1838) tách huyện Thanh Miện sang phủ Bình
Giang, lập thêm huyện Vĩnh Bảo; lại lập phân phủ Ninh Giang gồm hai huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc. Năm Tự Đức
5 (1852) bỏ phân phủ, thành phủ Ninh Giang (sau), gồm 4 huyện: Vĩnh Lại, Vĩnh Bảo, Gia Lộc, Tứ Kỳ.

2 Ngv.: chép là Thạch Thán .
3 Văn bản ĐKĐD chép theo một bản sao đời Thành Thái, viết kiêng huý bớt nét ở chữ Chân → .
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Quân:

-Lính tuyển: 1.323 người. Trong đó:
Vĩnh Lại: 439 người.
Vĩnh Bảo: 227 người.
Gia Lộc: 298 người.
Tứ Kỳ: 359 người.

-Lính lệ: 40 người.

Dân:

Đinh số: 13. 701 người. Trong đó:
Vĩnh Lại: 4.369 người.
Vĩnh Bảo: 2.287 người.
Gia Lộc: 3.205 người.
Tứ Kỳ: 3.840 người.

Ruộng đất: 123. 999 mẫu 1 sào 8 thước 6 tấc 5 phân 6 ly.

Trong đó:
Vĩnh Lại: 38.750 mẫu 4 sào 10 thước 2 tấc 5 phân 8 ly.
Vĩnh Bảo: 21.314 mẫu 3 sào 14 thước 1 tấc 1 phân 2 ly.
Gia Lộc: 28.550 mẫu 6 sào 11 thước 1 tấc 1 phân.
Tứ Kỳ: 35.383 mẫu 6 sào 3 thước 1 tấc 7 phân 6 ly.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 44. 982 quan 8 tiền 1 đồng (tiền).

Trong đó:
Vĩnh Lại: 14.015 quan 6 tiền 25 đồng.
Vĩnh Bảo: 8.415 quan 9 tiền 59 đồng.
Gia Lộc: 10.154 quan 3 tiền 42 đồng.
Tứ Kỳ: 12.396 quan 7 tiền 55 đồng.

-Nộp bằng thóc: 80. 454 hộc 31 bát 6 vốc 7 nắm.

Trong đó:
Vĩnh Lại: 28.566 hộc 11 bát 9 vốc 2 nắm.
Vĩnh Bảo: 11.896 hộc 7 bát 7 vốc 7 nắm.
Gia Lộc: 18.292 hộc 1 bát 5 vốc.
Tứ Kỳ: 21.700 hộc 10 bát 4 vốc 8 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu phủ: ở xã Kênh Triều huyện Gia Lộc. Hàng năm xuân thu hai kỳ các huyện trong phủ
cùng hội tế.

-Văn miếu huyện Vĩnh Lại: ở xã Tranh Xuyên.

-Văn miếu huyện Gia Lộc: ở xã Hội Xuyên.

-Đền thờ thần Đông Hải: ở xã Đoàn Hương, huyện Vĩnh Bảo. Dân bản xã phụng thờ. Sự tích đều
xem ở phần ghi về từng huyện.

-Đền thờ thần Nam Hải.

-Đền thờ thần Cương Nghị.

-Đền thờ thần Bảo An.
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-Đền thờ thần sông Tranh: [ở ngã ba sông Tranh]: Dân hai xã Tranh Xuyên, Tranh Chử [huyện
Vĩnh Lại] phụng thờ.

-Đền thờ thiền sư Minh Không: ở xã Hán Lý [huyện Vĩnh Lại], dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Hoàng thái hậu nhà Tống: ở xã Ngải Am [huyện Vĩnh Bảo], dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Hoàng thái hậu nhà Lý: ở xã Cẩm Cầu1 [huyện Gia Lộc], dân hai xã Cẩm Cầu, Cẩm Đới
phụng thờ.

-Đền thờ Yết Kiêu: ở xã Hạ Bì [huyện Gia Lộc], dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Nguyễn Công [Nguyễn Minh Biện]: ở xã Phạm Xá huyện Tứ Kỳ, dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Sĩ Vương: ở xã An Nghiệp [huyện Tứ Kỳ], dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Lý Nhân Tông, ở xã Hàm Hy [huyện Tứ Kỳ], dân bản xã phụng thờ.

Phong tục:

Hai huyện Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ dân chúng phần nhiều thuần hậu chất phác, cần cù công việc nông. Hai
huyện Gia Lộc, Vĩnh Bảo dân phần nhiều vũ dũng hung tợn. Truyền thống văn học thì Gia Lộc nổi
hơn, còn ba huyện kia cũng sàn sàn như nhau. Người làm nghề buôn bán cũng nhiều. Cách ăn mặc thì
có phần quê mùa hủ lậu, chỉ các nhà phú hào mới dùng đồ the lụa mà thôi. Các việc cưới xin ma chay
thì tiêu nhiều tiêu ít tuỳ theo hoàn cảnh từng nhà. Dân theo đạo Phật nhiều, theo Thiên chúa giáo
không mấy (Vĩnh Lại 13 xã, Vĩnh Bảo 14 xã, Gia Lộc 7 xã, thôn, Tứ Kỳ 7 xã, thôn).

Sản vật:

Trong toàn phủ, nhiều lúa thu, ít lúa hè. Bông, khoai, đậu, thì nơi nào cũng có, nhưng cũng không
nhiều lắm. Vĩnh Lại có nghề dệt vải mỏng mịn, có cam đường. Vĩnh Bảo trồng cây thuốc lào. Gia Lộc có
nghề nuôi bướm tằm, có con ruốc. Tứ Kỳ có nghề làm dầy dép, dệt chiếu; khá nhiều quả vải2 và dứa3.

Khí hậu:

Mùa xuân mưa nhiều, mùa hè nhiều nắng. Mùa thu phần nhiều là những ngày trời mây âm u. Mùa
đông rét nhiều. Đại khái khí hậu chung trong phủ là như vậy. [Riêng] những vùng gần biển, vào
khoảng tháng bảy, tháng tám thường lộng gió đông nam. Mức thủy triều lên xuống cao nhất và thấp
nhất: mỗi tháng 2 kỳ (như tháng giêng, tháng bảy thì con nước vào ngày mồng 5 và ngày 19)4.

Sông núi: trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ Hàn Giang qua địa giới hai huyện Tứ Kỳ, Vĩnh Bảo chảy về phía đông đến
Ngải Am đổ ra biển ở cửa Thái Bình.

-Một dòng sông lớn từ tỉnh Hưng Yên chảy xuống phía đông, qua hai địa giới hai huyện Vĩnh Lại, Vĩnh
Bảo, đến Ngải Am, rồi đổ ra biển ở cửa Thái Bình.

-Một dòng sông nhỏ từ huyện Đường An chảy xuống phía đông nam, qua hai huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, đến
ngã ba Quý Cao, hợp dòng với hạ lưu sông Hàn Giang.

-Một dòng sông nhỏ từ huyện Thanh Miện (sông huyện Thanh Miện) chảy xuống về phía đông, qua
huyện Vĩnh Lại, hợp vào với sông Tranh.

                                                     
1 Cẩm Cầu, bản sao chép lầm Cẩm Lâm (chữ Cầu  và Lâm  hơi giống nhau). Hai xã Cẩm Cầu, Cẩm Đới ở

gần nhau, cùng thuộc tổng Bao Trung, huyện Gia Lộc.
2 Nguyên văn: lệ chi  (cây vải, quả vải).
3 Nguyên văn: bách nhãn lê .
4 Trong 6 tháng đầu năm (tháng 1 đến tháng 6) con nước cao nhất vào ngày mồng 5 và 19, mỗi tháng xê dịch lùi

1 ngày, đến 6 tháng cuối năm (tháng 7 đến tháng 12) lặp lại chu kỳ cũ.
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Danh thắng:

ở huyện Vĩnh Bảo có Quán cổ Trung Tân. Huyện Gia Lộc có chùa Quang Minh, từ xưa coi là
những nơi danh thắng, nhưng gần đây đã đổ nát hoang tàn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định qua bến đò Phù Cựu ở địa giới hai huyện
Thanh Miện, Gia Lộc, đến trạm Đông Thượng huyện Cẩm Giàng, dài 49 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua huyện Gia Lộc đến thành tỉnh, dài 43 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông đến xã Ngãi Am giáp giới huyện Tiên Minh, dài 20 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến giáp giới huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định, dài 8
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ bến đò Kinh Câu, qua huyện Tứ Kỳ đến giáp giới huyện Tiên Minh, dài 19 dặm,
rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Huyện Vĩnh Lại

Vĩnh Lại là huyện sở tại nơi đặt phủ lỵ phủ Ninh Giang, do phủ kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Vĩnh Bảo; phía tây giáp hai huyện Thanh Miện, Đường An phủ
Bình Giang; phía nam giáp giới hai huyện Quỳnh Côi, Phụ Dực tỉnh Nam Định; phía bắc giáp huyện
Tứ Kỳ.

Đông tây cách nhau 31 dặm. Nam bắc cách nhau 8 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 88 xã, thôn, trang, trại:

1.Tổng Bất Bế, 12 xã:
1.Xã Bất Bế 2.Xã Hoà Ung2 3.Xã Tranh Xuyên 4.Xã Tranh Chử
5.Xã Lực Đáp 6.Xã Hiệp Lễ 7.Xã Tiêu Dặc 8.Xã Tiêu Tương
9.Xã Tam Tương 10.Xã Chu Lôi 11.Xã Lang Viên 12.Xã Vĩnh Xuyên3

2.Tổng Đông Cao, 16 xã, thôn:
1.Xã Đông Cao 2.Xã Bối Giang 3.Xã Bối Thị 4.Xã Đạo Lương
5.Xã Đỗ Xá 6.Xã Đa Nghi 7.Xã Đồng Lại 8.Xã Thuỵ Xuyên4

9.Xã Trịnh Xuyên 10.Xã Đan Cầu 11.Xã Đan Bối 12.Xã Do Nghĩa
13.Xã Dậu Trì 14.Xã Cổ Lôi 15.Xã An Cư 16.Phường Đông Tân

                                                     
1 Huyện Vĩnh Lại : Theo ĐNNTC thời Lý-Trần là đất Đồng Lị . Thời thuộc Minh là huyện Đồng

Lợi thuộc châu Hạ Hồng. Đầu đời Lê kiêng huý Lê Thái Tổ (Lê Lị), đổi là Đồng Lại . Đời Lê Thánh Tông
(1469) đổi là huyện Vĩnh Lại  đặt thuộc phủ Hạ Hồng. Năm Minh Mệnh 19 (1838) cắt ba tổng
Thượng Am, Đông Am sang huyện Vĩnh Bảo, phần còn lại vẫn gọi là huyện Vĩnh Lại thuộc phủ Hạ Hồng (từ
1822 phủ Hạ Hồng đổi gọi là phủ Ninh Giang). Sau 1945 bỏ cấp phủ, thành huyện Ninh Giang. Nay là huyện
Ninh Giang tỉnh Hải Dương.

2 Xã Hoà Ung: Đầu Nguyễn về trước là xã Thì Ung . Từ 1848 kiêng huý Tự Đức, đổi là Hoà Ung .
3 Xã Vĩnh Xuyên: Đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xuyên. Từ 1862 kiêng chữ quốc tính Nguyễn, đổi là Vĩnh

Xuyên.
4 Xã Thuỵ Xuyên: Trước là xã Đoan Xuyên , từ 1862 đổi là Thuỵ Xuyên .
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3-Tổng Xuyên Hử, 13 xã trại:
1.Xã Xuyên Hử 2.Xã Hữu Chung 3.Xã Tiền Liệt 4.Xã Bồng Lai
5.Xã Nhân Lý 6.Xã Kim Xuyết 7.Xã Mai Động 8.Xã ứng Mộ
9.Xã Vân Cầu 10.Xã Đồng Lịch 11.Xã Tế Cầu 12.Xã Bằng Xá
13.Trại Cổ Trai

4-Tổng Văn Hội, 12 xã trang:
1.Xã Văn Hội 2.Xã Phù Tải 3.Xã Phù Cựu 4.Xã Hán Lý1

5.Xã An Lý2 6.Xã Đào Lãng 7.Xã Tuy Lai 8.Xã Đoàn Xá
9.Xã Xuân Trì 10.Xã Lê Xá 11.Trang Tam Cửu 12.Trang Di Linh

5-Tổng Bồ Dương, 10 xã:
1.Xã Bồ Dương 2.Xã An Cúc 3.Xã Động Trạch 4.Xã Quang Dực
5.Xã Phác Lỗ 6.Xã Tam Tập 7.Xã Đà Phố 8.Xã Đông Dã
9.Xã Ngọc Điều 10.Xã Phụ Dực

6-Tổng Kê Sơn, 10 xã, thôn:
1.Xã Kê Sơn 2.Xã Cựu Điện 3.Xã An Biên 4.Xã Hoàng Kênh
5.Xã Nhân Giả 6.Xã Tứ Duy 7.Xã Từ Đường 8.Xã Nhân Mục
9.Xã Mai Sơn 10.Thôn Kênh Trạch

7-Tổng Hạ Am, 8 xã:
1.Xã Hạ Am 2.Xã Cống Hiền 3.Xã Hà Dương 4.Xã An Quý
5.Xã Thanh Khê 6.Xã Lương Trạch 7.Xã Địch Lương 8.Xã Cúc Thủy

8-Tổng An Lạc, 7 xã:
1.Xã An Lạc 2.Xã Hà Cầu 3.Xã Linh Động 4.Xã Phần Thượng
5.Xã Linh Đông 6.Xã Quán Khái 7.Xã Xâm Động

Thành trì:

Thành phủ sở tại (thành phủ Ninh Giang), xem phần ghi về phủ Ninh Giang.

Quân:

-Lính tuyển: 439 người.

Dân:

-Đinh số: 4.369 người.

Ruộng đất: 38.750 mẫu 4 sào 10 thước 2 tấc 5 phân 8 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14.015 quan 6 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 28.566 hộc 2 bát 9 vốc 2 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Tranh Xuyên [tổng Bất Bế]. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ thiền sư Minh Không: ở xã Hán Lý [tổng Văn Hội] dân bản xã phụng thờ.

Thiền sư họ Nguyễn, tên tự là Chí Thành, người huyện Gia Viễn [đạo Ninh Bình], từ nhỏ kết bạn
với Từ Đạo Hạnh, đến thụ giới ở chùa Vân Mộng. Về sau, vua Lý Thần Tông bị bệnh, thiền sư chữa
khỏi, được vua phong làm Quốc sư3.

                                                     
1 Xã Hán Lý: Đầu Nguyễn về trước là xã Hán Triền ; từ 1843 kiêng cận âm chính huý của vua Thiệu Trị

(Phúc Tuyền), đổi là Hán Lý .
2 Xã An Lý: Đầu Nguyễn về trước là xã An Triền ; từ 1843 đổi là An Lý .
3 Quốc sư Minh Không  (1066-1141): người hương Đàm Xá châu Đại Hoàng, nguyên trụ trì chùa



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hải dương

125

-Đền thờ thần sông Tranh: ở ngã ba sông Tranh. Dân hai xã Tranh Xuyên, Tranh Chử phụng thờ.

Nguyên từ trước đã có thần phả ghi chép sự tích, nhưng đã bị cháy trong cơn binh lửa khoảng niên
hiệu Chiêu Thống (1786-1787), dân hai xã vẫn theo lệ cũ phụng thờ. Những khi gặp thiên tai hạn hán,
quan phủ ra đền cầu đảo đều thấy linh thiêng ứng nghiệm. Các quan thuyền thương bạc đi qua có lòng
thành cầu khấn đều được gặp thuận lợi, nếu cầu cúng mà không thành kính thì gặp phải khó khăn trắc
trở. Dân thuyền buôn thường bảo nhau: Thứ nhất ngã ba Tranh, Thứ nhì kênh Lục Vị. Dân chúng
quanh vùng có ai ốm đau bệnh tật đến cầu cúng tại đền đều linh ứng. Năm Tự Đức thứ 10 (1857) vua
ban sắc phong làm phúc thần sông Tranh.

Phong tục:

Trong huyện người đi học, kẻ làm nông, người làm thợ, kẻ đi buôn, nghề nghiệp không giống nhau,
nhưng phong tục vẫn gần giữ được mức thuần hậu. Việc cưới xin ma chay chi tiêu nhiều ít tuỳ theo
hoàn cảnh từng nhà. Người theo đạo Phật nhiều, theo Thiên chúa giáo có 13 xã, trang: Đồng Lịch, ứng
Mộ, Bằng Xá, Đồng Bình, Tam Cửu, Xuân Trì, Đồng Vạn, Bối Thị, Hiệp Lễ, Vĩnh Xuyên, An Quí,
Cống Hiền, Cựu Điện.

Sản vật:

Một năm hai vụ lúa thu, hè; hoa lợi khá nhiều. Xã Bất Bế có nghề dệt vải trắng mỏng, khá tinh xảo.
Các xã Lực Đáp, Hoà Ung tổng Bất Bế có cam đường (còn gọi là Cam nhũ) quả nhỏ, vị ngọt, hương
thơm, nhưng vì thường bị úng lụt, nay cũng ít nhà trồng được.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió nam, mùa đông rét nhiều. Mức thủy
triều lên cao nhất cũng như các huyện khác: mỗi tháng hai kỳ.

Sông núi: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ xã Phù Cựu qua ngã ba Quang Dực, chảy tới phía ngoài phủ thành, đến ngã
ba Hà Hải, dài 35 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ xã Phù Cựu đến ngã ba Quang Dực, dài 27 dặm, rộng trên dưới 25 trượng. Triều
lên, sâu 1 trượng 2 thước; triều xuống, sâu 9 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Quang Dực đến ngã ba Hà Hải dài 8 dặm, rộng trên dưới 20 trượng. Triều
lên, sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Xuân Trì đến ngã ba Quang Dực, dài 25 dặm, rộng trên dưới 10 trượng.
Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 7 thước.

-Một dòng sông lớn từ phía đông huyện Gia Lộc chảy xuống, từ ngã ba Thuý đến ngã ba Hà Hải, dài 19
dặm, rộng trên dưới 26 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng 9 thước; triều xuống, sâu 1 trượng 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Tranh Xuyên đến tổng Hạ Am, dài 2 dặm, rộng trên dưới 15 trượng.
Triều lên, sâu 1 trượng, triều xuống, sâu 6 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có nơi nào đáng kể là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo, từ bến đò Phù Cựu đến giáp huyện Gia Lộc, dài 13 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc đến bến đò Báo Đáp, dài 18 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Không có.

                                                                                                                                                                     
Quốc Thanh, phủ Trường Yên. Sử ghi thiền sư chữa khỏi bệnh lạ cho vua Lý Thần Tông.
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Huyện Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo là huyện kiêm lý thuộc phủ Ninh Giang.

Huyện hạt1 phía đông giáp cửa biển Thái Bình thuộc huyện Thuỵ Anh tỉnh Nam Định; phía tây
giáp huyện Vĩnh Lại; phía nam giáp giới hai huyện Phụ Dực, Thuỵ Anh; phía bắc giáp giới hai huyện
Tứ Kỳ, Tiên Minh.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 30 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 67 xã, thôn:

1-Tổng Bắc Tạ, 14 xã, thôn:
1.Xã Bắc Tạ 2.Xã Hà Hương 3.Xã Lô Đông 4.Xã Trúc Hạp
5.Xã Nghĩa Lý 6.Xã Tường Vân 7.Xã Xuân Cốc 8.Xã Uy Nỗ
9.Xã Phương Đường 10.Xã áng Dương 11.Xã Trung Tạ 12.Xã Nội Tạ
13.Xã Kênh Hữu 14.Xã Nhân Lễ

2-Tổng Viên Lang, 9 xã:
1.Xã Viên Lang 2.Xã Cung Chúc 3.Xã Lục Kênh 4.Xã Tẩm Thượng
5.Xã Đông Lôi 6.Xã An Cầu 7.Xã An Lạc 8.Xã Thiết Tranh
9.Xã Nghiêu Quan

3-Tổng An Bồ, 9 xã:
1.Xã An Bồ 2.Xã Đan Điền 3.Xã Nội Thắng 4.Xã Đồng Quan
5.Xã Cự Lai 6.Xã Tranh Nguyên 7.Xã Xuân Bồ 8.Xã Quý Xuyên
9.Xã Kim Ngân

4-Tổng Đông Tạ, 6 xã:
1.Xã Đông Tạ 2.Xã Nam Tạ 3.Xã Cao Hải 4.Xã Liễn Thâm
5.Xã An Ngoại 6.Xã Nội Đan

5-Tổng Hu Trì2, 7 xã:
1.Xã Hu Trì3 2.Xã An Trì 3.Xã Kênh Trì 4. Xã Ngọc Đồng
5.Xã Cúc Bồ 6.Xã Đông Quất [7.Xã Lễ Hiệp]4

6-Tổng Thượng Am, 6 xã:
1.Xã Thượng Am 2.Xã Tiền Am 3.Xã Trung Am 4.Xã Hậu Am 
5.Xã Lãng Am 6.Xã Liêm Khê

7-Tổng Đông Am, 7 xã:
1.Xã Đông Am 2.Xã Cổ Am 3.Xã Tây Am 4.Xã Vạn Hoạch5

5.Xã Hội Am 6.Xã Đông Lại 7.Xã Liễu Điện

                                                     
1 Huyện Vĩnh Bảo : Huyện mới thành lập năm Minh Mệnh 19 (1838) gồm 3 tổng Thượng Am, Đông

Am và Ngải Am (20 xã) trước thuộc Vĩnh Lại và 5 tổng An Bồ, Bắc Tạ, Đông Tạ, Viên Lang, Hu Trì (47 xã)
trước thuộc Tứ Kỳ. Từ đó đến đời Đồng Khánh, tên gọi và số tổng, xã không thay đổi. Nay là huyện Vĩnh Bảo,
Hải Phòng.

2 Tổng và xã Hu Trì: Đầu Nguyễn về trước là Can Trì ; sau đổi là Hu Trì .
3 Xem chú sát trên.
4 Tổng Hu Trì hồi đầu triều Nguyễn có 7 xã (CTTX), đến đời Đồng Khánh cũng vẫn 7 xã với các tên như cũ. Tại

đây nguyên văn ĐKĐD tuy ghi tổng Hu Trì 7 xã, nhưng thực đếm chỉ thấy tên 6 xã, sót xã thứ 7 là xã Lễ Hiệp.
5 Xã Vạn Hoạch: Đầu Nguyễn về trước là xã Vạn Tuyển  (CTTX), có lẽ từ 1841 kiêng cận âm tên huý của

vua Thiệu Trị (Phúc Tuyền) nên đổi là Vạn Hoạch .
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8-Tổng Ngải Am, 7 xã:
1.Xã Ngải Am 2.Xã Nam Am 3.Xã Hàm Dương 4.Xã Dương Am
5.Xã Bào Am 6.Xã Lôi Trạch 7.Xã Tiên Am

Thành trì:

Do phủ kiêm lý.

Quân lính:

-Lính tuyển: 227 người.

Dân:

-Đinh số: 2.287 người.

Ruộng đất: 21.314 mẫu 3 sào 14 thước 1 tấc 1 phân 2 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.415 quan 9 tiền 59 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.896 hộc 7 bát 7 vốc 7 nắm.

Đền miếu:

-Đền thờ Hoàng thái hậu nhà Tống: ở xã Ngải Am [tổng Ngải Am], dân bản xã phụng thờ. Hậu là
mẹ vua Bính Đế1 nhà Tống. Bị quân Nguyên đuổi theo rất gấp, hậu bèn nhảy xuống biển tự tử. Về sau
hiển linh ở vùng này, dân địa phương lập đền thờ2.

-Đền thờ thần Cương Nghị: ở xã Hà Hương [tổng Bắc Tạ], dân bản xã phụng thờ (sự tích xem đoạn
tiếp dưới).

-Đền thờ thần Bảo An: Thời Hùng vương ở động Sầm Nham, châu Lương Chính đất ái Châu [nay
thuộc tỉnh Thanh Hoá] có người họ Nguyễn giữ chức huyện lệnh huyện Tứ Kỳ, năm 40 tuổi được nghỉ
hưu trí rồi đến dạy học ở trang Hà Hương. Thấy nơi đây có thế đất đẹp, ông họ Nguyễn bèn dựng ngôi
học xá để ở và dạy học. Mấy năm sau, vợ ông chiêm bao thấy con rồng trắng từ trên trời giáng xuống
quấn quanh người ba vòng, bà bèn nhổ lấy hai chiếc râu rồng. Tỉnh dậy, bà biết mình có mang, sau 14
tháng thì sinh hai con trai. Hai đứa trẻ chỉ mới sinh ra bảy ngày đã biết nói năng rõ ràng. Quan địa
phương biết việc, tâu lên triều đình. Hùng Vương bèn triệu về kinh hỏi chuyện, hai ông đối đáp sang
sảng. Hùng Vương cả mừng, ban cho họ vua; đặt tên cho người anh là Nghị (Nghị công), người em tên
là Bảo (Bảo công). Năm 14 tuổi vua triệu kiến, phong cho Nghị công chức Tham tán đại tướng quân,
phong cho Bảo công chức Thái bảo nguyên suý đại tướng quân.

Bấy giờ An Dương vương nước Thục nghe tin Hùng Vương đã già, định truyền ngôi cho con rể,
bèn cất quân sang đánh. Hùng Vương sai hai con cầm quân chống cự. Quân hai ông thắng lớn, quân
Thục thua chạy. Hùng Vương cho triệu hai ông trở về. Khi qua ngã ba sông Bằng Giang ở lộ Đông Hải
bỗng gặp mưa to gió lớn, hai ông bèn [rời thuyền] lên đi bộ ở bên núi Quy Sơn (núi Rùa). Rùa giải và
các loại rắn nước đều ngoi hết lên mặt sông bơi theo hai ông. Hai ông bèn hoá thân bay lên không
trung mà về trời. Vua Hùng được tin vô cùng thương tiếc, cho lập đền thờ, giao cho dân địa phương
phụng sự, rất linh thiêng ứng nghiệm. Vua sắc phong người anh là thần Cương Nghị, người em là thần
Bảo An (đó là lời truyền, căn cứ theo dã sử).

                                                     
1 Bính Đế: vua cuối cùng của nhà Nam Tống, chỉ ở ngôi chưa đầy 2 năm (1278-1279), không có miếu hiệu, chỉ

gọi theo tên (Triệu Bính).
2 Tương truyền một mớ tóc của Tống Thái hậu trôi dạt vào bờ biển xã Ngải Am, đẩy mãi không đi, dân bản xã

thấy linh thiêng, lập đền thờ. Thần từng phù hộ cho Quế Quận công đắp đê ngăn mặn ở vùng này (Bắc Thành
địa dư chí). Xã Ngải Am, nay là thôn Ngải Am xã Hoà Bình huyện Bĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng.



Tỉnh hải dương Đồng khánh địa dư chí

128

-Đền thờ thần Đông Hải: Thần họ Đoàn, tên Thượng, người làng Thung Độ huyện Gia Lộc. Thời
vua Thuận đế nhà Lý1 dịch bệnh hoành hành, người trang Hà Hương đón ông, xin được làm bộ hạ, từ
đó dịch bệnh trong vùng được yên. Đến khi họ Trần bức bách họ Lý nhường ngôi, Đoàn Thượng
không chịu thần phục nhà Trần, tự xưng là Đông Hải vương, đắp luỹ chống cự với quân nhà Trần ở
làng Yên Nhân2. Sau đó ông cùng với ông Nén (tức Nguyễn Nén, người làng Phù Đổng) kết nghĩa làm
anh em, lập đàn thề ở xứ Đồng Đao. Ông y hẹn đến nơi dự hội thề, bất ngờ bị Nguyễn Nén đánh úp,
ông chống cự không nổi, phải rút chạy. Khi đến xứ Kim Quy (Rùa Vàng), thấy một bà lão hiện ra nói
rằng: "Khanh có lòng trung nghĩa, Thượng đế đã biết đến. Có một ngôi đất huyết thực3, Thượng đế ban
thưởng cho khanh". Ông bèn gối giáo mà nằm trên chỗ đất ấy, chỉ trong chốc lát giun dế kéo đến đùn
đất lấp kín người. Các gia thần của ông chỉ còn lại 4 người quê ở trang Hà Hương chạy về trang báo
tin. Người trang Hà Hương cảm ơn đức, bèn sửa sang hành cung cũ của Đông Hải vương, làm đền thờ
ngài, rất linh thiêng hiển ứng. Thần từng được sắc phong là Huệ Trạch Hoằng hiệp Quảng nhuận
thượng đẳng thần.

-Đền thờ thần Nam Hải: Thần họ Hùng, huý An. Vua nước Thục không có con trai, chỉ sinh được
một người con gái. Nghe tiếng Hùng An là người hiền tài, bèn gả con gái và nhường ngôi cho Hùng
An. [Hùng An lên ngôi] hiệu là An Dương vương. Mười năm sau, nghe tin Hùng Duệ vương tuổi cao
không có con trai kế vị, [An Dương vương] bèn đem quân sang đánh. Hùng Duệ vương phải nhường
ngôi cho An Dương vương. Vương lấy đức giáo hoá dân chúng, được tiếng khen là bậc vua hiền. Sau
có giặc man sang đánh, vương nhiều lần xuất binh nhưng không thắng được. Một hôm vương chiêm
bao thấy Lạc Long quân sai hai tướng Cương Nghị và Bảo An đi đánh giặc. Khi tỉnh dậy vương truyền
hỏi, mới biết đó là thần hiệu của hai vị thần ở trang Hà Hương. Vương bèn dẫn quân đến, lập đàn làm
lễ khấn cáo rồi cất quân đi đại chiến với quân man. Giặc man thua to phải bỏ chạy. Vương bèn cho các
bậc phụ lão trang Hà Hương tu sửa đền thờ hai vị thần. Về sau, Triệu Việt vương [tức Triệu Đà] sang
đánh, An Dương vương thua chạy về trang Hà Hương, đóng quân ở ngoài cổng trang, gọi bảo dân
trang rằng: "Nếu muôn một có xẩy ra việc gì, hãy dựng cung lộ thiên để thờ ta". Nói xong vương chạy
ra cửa biển gieo mình xuống nước. Dân trang theo lời dặn lập đền thờ phụng, rất linh thiêng hiển ứng.
Năm Tự Đức thứ 10 (1857) triều đình sắc phong thần hiệu là Nam Hải tôn thần.

Phong tục:

Trong huyện, sĩ nông công thương nghề nghiệp không giống nhau, nhưng phong tục cũng đều
thuần hậu chất phác cả. Duy có ba tổng Thượng Am, Ngải Am, Đông Am ở gần bờ biển, dân chúng
phần nhiều hung tợn. Các việc ăn mặc, cưới xin, ma chay, giỗ chạp đều chất phác thô lậu. Các nhà hào
mục thường nuôi nhiều gia nhân giúp việc, thỉnh thoảng lại bày soạn cỗ bàn ăn uống để ra oai với dân,
cho như thế là danh giá. Dân phần nhiều theo đạo Phật; theo Thiên chúa giáo thì có Bắc Tạ, Trung Tạ,
Hạ Đồng, Ngải Am, Tiên Am, Dương Am, Lôi Trạch, Cổ Am, Vạn Hoạch, Hội Am, Lãng Am, Liêm
Khê, An Cầu, Thiết Tranh, tất cả 14 xã, thôn.

Sản vật:

Lúa má ở huyện này so với Vĩnh Lại thì kém hơn. Bông, khoai, đậu rải rác các nơi đều có, nhưng
trồng nhiều nhất là cây thuốc lào. Xã Hội Am có nghề dệt vải, khá mịn trắng, không kém vải
Mao Điền.

                                                     
1 Nguyên văn: "Lý Thuận đế thời": theo chính sử, triều Lý không có vua nào miếu hiệu là Thuận đế hoặc Thuận

Tông; nhưng Đoàn Thượng là nhân vật cuối Lý-đầu Trần, có thể hai chữ "Thuận đế" ở đây chỉ là miếu hiệu tôn
gọi Lý Chiêu Hoàng (vì Chiêu Hoàng nhường ngôi, không có miếu hiệu).

2 Tức thôn Bần Yên Nhân, nay là thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.
3 Huyết thực: tục lệ tế thần phải dùng vật tế cắt lấy huyết để tế, cho nên gọi việc thờ cúng tế lễ là huyết thực.
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Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu phần lớn là những ngày trời âm u. Mùa đông rét
nhiều. Đại khái khí hậu toàn huyện là như thế. Duy những nơi gần biển các tháng mùa hè mùa thu lộng
gió đông nam. Mức thủy triều lên xuống mỗi tháng hai kỳ (như tháng giêng, tháng bảy thì con nước
vào ngày mồng 5 và ngày 19).

Sông núi: Trong huyện này không có núi.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba sông ở xã Hà Hải, qua ngã ba Đồn Thủ tới cửa Ngải Am đổ ra biển ở
cửa Thái Bình, dài 43 dặm, trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Hà Hải đến ngã ba Đồn Thủ dài 4 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều
lên, sâu 3 trượng. Triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Đồn Thủ, qua cửa Ngải Am đổ ra cửa Thái Bình dài 39 dặm, rộng trên
dưới 100 trượng. Triều lên, sâu 2 trượng. Triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ Đông Am chảy ra cửa Thái Bình, dài 9 dặm, rộng trên dưới 15 trượng. Triều
lên, sâu 2 trượng 5 thước, triều xuống, sâu 2 trượng.

Danh thắng:

-Quán cổ Trung Tân ở xã Trung Am: Trạng nguyên triều Mạc là Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh
Khiêm ra làm quan 8 năm rồi lui về nghỉ, làm nhà ở gọi là am Bạch Vân, dựng ngôi quán ở bên sông
Tuyết Giang, gọi là quán Trung Tân. Bài minh khắc trên bia dựng ở quán ấy có đoạn viết:

Phiên âm:
Đông vọng nhi hải, tây miến nhi Kinh,
Nam dẫn diểu vu Liêm Khê, tắc Trung Am, Bích Động giáp ất trù tiếp;
Bắc phủ ấp vu Tuyết Giang, tắc Hàn thị, Nguyệt độ tả hữu chiếu đái.
Nhất điều đại lộ, hoành hỗ kỳ trung,
Luân đề bức tấu, bất tri kỷ thiên lý vân.

Dịch nghĩa:
Trông về phía đông là biển cả, nhìn về phía tây là sông Kinh,
Phía nam xa dẫn đến Liêm Khê, ấy là làng Trung Am, Bích Động đông đúc tiếp nhau;
Phía bắc nhìn xuống Tuyết Giang, ấy là chợ Hàn, đò Nguyệt, tả hữu chiếu ứng một giải.
Chính giữa là đường cái quan ngang qua,
Bánh xe chân ngựa tấp lập chạy về, không biết đã qua bao ngàn dặm.

Học trò Tiên sinh nhiều người thành tựu. [Ngôi quán Trung Tân này] từ xưa được coi là một nơi
danh thắng. Nhưng trải qua bao phen binh lửa, nay đã đổ nát hoang vu.

Đường đi:

-Một đường nhỏ, từ địa giới huyện Vĩnh Lại đến cửa Ngải Am, dài 23 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Tiền Am, qua tổng Đông Am, đến giang phận huyện Thuỵ Anh, dài 9 dặm,
rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Xem phần ghi đồn luỹ chung cả tỉnh.



Tỉnh hải dương Đồng khánh địa dư chí

130

Huyện Gia Lộc

Gia Lộc là huyện thống hạt thuộc phủ Ninh Giang.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Hội Xuyên tổng Hội Xuyên.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Tứ Kỳ; phía tây giáp huyện Đường An phủ Bình Giang; phía nam
giáp huyện Vĩnh Lại; phía bắc giáp huyện Cẩm Giàng phủ Bình Giang.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thành tỉnh dài 13 dặm, đi về phía tây nam đến phủ lỵ dài 23 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 85 xã.

1-Tổng Hội Xuyên, 9 xã:
1.Xã Hội Xuyên 2.Xã Phương Điếm2 3.Xã An Tân 4.Xã Lãng Xuyên3

5.Xã Thượng Cốc 6.Xã Mạnh Tân 7.Xã Cao Dương 8.Xã Đông Cận
9.Xã Đồng Bào

2-Tổng Thạch Khôi4, 8 xã:
1.Xã Thạch Khôi 2.Xã Phúc Lệ 3.Xã Tăng Hạ 4.Xã Bá Liễu
5.Xã Phúc Diên 6.Xã Thanh Liêu5 7.Xã Liễu Chàng 8.Xã Đông Liêu6

3-Tổng Bao Trung, 8 xã:
1.Xã Bao Trung 2.Xã Cẩm Cầu 3.Xã Cẩm Đới 4.Xã Qua Bộ
5.Xã Đồng Lại 6.Xã Thanh Xá 7.Xã Phú Triều 8.Xã Tăng Thượng

4-Tổng Phương Duy, 12 xã:
1.Xã Phương Duy 2.Xã Hạ Bì 3.Xã Thượng Bì 4.Xã Vân Độ
5.Xã Bá Thủy 6.Xã Bá Xuyên 7.Xã Đại Mạo 8.Xã Mai Khê
9.Xã Thanh Khai 10.Xã Vân Am 11.Xã Lương Xá 12.Xã Khuông Phụ

5-Tổng Lạc Thị7, 10 xã:
1.Xã Lạc Thị8 2.Xã Nha Khê 3.Xã Xuyết Khê 4.Xã Xuyết Cẩm
5.Xã Hương Anh 6.Xã Tự Luân 7.Xã Bùi Xá 8.Xã Đồng Tải
9.Xã Đồng Đức 10.Xã Kênh Triều

                                                     
1 Huyện Gia Lộc: Đời Lý-Trần là huyện Trường Tân ; thời thuộc Minh cũng gọi là huyện Trường Tân thuộc

châu Hạ Hồng, phủ Tân An (THQQ). Đời Lê sơ vẫn là huyện Trường Tân thuộc châu Hạ Hồng (sau đổi làm
phủ), Đông Đạo. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, khi lập Nam Sách thừa tuyên, huyện
Trường Tân đổi tên là huyện Gia Phúc  thuộc phủ Hạ Hồng. Đời Tây Sơn, kiêng chữ Phúc  (chữ họ
Nguyễn Phúc của các chúa Nguyễn), đổi là huyện Gia Lộc . Tên huyện từ đó không thay đổi. Nay là
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

2 Xã Phương Điếm: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Điếm ; từ 1841 kiêng huý chữ Hoa, đổi là Phương
Điếm .

3 Xã Lãng Xuyên: Đầu Nguyễn là xã Chương Tuyền . Từ 1848 kiêng âm thuỵ hiệu của Thiệu Trị (Chương
hoàng đế), đổi là xã Lãng Xuyên .

4 Chữ Thạch Khôi trong ngv. viết thành Thạch Thán với bộ sơn được viết sửa thêm bên trên chữ .
5 Xã Thanh Liêu: Đầu Nguyễn về trước là xã Hồng Lục  (CTTX). Từ 1848 kiêng chữ Hồng (Hồng Nhậm,

tên huý tiểu tự của Tự Đức), đổi là Thanh Liêu .
6 Xã Đông Liêu: Đầu Nguyễn về trước là Đông Hồng Lục . Từ 1848 kiêng chữ Hồng, đổi là Đông Liêu

.
7 Xem chú sát dưới.
8 Tổng Lạc Thị và xã Lạc Thị: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Hồng Thị ; từ 1848 kiêng chữ Hồng, đổi

là xã Lạc Thị .
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6-Tổng Đoàn Bái, 10 xã:
1.Xã Đoàn Bái 2.Xã Phạm Trung 3.Xã Phương Bằng1 4.Xã Phương Xá2

5.Xã Cát Khê 6.Xã Điền Nhi 7.Xã Xuân Du 8.Xã Xuân Độ
9.Xã Định Đào 10.Xã Hoàng Du

7-Tổng Đoàn Lâm, 9 xã:
1.Xã Đoàn Lâm 2.Xã Phạm Lâm 3.Xã Đào Lâm 4.Xã Thuỵ Lâm 
5.Xã La Xá 6.Xã Đỗ Lâm 7.Xã Hàn Lâm 8.Xã Đạo Phái
9.Xã Cầu Lâm

8-Tổng Thị Đức, 9 xã:
1.Xã Thị Đức3 2.Xã Cao Duệ 3.Xã Quang Anh 4.Xã Quang Bị
5.Xã Lam Cầu 6.Xã Quỳnh Côi 7.Xã Quỳnh Côi Hạ 8.Xã Ba Đông Thượng
9.Xã Ba Đông Hạ

9-Tổng Hậu Bổng, 10 xã:
1.Xã Hậu Bổng 2.Xã Đỗ Xuyên 3.Xã An Cư 4.Xã An Vệ
5.Xã Viêm Xương 6.Xã An Thư 7.Xã Đôn Thư 8.Xã Vĩnh Duệ
9.Xã Thọ Mi 10.Xã Kim Hóc.

Thành trì:

Chung quanh huyện lỵ đắp thành đất hình vuông, chu vi dài 84 trượng (các mặt phía đông, phía tây
đều dài 23 trượng; mặt phía nam, phía bắc đều dài 19 trượng). Thành cao 6 thước. Hai phía đông và
nam có hào, rộng 1 trượng, sâu 4 thước. Có một cửa mặt tiền.

Quân lính:
-Lính tuyển: 298 người.
-Lính lệ: 40 người.

Dân:

-Đinh số: 3.205 người.

Ruộng đất: 28.550 mẫu 6 sào 11 thước 1 tấc 1 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10.154 quan 3 tiền 42 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 18.293 hộc 1 bát 5 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Hội Xuyên. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện đến tế.

-Đền thờ thần Trấn Vũ Bắc phương: ở xã An Cư tổng Hậu Bổng. (Sự tích xem ở phần ghi về tỉnh
Bắc Ninh).

-Đền thờ Yết Kiêu: Yết Kiêu người xã Hạ Bì tổng Phương Duy. Theo sử ký đời Trần, ngài là môn

hạ của Hưng Đạo vương, có tiếng là vị tướng giỏi. Nguyên lúc trước An Sinh vương [Trần Liễu] có

hiềm khích với vua Trần Thái Tông4, lúc lâm chung, An Sinh vương căn dặn con là Hưng Đạo vương

rằng: "Con không vì ta mà thu lấy thiên hạ thì ta chết không nhắm mắt". Hưng Đạo vương ghi nhớ lời

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Xã Phương Bằng và xã Phương Xá: Trước là xã Hoa Bằng  và xã Hoa Xá ; từ 1841 kiêng chữ Hoa,

đổi Phương Bằng và Phương Xá.
3 Tổng và xã Thị Đức: Đầu Nguyễn về trước là Tông Đức ; từ 1841 kiêng chữ Tông (Miên Tông, tiểu tự của

Thiệu Trị), đổi là tổng và xã Thị Đức .
4 Chỉ việc Hoàng hậu Thuận Thiên.
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cha, nhưng không cho là đúng. Về sau, Hưng Đạo vương thử đem lời nói của cha hỏi [các môn hạ thân

tín], Yết Kiêu đáp: "Làm như vậy tuy được phú quý nhất thời, nhưng để nghìn năm tiếng xấu. Thần

nguyện làm nô tỳ cho đến già đời chứ không muốn làm bề tôi cho kẻ không trung hiếu". Hưng Đạo

Vương cảm phục khen ngợi. Về sau Yết Kiêu có nhiều công lao trong việc đánh dẹp quân ¤ Mã Nhi,

Toa Đô. Đến khi ngài mất, triều Trần cho lập đền bên bờ sông Hạ Bì để thờ phụng. Người đến cầu

khấn điều gì đều thấy linh nghiệm1.

-Đền thờ Hoàng thái hậu [Linh Nhân] nhà Lý: ở địa phận hai xã Cẩm Cầu, Cẩm Đới. Xưa, vua Lý
Thánh Tông (ở ngôi: 1054-1072) không có con trai, đi khắp các chùa, quán để cầu tự. Đến hương Thổ
Lỗi thấy một người con gái hái dâu đứng nép trong bụi cỏ lan, bèn triệu về cung, lập làm ỷ Lan phu
nhân, sau sinh Hoàng thái tử Kiền Đức. Sau Hoàng thái tử lên nối ngôi [tức Lý Nhân Tông], trở thành
vị vua sáng thịnh của triều Lý. Vua tôn phong mẹ làm Hoàng thái hậu2. Sau khi Hoàng thái hậu mất,
triều đình lập đền thờ phụng.

Phong tục:

Kẻ sĩ chuộng văn nhã, dân nông chăm lo cấy cày. Người làm nghề buôn bán không nhiều. Các việc
cưới xin, ma chay, tế tự thì tập tục không giống nhau. Người theo đạo Phật đông, theo Thiên chúa giáo
chỉ có ở Thạch Khôi3, Qua Bộ, Kim Hóc, Đoàn Lâm, Đỗ Lâm, Ba Đông Hạ, Quỳnh Côi Hạ 7 xã, thôn
mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè. Bông, khoai, đậu nơi nào cũng có. Các xã Đoàn Lâm, Phạm
Lâm tổng Đoàn Lâm có nghề để trứng tằm. Sông xã Đồng Tải có con ruốc, rất ngon.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió đông nam, mùa đông rét nhiều. Mức
thủy triều lên cao nhất cũng như ở các huyện khác: mỗi tháng hai kỳ.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông nhỏ từ Kênh Lỗ huyện Cẩm Giàng chảy vòng quanh tỉnh lỵ, đến xã Cao Dương,
dài 24 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Kênh Lỗ đến tỉnh lỵ, dài 15 dặm, rộng trên dưới 17 trượng. Triều lên sâu 1 trượng
5 thước, triều xuống sâu 1 trượng.

Đoạn sông từ tỉnh lỵ đến xã Cao Dương, dài 9 dặm, rộng trên dưới 9 trượng. Triều lên sâu 1
trượng, triều xuống, sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Bá Thủy, qua xã An Thư, đến sông xã Đồng Tải, dài 28 dặm. Trong đó:
Đoạn sông từ xã Bá Thủy đến xã An Thư, dài 25 dặm, rộng trên dưới 13 trượng. Triều lên, sâu

1 trượng 5 thước, triều xuống sâu 1 trượng.
Đoạn sông từ xã An Thư đến xã Đồng Tải, dài 3 dặm, rộng trên dưới 16 trượng. Triều lên, sâu

1 trượng 8 thước, triều xuống sâu 1 trượng 3 thước.

                                                     
1 Về Yết Kiêu, x. Toàn thư (BK5-44b; BK6-11a); DTLSVHVN, 1981, tr.769-772.
2 Tức Linh Nhân Hoàng thái hậu (?-1117): họ Lê, người hương Thổ Lỗi (sau là hương Siêu Loại), nay thuộc

huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh; được vua Lý Thánh Tông đón về cung lập làm ỷ Lan phu nhân; sinh hoàng
tử Kiền Đức (sau nối ngôi tức vua Lý Nhân Tông).

3 Xã Thạch Khôi: bảng kê tên xã ở trên ghi là xã Thạch Thán , tại đây lại chép là Thạch Khôi , đúng tên
xã từ đầu Nguyễn về trước. Chưa rõ có sự đổi tên hay do bản sao chép ở trên có chỗ sửa chữa?
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Danh thắng:

-Chùa Quang Minh: ở xã Hậu Bổng1 [tổng Hậu Bổng]. Cây cối nghìn lớp xanh tươi, bốn bề sông
xanh sóng biếc, đúng là danh thắng ở chốn rừng Thiền. Xưa, nhà sư Huyền Chân đến trụ trì ở chùa
này. Đến khi tuổi già, sư mộng thấy Phật bảo rằng: "Ngươi đã nhiều năm có công với Phạn giáo, thiện
tâm soi thấu cõi huyền, kiếp sau ngươi sẽ được làm hoàng đế ở Bắc quốc". Sư tỉnh mộng, bảo tăng
chúng rằng: "Khi ta siêu tịch rồi hãy lấy son viết lên vai ta 10 chữ"An Nam quốc Quang Minh tự Sa
Việt tì khưu" (Tì khưu Sa Việt chùa Quang Minh nước An Nam). Tăng chúng chùa Quang Minh làm
đúng theo lời dặn. Khoảng năm Lê Hoằng Định đời Lê (1600-1619), người xã Tiền Liệt là Nguyễn Tự
Cường vâng mệnh sang sứ Bắc quốc [Trung Quốc]. Vua Thế Tông nhà Minh triệu kiến, hỏi rằng:
"Ngươi có biết chùa Quang Minh bên nước Nam ở vùng nào không?". Tự Cường đáp: "Thần không
biết rõ". Vua Minh nói: "Trẫm từ khi sinh ra trên vai đã có dòng chữ son, ý chừng kiếp trước của trẫm
là nhà sư ở chùa ấy. Nay trẫm muốn rửa cho mất vết chữ ấy đi, không biết phải làm thế nào?". Tự
Cường thưa: "Thần nghe nói nhà Phật có nước công đức (công đức thủy) dùng làm phép tẩy trần. Nhà
vua là kiếp sau của vị sư chùa Quang Minh thì nên dùng nước giếng chùa ấy mà rửa thì chắc sẽ hết vết
chữ". Vua Minh nói: "Vậy ngươi hãy trở về múc nước giếng chùa ấy đem sang cho trẫm". Tự Cường đi
sứ về, tâu việc ấy lên, triều đình cho người đi tìm được chùa Quang Minh. Sau đó Tự Cường lại được
giao đi sứ, cho lấy nước giếng chùa đưa đi để dâng vua Minh. Vua Minh dùng nước ấy lau rửa, quả
nhiên mất hẳn vết chữ trên vai. Vua Minh rất ngợi khen, ban thưởng cho Tự Cường ba trăm lạng vàng
đem về nước để tu sửa chùa Quang Minh để tỏ rõ sự linh dị.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ trạm Đông Bổng đến trạm Đông Thượng huyện Cẩm Giàng, dài 36 dặm,
rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp huyện Đường An phủ Bình Giang, dài 9 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giáp huyện Tứ Kỳ, dài 6 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ghi chung ở phần đồn luỹ của tỉnh.

Huyện Tứ Kỳ

Tứ Kỳ là huyện thống hạt thuộc phủ Ninh Giang. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã La Tỉnh tổng Toại An.

Huyện này2 phía đông giáp huyện Tiên Minh phủ Nam Sách; phía tây giáp huyện Gia Lộc; phía
nam giáp huyện Vĩnh Lại; phía bắc giáp huyện Thanh Hà.

Đông tây cách nhau 11 dặm. Nam bắc cách nhau 19 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến thành tỉnh, dài 19 dặm, đi về phía nam đến phủ lỵ, dài 10 dặm.

Huyện có 8 tổng, 77 xã:

1-Tổng Mỹ Xá3, 13 xã:
1.Xã Mỹ Xá1 2.Xã Ngọc Lặc 3.Xã Quán Đào 4.Xã Phạm Xá

                                                     
1 Xã Hậu Bổng tên nôm là Làng Bóng, chùa Quang Minh do đó cũng thường gọi là chùa Bóng (chùa dựng vào

đời Trần, x. DTLSVH, tr.557).
2 Huyện Tứ Kỳ : Theo ĐNNTC, tên huyện Tứ Kỳ có từ đời Lý Trần, thời thuộc Minh đặt thuộc châu Hạ

Hồng phủ Tân An (THQQ). Đời Lê Thánh Tông (1469) đặt thuộc phủ Hạ Hồng. Các đời sau đều theo thế. Nay
là huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.

3 Xem chú dưới.
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5.Xã Mỗ Đoàn 6.Xã Hương Quất 7.Xã Bỉnh Di 8.Xã Liêu Xá
9.Xã Nghĩa Xá 10.Nghĩa Dũng 11.Xã Lạc Dục 12.Xã ¤ Mễ
13.Xã Xuân Niểu

2-Tổng Phan Xá, 11 xã:
1.Xã Phan Xá 2.Xã Tứ Kỳ 3.Xã Kim Đôi 4.Xã Lai Cầu
5.Xã Phong Lâm 6.Xã Trúc Lâm 7.Xã Bình Lãng 8.Xã Thái Lãng
9.Xã Ngọc Tái 10.Xã Thiết Tái 11.Xã Luỹ Dương

3-Tổng Ngọc Lâm, 8 xã:
1.Xã Ngọc Lâm 2.Xã Nghi Khê 3.Xã Báo Đáp 4.Xã Quảng Bí
5.Xã An Lại 6.Xã An Nghiệp 7.Xã La Xá 8.Xã Cao La

4-Tổng Mặc Xá, 10 xã:
1.Xã Mặc Xá 2.Xã Đồng Chàng 3.Xã An Phòng 4.Xã Đồng Quang
5.Xã Nhũ Tỉnh 6.Xã Vũ Xá 7.Xã Đoàn Xá 8.Xã Cự Lộc
9.Xã Vạn Tải 10. Xã ức Tải

5-Tổng Toại An, 11 xã:
1.Xã Toại An 2.Xã An Nhân 3.Xã La Tỉnh 4.Xã Da Xuyên
5.Xã Quảng Xuyên 6.Xã Ngưu Uyên 7.Xã Kim Xuyên 8.Xã Mỹ Ân
9.Xã La Giang2 10.Xã Hựu Hiền 11.Xã Đôn Giáo

6-Tổng Chân Lại, 8 xã:
1.Xã Chân Lại 2.Xã Cấm Quan 3.Xã Đồng Bào 4.Xã Bão Lộc
5.Xã Nho Lâm 6.Xã Như Lâm 7.Xã Hoà Nhuệ 8.Xã Tứ Kỳ Hạ

7-Tổng Hà Lộ, 7 xã:
1.Xã Hà Lộ 2.Xã Trạch Lộ 3.Xã Hà Hải 4.Xã Minh Lễ
5.Xã Hàm Cách 6.Xã Hữu Chung 7.Xã Bình Cách

8-Tổng An Đường, 9 xã:
1.Xã An Đường 2.Xã An Quý 3.Xã Quý Cao 4.Xã An Tứ
5.Xã Mậu Công3 6.Xã An Lao 7.Xã An Định 8.Xã Bình Hàn
9.Xã Hàm Hi

Thành trì:

Thành huyện đắp đất, chu vi 68 trượng (đông, tây mỗi chiều dài 19 trượng; nam, bắc mỗi chiều dài
15 trượng), cao 6 thước. Bốn mặt có hào, rộng 1 trượng, sâu 4 thước. Có một cửa mặt tiền.

Quân lính:
-Lính tuyển: 359 người.
-Lính lệ: 40 người.

Dân:

-Đinh số: 3. 840 người.

Ruộng đất: 35.383 mẫu 6 sào 3 thước 1 tấc 7 phân 6 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.396 quan 7 tiền 55 đồng tiền.

                                                                                                                                                                     
1 Tổng và xã Mỹ Xá: đầu triều Nguyễn gọi là tổng và xã Nguyễn Xá , sau kiêng quốc tính họ Nguyễn, đổi

gọi là Mỹ Xá .
2 Xã La Giang: hồi đầu triều Nguyễn gọi là xã La Hồng ; từ 1848 kiêng chữ Hồng, đổi là xã La Giang .
3 Xã Mậu Công: Đầu Nguyễn về trước là xã Chương Công . Từ 1848, kiêng thuỵ hiệu Thiệu Trị (Chương

hoàng đế), đổi là xã Mậu Công .
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-Nộp bằng thóc: 21.700 hộc 10 bát 4 vốc 8 nắm.

Đền miếu:

-Đền thờ Sĩ Vương: ở xã An Nghiệp [tổng Ngọc Lâm], do dân bản xã phụng thờ. Vương họ Sĩ, huý
Nhiếp, giữ chức Thái thú Giao Châu thời Hán Hoàn đế, lấy văn học dạy dân. Đời Lê Cảnh Hưng
(1740-1786), vua khen dân xã này hiếu nghĩa theo việc quân, ban thưởng cho tấm biển đề 3 chữ "Kiên
nghĩa dân" (Dân vững theo điều nghĩa), cho phép bản xã lập đền Sĩ Vương để thờ phụng.

-Đền thờ vua Lý Thần Tông: ở xã Hàm Hi [tổng An Đường], dân bản xã phụng thờ. Sự tích chưa
biết rõ.

-Đền thờ Nguyễn Công: ở xã Phạm Xá [tổng Mỹ Xá], do dân bản xã phụng thờ. Công tên tự là
Minh Biện, làm quan nhà Lê được phong đến chức Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân. Năm Minh
Mệnh thứ 4 (1823), triều đình chuẩn cho dân bản xã tu sửa đền thờ, truy phong làm Trung đẳng phúc thần.

Phong tục:

Kẻ sĩ tạm gọi là chuyên cần sự học. Dân chúng chăm chỉ nghề nông. Buôn bán cũng có, nhưng
không bao nhiêu. Ăn mặc đều dùng vải lụa. Thờ thần cúng Phật hậu lễ. Việc cưới xin ma chay phần
nhiều đơn giản. Dân theo đạo Phật nhiều, theo Thiên chúa giáo chỉ 7 xã, thôn: Báo Đáp, Kim Đôi, Thái
Lãng, Nho Lâm, Trạch Lộ, Quý Cao, An Quý, nhưng đều là gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Trong toàn huyện lúa thu nhiều, lúa hè ít. Bông, khoai, đậu thì nơi nào cũng có. Các xã Phong Lâm,
Trúc Lâm có nghề làm dày dép, các xã Quảng Xuyên, Ngưu Uyên làm nghề dệt chiếu. Các xã Bảo
Lộc, Chân Lại, Toại An trồng dứa. Xã Hoà Nhuệ có vải quả, nhưng hương vị không được ngon. Các xã
Vũ Xá, Nhũ Tỉnh, Đồng Quang có cam đường (còn gọi cam nhũ), cũng tương đối ngọt.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa, mùa hè nhiều nắng, mùa thu lộng gió đông nam, mùa đông rét nhiều. Mức
thủy triều lên xuống cao nhất: cũng như các huyện khác, mỗi tháng hai kỳ.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Kinh Câu (Kênh Câu) qua Thiệu Mỹ, chảy đến ngã ba Đồn Thủ, dài
51 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Kênh Câu đến Thiệu Mỹ, dài 44 dặm, rộng trên dưới 80 trượng. Triều lên,
sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ Thiệu Mỹ đến ngã ba Đồn Thủ, dài 7 dặm, rộng trên dưới 60 trượng. Triều lên,
sâu 4 trượng; triều xuống, sâu 3 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ xã Kênh Triều huyện Gia Lộc, qua ngã ba Thuý, qua ngã ba Hà Hải, đến ngã
ba Đồn Thủ, dài 23 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ xã Kinh Triều, qua ngã ba Thuý đến ngã ba Hà Hải, dài 19 dặm, rộng trên dưới 25
trượng. Triều lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Kinh Câu đến xã Đồng Chàng, quanh co dài 9 dặm, rộng trên dưới 6
trượng. Triều lên, sâu 7 thước. Nước xuống, sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ Đồng Chàng đến ngã ba Long (ngã ba Rồng), quanh co dài 10 dặm, rộng
trên dưới 10 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 6 thước.

Ngoài những sông kể trên, còn nữa đều là những ngòi lạch nhỏ.
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Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ bến đò Kinh Câu, qua huyện lỵ đến giáp huyện Tiên Minh, dài 19 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp huyện Vĩnh Lại, dài 9 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Lạc Dục đi về phía tây nam, qua huyện lỵ đến xã Cự Lộc, dài 15 dặm, rộng 5
thước.

Đồn luỹ:

Xem đã ghi ở phần đồn luỹ toàn tỉnh.

Phủ kiến thụy

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Xuân La tổng Trà Hương huyện Nghi Dương (nay xét dời về địa phận hai
xã Trà Hương, Phương Đường tổng Trà Hương).

Phủ hạt1 phía đông giáp hải phận huyện Nghiêu Phong tỉnh Quảng Yên, phía tây giáp hai huyện
Chí Linh, Thanh Hà, phía nam giáp huyện Tiên Minh, phía bắc giáp hai huyện Giáp Sơn, Thủy Đường.

Đông tây cách nhau 24 dặm. Nam bắc cách nhau 37 dặm.

Từ phủ lỵ đi về phía tây đến thành tỉnh dài 57 dặm.

Phủ kiêm lý 2 huyện Nghi Dương, An Lão.

1-Huyện Nghi Dương, gồm 12 tổng:
1.Tổng Trà Hương 2.Tổng Cổ Trai 3.Tổng Nghi Dương 4.Tổng Đống Khê
5.Tổng Phúc Hải 6.Tổng Đại Trà 7.Tổng Tiểu Trà 8.Tổng Sâm Linh
9.Tổng Đại Lộc 10.Tổng Nãi Sơn 11.Tổng Đồ Sơn 12.Tổng Lão Lễ

2-Huyện An Lão, gồm 10 tổng:
1.Tổng Văn Hoà 2.Tổng Đại Phương Lang 3.Tổng Cao Mật
4.Tổng Phù Lưu 5.Tổng An Luận 6.Tổng Văn Đẩu 7.Tổng Biều Đa
8.Tổng Phương Chử 9.Tổng Đại Hoàng 10.Tổng Câu Thượng

Thống hạt 2 huyện: Kim Thành, An Dương.

1-Huyện Kim Thành, 11 tổng:
1.Tổng Phí Gia 2.Tổng Phù Tải 3.Tổng Lai Vu 4.Tổng Cam Đường
5.Tổng Nại Xuyên 6.Tổng Quan Tráng 7.Tổng Ngọ Dương 8.Tổng Hà Nhuận
9.Tổng Bất Náo 10.Tổng Đâu Kiên 11.Tổng Du Viên

2-Huyện An Dương, 9 tổng:
1.Tổng Điều Yêu 2.Tổng Văn Cú 3.Tổng An Dương 4.Tổng Trung Hành
5.Tổng Trực Cát 6.Tổng Hạ Đoàn 7.Tổng Da Viên 8.Tổng Lương Xâm
9.Tổng Đông Khê

                                                     
1 Phủ Kiến Thuỵ : Nguyên là đất phủ Kinh Môn thời cuối Lê-đầu Nguyễn gồm 7 huyện (thường gọi là
Kinh Môn bảy huyện, để phân biệt với Kinh Môn ba huyện về sau). Năm Minh Mệnh 18 (1837) tách 4 huyện
Nghi Dương, An Dương, Kim Thành, An Lão lập phủ Kiến Thuỵ thuộc tỉnh Hải Dương.
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Thành trì:

Thành phủ: Thành phủ dựa lưng vào núi Đối, phía trước và hai bên tả hữu đắp tường đất, chu vi
156 trượng:

-Bên tả, bên hữu mỗi bên dài 48 trượng.

-Phía trước, phía sau mỗi phía dài 30 trượng.

-Trên núi ở phía sau có đắp tường phụ.

Thành cao 7 thước 2 tấc, dầy 1 trượng 6 thước. Có 3 cửa: Cửa Tiền cao 1 trượng 1 thước, rộng 8
thước. Cửa Tả, Cửa Hữu đều cao 9 thước, rộng 8 thước, dầy 1 trượng. Với ba mặt thành phía tả, phía
hữu, phía sau đều có núi, mỗi phía thành đều có đặt pháo đài.

Thành huyện An Dương: ở địa phận hai xã Thư Trung, Lực Hành.

Thành huyện Kim Thành: ở địa phận xã Hoàng Xá.

Quân lính:

-Lính tuyển: 645 người. Trong đó:
Nghi Dương: 133 người.
An Lão: 110 người.
An Dương: 109 người.
Kim Thành: 293 người.

-Lính lệ: 40 người.

Dân:

-Đinh số: 7.282 người. Trong đó:
Nghi Dương: 1.377 người.
An Lão: 1.315 người.
Kim Thành: 3.125 người.
An Dương: 1.465 người.

Ruộng đất: 60.183 mẫu 3 sào 1 tấc 8 phân 1 ly. Trong đó:
Nghi Dương: 9.112 mẫu 2 sào 2 thước 2 tấc 5 phân 1 ly.
An Lão: 13.924 mẫu 9 sào 10 thước 6 tấc 2 phân.
Kim Thành: 23.697 mẫu 8 sào 14 thước 5 tấc 1 phân.
An Dương: 13.448 mẫu 2 sào 2 thước 8 tấc.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 23.982 quan 1 tiền 53 đồng tiền.

Trong đó:
Nghi Dương: 3.989 quan 5 tiền 13 đồng tiền.
An Lão: 5.248 quan 1 tiền 48 đồng tiền.
Kim Thành: 9.513 quan 9 tiền 4 đồng tiền.
An Dương: 5.230 quan 5 tiền 47 đồng tiền.

- Nộp bằng thóc: 31. 474 hộc 6 bát 1 nắm.

Trong đó:
Nghi Dương: 4.700 hộc 34 bát 4 vốc 4 nắm.
An Lão: 6.701 hộc 26 bát 1 vốc 1 nắm.
Kim Thành: 11.645 hộc 9 bát 8 vốc.
An Dương: 8.426 hộc 13 bát 6 vốc 6 nắm.
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Đền miếu:

-Văn miếu phủ: xem ở phần ghi đền miếu huyện Nghi Dương. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn phủ
hội tế.

-Văn miếu huyện An Lão: ở xã Nguyệt áng.

-Văn miếu huyện Kim Thành: ở xã Hoàng Xá.

-Văn miếu huyện An Dương: ở xã Hàng Kênh.

Huyện Nghi Dương:

-Đền thờ A Nàng đời Trần: Dân tổng Nghi Dương phụng thờ.

-Đền thờ thần Hùng trấn tước điểm (tức Thủy thần Đồ Sơn). Dân tổng Đồ Sơn phụng thờ.

-Đền thờ Ngô Quản lĩnh: Thôn Đông Tác phụng thờ.

-Đền thờ hai thần Đông Hải và Nam Hải: ở xã Cao Bộ và xã Tiểu Trà đều có đền thờ.

Huyện An Lão:

-Đền thờ thần Dục Khánh: xã Bách Phương phụng thờ.

-Đền thờ Phò mã chồng của Chiêu Hoa nương đời Trần: xã Phù Liễn phụng thờ.

Huyện An Dương:

-Đền thờ Ngô Vương: xã Lương Thám phụng thờ.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: xã Phú Xá phụng thờ.

-Đền thờ Liễu Hạnh thần nữ: xã Thượng Đoàn phụng thờ.

-Đền thờ thần Lôi Công: xã Vân Tra phụng thờ.

-Đền thờ thần Cao Sơn: ở xã Tri Yếu phụng thờ.

-Đền thờ Phạm Tử Nghi: ở 2 xã Vĩnh Niệm và An Dương đều có đền thờ.

Huyện Kim Thành:

-Đền thờ thần Phù Đổng Xung thiên Thiên vương: ở xã Cổ Phục huyện Kim Thành. Dân bản xã
phụng thờ.

Phong tục:

Phủ này xưa trước thuộc phủ Kinh Môn bảy quận1. Tiền chí2 từng nói dân xứ này có tiếng là hung
bạo vũ dũng. Nay ba xã Quần Mục, Đồ Sơn, Phong Cầu huyện Nghi Dương, hai xã Sái Nghi, áng Sơn
huyện An Lão, tổng Điều Yêu huyện An Dương, hai tổng Cam Đường, Hà Nhuận huyện Kim Thành
cũng vẫn giữ bản tính như thế. Ngoài ra thì đại khái đều thuần hậu, chất phác, ít có truyền thống văn
học. Dân làm nghề cày cấy và chài lưới. Người làm thợ đi buôn cũng có, nhưng không mấy. Ăn mặc
thì đơn sơ giản dị (áo quần vải thô, nhuộm nâu, chỉ những nhà giàu mới mặc lụa). Các việc cưới xin,
ma chay theo sự tiết kiệm, nhưng tế thần thì có phần xa hoang.

Dân chúng phần nhiều theo đạo Phật, mà dân huyện Kim Thành có phần thành kính hơn cả. Theo
Thiên chúa giáo thì ở huyện An Lão 7 xã, huyện An Dương 10 xã, huyện Kim Thành 3 xã, ở huyện
Nghi Dương thì không có xã nào.

                                                     
1 Kinh Môn bảy quận: chỉ phủ Kinh Môn cuối Lê-đầu Nguyễn gồm cả 2 phủ Kiến Thuỵ (4 huyện) và Kinh Môn

đời Đồng Khánh (3 huyện). Từ "quận" dùng theo cách nói cổ: quận huyện, thực thì đời Lê cũng như đời
Nguyễn ở đây không có đơn vị cấp quận.

2 Tiền chí: Sách Chí của đời trước, ở đây chỉ sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triều Tự Đức biên
soạn, phần ghi về các huyện thuộc phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
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Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dâu, tằm, khoai, đậu thì cả bốn huyện đều có. Muối ở Nghi Dương, cau
tươi ở An Dương, bông huyện Kim Thành tương đối nhiều.

Khí hậu:

Phủ này ở gần biển, nhiều khí mây mù, gần hết buổi sáng mới tan. Từ thu đông cho đến cuối xuân
đều như thế. Các tháng hai, ba, bảy, tám nhiều mưa. Từ tháng chín đến tháng giêng phần nhiều trời
quang tạnh. Hè, thu nắng nóng ẩm thấp. Tháng 8 thường có mưa to bão lớn. Mùa đông cũng rét nhiều.
Mức thủy triều lên xuống cao nhất: mỗi tháng hai kỳ; riêng tháng 2 và tháng 8 thì mỗi tháng 3 kỳ.

(Tháng giêng, tháng bảy: con nước vào các ngày mồng 5, 19.

Tháng ba, tháng chín: con nước vào các ngày 13, 27.

Tháng tư, tháng mười: con nước vào các ngày 11, 25.

Tháng năm, tháng mười một: con nước vào các ngày 19, 23.

Tháng sáu, tháng chạp: con nước vào các ngày mồng 7, 21.

[Như thế] cứ mười lăm ngày là một kỳ [con nước]. Riêng tháng hai và tháng tám thì mỗi tháng có
ba kỳ con nước vào các ngày 3, 17, 29. Mỗi kỳ con nước dừng ba ngày thì con nước cũ rút hết, đến
ngày thứ tư thì con nước mới bắt đầu từ từ dâng lên, từ ngày thứ năm về sau con nước dâng cao đến
hết mức, lên xuống như thường, đủ một kỳ là 15 ngày, lại rút xuống như cũ).

Sông núi:

Trong bốn huyện [của phủ Kiến Thuỵ] thì chỉ hai huyện Nghi Dương và An Lão có núi.

-Huyện An Lão: Núi Voi (Tượng Sơn), núi Tiên Hội, núi Phướn (Phan Sơn), núi Yên Ngựa (Mã
Yên Sơn), núi Đào Lĩnh, núi áng (áng Sơn), núi Dương (Dương Sơn), núi Đẩu (Đẩu Sơn), núi Cò (Vụ
Sơn).

-Huyện Nghi Dương: núi Đối (Đối Sơn), núi Trà (Trà Sơn), núi Đồ (Đồ Sơn).

-Một dòng sông lớn từ sông Đại Điền ở huyện Thanh Hà chảy xuống phía nam, qua ba huyện Kim
Thành, An Lão, Nghi Dương chảy về phía đông, đổ ra cửa biển Văn úc.

-Một sông lớn từ chỗ phân dòng với sông Hổ Mang, chảy qua ba huyện Kim Thành, An Dương,
Nghi Dương đổ ra biển ở Cửa Riêng.

-Một dòng sông lớn từ sông An Điền ở huyện Chí Linh chảy xuống phía đông, qua huyện Kim
Thành đến huyện An Dương làm thành sông Cấm, đổ ra biển ở Cửa Do.

Danh thắng:

Huyện Kim Thành có chùa Quang Khánh ở huyện Kim Thành. Huyện An Lão có động Núi Voi.
Huyện Nghi Dương có tháp cổ Đồ Sơn (nay đã hoang tàn).

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến đò Cổ Pháp ở huyện Chí Linh, qua trạm Đông Khê đến tiếp với đường
quan báo huyện Giáp Sơn, dài 20 dặm 111 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến bến đò Cẩm La ở huyện Tiên Minh, dài 13 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua huyện An Dương đến đồn Hải Phòng, dài 22 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua hai huyện An Lão, Kim Thành đến địa giới huyện
Thanh Hà, dài 24 dặm, rộng 5 thước.
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-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến giáp hải phận Đồ Sơn, quanh co dài 18 dặm, rộng 5
thước.

Đồn lũy:

Xem ở phần ghi chung đồn lũy toàn tỉnh.

Huyện Nghi Dương

Huyện Nghi Dương thuộc phủ Kiến Thuỵ kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp hải phận huyện Nghiêu Phong tỉnh Quảng Yên; phía tây giáp huyện An
Lão; phía nam giáp cửa biển Văn úc huyện Tiên Minh; phía bắc giáp huyện An Dương.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Huyện có 12 tổng; gồm 58 xã, thôn:

1.Tổng Nghi Dương, 5 xã:
1.Xã Xuân Dương 2.Xã Nghi Dương 3.Xã Mai Dương 4.Xã Du Lễ
5.Xã Tú Đôi

2-Tổng Trà Hương, 6 thôn, xã:
1.Xã Trà Hương 2.Xã Quế Lâm 3.Xã Hương La 4.Xã Xuân La
5.Xã Phương Đường 6.Xã Hương Đường

3-Tổng Cổ Trai, 8 xã:
1.Xã Cổ Trai 2.Xã Nhân Trai 3.Xã Kim Sơn 4.Xã Kỳ Sơn
5.Xã Cao Bộ 6.Xã Ngọc Liễn 7.Xã Đa Ngư 8.Xã Tam Kiệt

4-Tổng Đại Lộc, 6 xã, thôn:
1.Xã Đại Lộc2 2.Xã Đoan Xá 3.Xã Quần Mục 4.Xã Tiểu Bàng
5.Xã Hoè Thị 6.Thôn Đông Tác

5-Tổng Nãi Sơn, 6 xã:
1.Xã Nãi Sơn 2.Xã Hồi Xuân 3.Xã Lê Xá 4.Xã Bàng Động
5.Xã Phụ Lỗi 6.Xã Đồng Mô

6-Tổng Đồ Sơn, 3 xã:
1.Xã Đồ Sơn 2.Xã Đồ Hải 3.Xã Ngọc Xuyên3

7-Tổng Sâm Linh, 4 xã:
1.Xã Sâm Linh 2.Xã Thọ Linh 3.Xã Thù Du 4.Xã Minh Liễn

8-Tổng Đại Trà, 4 xã:
1.Xã Đại Trà 2.Xã Phong Cầu 3.Xã Đức Phong 4.Xã Lãng Côn

                                                     
1 Huyện Nghi Dương : Huyện thành lập và đặt tên từ năm QuangThuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông,

đặt thuộc phủ Kinh Môn. Dưới triều Mạc, Nghi Dương được gọi là Dương Kinh . Cương mục nói Mạc
Đăng Dung đặt Hải Dương làm "Dương Kinh" (CB 27-16), đúng ra không phải toàn trấn Hải Dương, mà chỉ
riêng huyện Nghi Dương gọi là Dương Kinh mà thôi. Từ đời Lê Trung hưng về sau lại theo tên cũ là Nghi
Dương. Đầu đời Thành Thái (1898) đổi làm phủ Kiến Thuỵ tỉnh Kiến An. Sau 1945 là huyện Kiến Thuỵ. Nay
là huyện Kiến Thuỵ và hai thị xã Kiến An, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

2 Tổng và xã Đại Lộc: đầu triều Nguyễn là (tổng và xã) Thiên Lộc .
3 Xã Ngọc Xuyên: Đầu Nguyễn về trước là xã Ngọc Tuyền ; từ 1841 kiêng chữ Tuyền, đổi là Ngọc Xuyên

.
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9-Tổng Tiểu Trà, 3 xã:
1.Xã Tiểu Trà 2.Xã Vọng Hải 3.Xã Hương Lung

10-Tổng Phúc Hải, 6 xã, thôn:
1.Xã Phúc Hải 2.Xã Vân Quan 3.Xã Lệ Tảo1 4.Xã Quảng Luận
5.Xã Lãm Hải 6. Thôn Đông Phương2

11-Tổng Đống Khê, 4 xã, thôn:
1.Xã Đống Khê 2.Xã Mao Khê 3.Xã Lãm Khê
4.Thôn Phương Khê3 và thôn Mỹ Khê4

12-Tổng Lão Phong, 3 xã:
1.Xã Lão Phong 2.Xã Lão Phú 3.Xã Quý Kim

Thành Trì:

Huyện Nghi Dương là nơi có thành phủ Kiến Thuỵ (phủ lỵ), xem phần ghi thành trì bản phủ.

Quân lính:

-Lính tuyển: 133 người.

Dân:

-Đinh số: 1.377 người.

Ruộng đất: 9.122 mẫu 2 sào 2 thước 2 tấc 5 phân 1 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.989 quan 5 tiền 10 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4.700 hộc 34 bát 4 vốc 4 nắm.

Đền miếu:

-Văn Miếu huyện: ở xã Xuân La tổng Trà Hương. Trong miếu có 5 pho tượng đá.

-Đền thờ thần Hùng trấn tước điểm, tức là đền thờ thủy thần Đồ Sơn (núi Tháp), dân tổng Đồ Sơn
phụng thờ.

Xưa, dân làng định lập đền thờ, có người chiêm bao thấy thần bảo hãy dựng đền ở trên núi Tháp.
Theo lời trong mộng, ngày hôm sau người ấy lên núi Tháp, thấy một bầy chim công bay lượn quần tụ
trên đỉnh núi trong chốc lát rồi bay đi. Người kia lên tận đỉnh núi, thấy một vết chân chim công, cho là
ứng với điềm tromg mộng, bèn trở về nói lại với dân làng lập đền thờ nơi ấy để thờ vị thần Vết chân
chim công (Tước điểm chi thần).

Đời bản triều, vị thần ở đền ấy được phong là thần Hùng trấn.

Lại tương truyền: xưa có người trong làng đi qua đền, thấy hai con trâu đang hóc nhau. Về sau dân
làng cứ đến ngày 10 tháng tám hàng năm mở hội tế thì bày trò chọi trâu để làm vui cho thần. Ngày
hôm ấy thế nào cũng có mưa to gió lớn, theo lời truyền thì đó là do thần làm ra (theo dã sử).

                                                     
1 Xã Lệ Tảo: Đầu Nguyễn về trước là xã Lệ Cảo. Đời Minh Mệnh (1836) kiêng chữ Cảo (biệt danh của Gia

Long), đổi là xã Lệ Tảo .
2 Xã Đông Phương: Đầu triều Nguyễn là thôn Đông Hoa , từ 1841 kiêng huý chữ Hoa, đổi là Đông Phương

.
3 Thôn Phương Khê: Đầu triều Nguyễn là thôn Hoa Khê, từ 1841 kiêng huý tên mẹ vua Thiệu Trị, đổi là
Phương Khê.

4 Nguyên văn ghi tổng Đống Khê gồm 4 xã, thôn; có thể hiểu tổng Đống Khê gồm 5 xã, thôn. Tuy vậy, cách
trình bày 2 thôn Phương Khê, Mỹ Khê vào một chỗ cho thấy tuy phân tách 2 thôn nhưng chỉ được tính chung 1
đơn vị.
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-Đền thờ A Nàng Quỳnh Trân đời Trần: ở xã Nghi Dương tổng Nghi Dương. Dân toàn tổng phụng
thê.

A nàng là em gái vua Trần Nhân Tông, xuất gia tu hành, trụ trì chùa Nghi Dương. Sau khi mất, dân
địa phương lập đền phụng thờ. Mỗi khi hạn hán, dân đến cầu đảo đều thấy linh ứng.

-Đền thờ thần Đông Hải và thần Nam Hải: ở hai xã Cao Bộ và Triểu Trà đều có. Sự tích xem ở phần
ghi đền miếu xã Hà Hương huyện Vĩnh Bảo phủ Ninh Giang.

-Đền thờ Ngô Quản lĩnh: dân thôn Đông Tác tổng Đại Lộc phụng thờ. Theo bài văn khắc trên bia
dựng trong đền thì ngài Quản lĩnh họ Ngô, hiệu là Hùng Cự. Khoảng niên hiệu Minh Mệnh (1820-
1840) ông giữ chức Quản cơ. Năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) được phái đi đánh "giặc" Vành [chỉ
nghĩa quân Phan Bá Vành] ở bến đò Cổ Trai, bị tử trận, xác trôi dạt vào bãi cát thôn Đông Tác, thường
hiển linh ứng nghiệm. Trước đó dân bản xã thường ốm đau bệnh tật, từ sau khi lập đền thờ ngài thì
thấy bệnh tật được giảm hẳn. Năm Tự Đức thứ 10 (1857), con ngài là Ngô Hữu Khánh được giữ chức
Phó lãnh binh Hải Dương tìm đến bái yết rồi cho tu sửa đền, lập ruộng thờ, giao cho dân thôn Đông
Tác cày cấy thu hoa lợi để đèn hương phụng thờ.

Phong tục:

Huyện này xưa thuộc về phủ Kinh Môn, dân chúng phần nhiều hung hãn, mà nhất là các xã Quần
Mục, Đồ Sơn, Phong Cầu, Đức Phong, Tú Đôi lại càng dữ tợn lắm. Người các xã Phúc Hải, Minh Liễn,
Quế Lâm, Trà Hương thì phần nhiều xảo trá. Người các xã Hương Lung, Đại Trà, Kim Sơn, Tú Đôi thì
phần nhiều hung hăng. Ngoài ra các nơi khác dân chúng đều chất phác hủ lậu, mà người các xã
Phương Đường, Du Lễ gần với đôn hậu. Còn về truyền thống văn học thì ít có, dân chuyên cấy cày,
chài lưới làm nghề nghiệp sinh sống, người làm thợ, kẻ đi buôn tuy cũng có nhưng không nhiều; ăn
mặc thì dè sẻn tiết kiệm, các việc cưới xin ma chay thường là đơn sơ giản dị, nhưng chú trọng vào việc
thờ cúng thần linh. Hàng năm vào các tháng mùa xuân thường mở các cuộc hội hè ăn uống ca hát.
Riêng ở tổng Đồ Sơn thì có cuộc thi chọi trâu để làm vui cho thần. Dân chúng cũng có theo đạo Phật,
nhưng không phải là thành kính lắm. Thiên Chúa giáo thì toàn huyện không nơi nào theo.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè; rải rác có bông, khoai, đậu, dưa cà. Hai tổng Tiểu Trà, Phúc Hải trồng
nhiều cây mù u1 lấy quả để ép dầu. Các xã Tiểu Bàng, Phụ Lỗi, Đại Lộc có nghề phơi nước biển làm
muối. Các xã Quần Mục, Đồ Sơn làm nghề đánh cá. Đồ Sơn có trồng dứa quả hương vị thơm ngon.
Dân xã Phong Cầu ra đánh cá tận đảo Cát Bà, cũng có khi bắt được đồi mồi (vào khoảng tháng tư).
Các xã Đồ Sơn, Đại Lộc trồng dâu, nuôi tằm, và có nghề dệt vải thô.

Khí hậu:

Mùa xuân: tháng hai, tháng ba và mùa thu: tháng bảy, tháng tám nhiều mưa. Từ tháng chín đến
tháng giêng năm sau phần nhiều tạnh ráo. Mùa hè, mùa thu nắng nóng, ẩm ướt. Tháng tám thường hay
có bão, tục truyền đó là do linh khí thủy thần Đồ Sơn gây ra. (Dân tổng Đồ Sơn hàng năm cứ đến ngày
mười tháng tám làm lễ tế thần: mỗi xã nộp một con trâu để chọi đấu xem con nào thắng, con nào bại.
Con nào thắng thì dùng làm thịt để cúng thần, con nào thua cũng làm thịt để cúng các tuỳ tòng của
thần. Đến ngày nói trên bao giờ cũng có gió lớn, thuyền bè thường bị hại. Cho nên ngạn ngữ có câu
rằng:

Ai đi buôn đâu bán đâu,
Mồng mười tháng tám chọi trâu phải về.

                                                     
1 Nam mai mộc : "cây mù u, cũng gọi là cây u bạch, hoa trắng như hoa mai, quả tròn như ngón chân cái,

có nhiều từ Quảng Bình trở vào" (NPDVBK).
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Hải triều lên xuống mỗi tháng hai kỳ. Người địa phương thường quen nghe tiếng sóng động mà dự
đoán trời tạnh hay trời mưa: tiếng sóng kêu ở hải phận xã Quần Mục thì trời mưa; tiếng sóng kêu ở cửa
biển Đại Bàng (thuộc hải phận huyện Thuỵ Anh) thì trời tạnh. Ngạn ngữ có câu:

Sóng kêu bể Cồn1 đổ thóc vào rang,
Sóng kêu bể Bàng2 đổ thóc ra phơi.

Núi sông:

-Núi Đối (Đối Sơn): ở thôn Xuân La tổng Trà Hương, cao hơn 20 trượng, rộng chừng 6 mẫu.

-Núi Trà (Trà Sơn): ở xã Trà Hương tổng Trà Hương, cao hơn 30 trượng, rộng chừng 10 mẫu.

-Núi Đồ (Đồ Sơn): ở tổng Đồ Sơn. Ba mặt giáp biển, một mặt giáp sông. Núi có 9 ngọn, ngọn cao
nhất gọi là núi Mẹ (Mẫu Sơn). Các ngọn khác là núi Tháp (Tháp Sơn), núi Bông (Bông Sơn), núi
Ngang (Hoành Sơn), núi Khỉ (Khỉ Sơn), núi Lỗi (Lỗi Sơn), núi Mộc (Mộc Sơn), núi Dậu (Dậu Sơn), núi
Hương (Hương Sơn). Người ta cũng gọi 9 ngọn núi ấy là núi Chín Rồng (Cửu Long). Lại có một ngọn
đột khởi lên riêng biệt, gọi là núi Độc (Độc Sơn). Ngạn ngữ có câu:

Tám con theo mẹ dòng dòng,
Một con ngoảnh lại ra lòng bất nhân!

-Một dòng sông lớn từ bến đò Lục Thập chảy ra cửa Văn úc, dài 18 dặm, rộng 130 trượng. Triều
lên, sâu 4 trượng; triều xuống, sâu 3 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ bến đò Đạt đến cửa Riêng, dài 5 dặm, rộng trên dưới 50 trượng. Triều lên,
sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ huyện An Lão chảy về phía đông, qua xã Thù Du, chuyển về nam, qua tổng
Cổ Trai, chảy ra cửa biển Văn úc, dài 18 dặm, rộng trên dưới 19 dặm. Triều lên, sâu 1 trượng 5 thước;
triều xuống, sâu 1 trượng.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Thù Du chia dòng chảy về phía đông, qua xã Đồng Mô chảy ra Đồ Sơn,
dài 8 dặm, rộng trên dưới 20 trượng. Triều lên, sâu 6 thước; triều xuống, sâu 2 thước.

Danh thắng:

-Tháp cổ Đồ Sơn3: núi trông xuống biển cả, ngoằn ngoèo như con rồng dài hút nước. Trèo lên núi
mà trông thấy phong cảnh thật là đẹp mắt. Đời Trần dựng tháp trên núi ấy. Khoảng niên hiệu Gia Long
(1802-1819) tháp đã bị phá để lấy đá.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phia tây đến địa giới huyện An Lão, dài 4 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến hải phận Đồ Sơn, quanh co dài 18 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến đồn cũ Văn úc ở xã Đa Ngư dài 13 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến địa giới huyện An Dương, dài 12 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam đến bến đò Lục Thập ở địa giới huyện Tiên Minh,
dài 10 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: xem phần ghi chung về đồn luỹ toàn tỉnh.

                                                     
1 Bể Cồn: tức biển ở hải phận xã Quần Mục.
2 Bể Bàng: tức cửa biển Đại Bàng, nay đã bị lấp (ở địa phận huyện Đồ Sơn nay).
3 Tháp cổ Đồ Sơn: Tức tháp Tường Long, dựng năm Long Thuỵ Thái Bình 4 (1057) đời Lý Thánh Tông, cao hơn

100 thước ta, được coi là cổ tích danh thắng bậc nhất ở xứ An Bang xưa. Năm Gia Long 3 (1804) tháp bị phá
huỷ, gạch đá chở về xây thành tỉnh Hải Dương.
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Huyện An Lão

Huyện An Lão do phủ Kiến Thuỵ kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Nghi Dương, phía tây giáp hai huyện Kim Thành và Thanh Hà,
phía nam giáp huyện Tiên Minh, phía bắc giáp huyện An Dương.

Đông tây cách nhau 18 dặm. Nam bắc cách nhau 15 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 62 xã, thôn:

1-Tổng Phương Chử, 5 xã:
1.Xã Phương Chử 2.Xã Liễu Doanh 3.Xã Hoà Chử 4.Xã Ngọc Chử2

5.Xã Xuân Đài

2-Tổng An Luận, 6 xã:
1.Xã An Luận 2.Xã Khúc Giản 3.Xã Liễn Luận 4.Xã Bách Phương3

5.Xã Tiên Hội 6.Xã Xuân áng

3-Tổng Đại Hoàng, 6 xã:
1.Xã Đại Hoàng 2.Xã Kênh Xuyên 3.Xã Tri Lai 4.Xã Lai Thị
5.Xã áng Sơn 6.Xã Việt Khê

4-Tổng Văn Đẩu, 6 xã, thôn:
1.Xã Văn Trường 2.Xã Văn Đẩu 3.Xã Khúc Trì 4.Xã Cựu Viên
5.Thôn Thượng Chất 6.Xã Kha Lâm

5-Tổng Phù Lưu, 6 xã:
1.Xã Phù Lưu 2.Xã Phù Liễn 3.Xã Quy Tức 4.Xã Hộ Niệm
5.Xã Nguyệt áng 6.Xã Đồng Tử

6-Tổng Văn Hoà, 6 xã:
1.Xã Văn Hoà 2.Xã Xuân úc 3.Xã úc Giản 4.Xã An áo
5.Xã Hoà Niểu 6.Xã Kim `Đới

7-Tổng Đại Phương Lang, 7 xã:
1.Xã Đại Phương Lang 2.Xã Trung Thanh Lang3.Xã Thạch Lựu 4.Xã Tiên Cầm
5.Xã Hạnh Thị 6.Xã Văn Khê 7.Xã Đông Lung

8-Tổng Cao Mật, 8 xã, thôn:
1.Xã Cao Mật 2.Xã Mông Tràng Thượng 3.Xã Mông Tràng Hạ
4.Xã Hương Lạp 5.Thôn Côn Lĩnh 6.Thôn Kim Côn 7.Xã Cốc Tràng
8.Thôn Tôn Lộc

9-Tổng Biều Đa, 6 xã, thôn:
1.Xã Biều Đa 2.Xã Phương Lang Thượng 3.Xã Kim Châm
4.Xã Mỹ Lang Hạ 5.Xã Sái Nghi 6.Thôn Tứ Nghi

10-Tổng Câu Thượng, 6 xã, thôn:
1.Xã Câu Thượng 2.Xã Câu Trung 3.Xã Câu Hạ 4.Xã Câu Đông

                                                     
1 Huyện An Lão : Tên huyện có từ thời thuộc Đường (Đường thư, Địa lý chí). Đời Lý-Trần, An Lão

thuộc châu Đông Triều phủ Tân An. Thời thuộc Minh cũng là huyện An Lão thuộc châu Đông Triều (THQQ).
Đời Lê Thánh Tông đổi thuộc phủ Kinh Môn (1469). Năm Minh Mệnh 18 (1837) đổi thuộc phủ Kiến Thuỵ.

2 Xã Ngọc Chử: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Chử , từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Ngọc Chử .
3 Xã Bách Phương: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Bách Hoa , từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Bách Phương

.
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5.Xã Cát Tiên 6.Thôn An Trụ

Thành trì: (thuộc phủ kiêm lý).

Quân lính:

-Lính tuyển: 110 người.

Dân:

-Đinh số: 1.315 người.

Ruộng đất: 13.924 mẫu 9 sào 10 thước 6 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 5.248 quan 1 tiền 44 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 6.701 hộc 26 bát 1 vốc 1 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Nguyệt áng tổng Phù Lưu. Mỗi năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ Phò mã chồng Công chúa Chiêu Hoa đời Trần: ở xã Phù Liễn tổng Phù Lưu, dưới chân núi
Đào Lĩnh, dân bản xã phụng thờ.

Công chúa Chiêu Hoa là con gái Trần Thánh Tông, sau lấy chồng người bản xã (Phù Liễn) là Thái
học sinh Đô Thái uý An Đức hầu. Hầu họ Cao, tên Toàn. Sau khi về trí sự (hưu trí), Thái uý cùng với
Công chúa Chiêu Hoa mộ dân khai khẩn ruộng đất, dựng nhà ở dưới chân núi Đào Lĩnh. Sau khi mất,
dân làng lập đền trên vườn cũ phụng thờ, khi có việc cầu đảo đều thấy hiển linh ứng nghiệm.

-Đền Dụ Khánh: ở xã Bách Phương, tổng An Luận, dân bản xã phụng thờ. Sự tích thất truyền,
không hiểu rõ. Năm hạn hán, quan phủ đến làm lễ cầu đảo, đều thấy linh nghiệm, cho nên khai trình
lên xin triều đình cho dân địa phương phụng thờ.

Phong tục:

Huyện này trước thuộc về phủ Kinh Môn, có tiếng là hung hãn. Ngày nay dân hai xã Sái Nghi và
áng Sơn cũng vẫn còn như thế. Ngoài ra thì nơi khác như An Luận, Trung Thanh Lang nhiều người
gian xảo; người các xã Văn Tràng, Hạnh Thị (Chợ Hạnh) thì xấu xí. Riêng có các xã Ngọc Chử, Đồng
Tử, Xuân Đài, Xuân úc, Văn Hoà, Hoà Niểu, Phương Lang Thượng thì phong tục có phần thuần hậu.
Dân chúng cày cấy làm ăn, số làm thợ và đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy, ít có truyền thống
văn học. Ăn mặc thô lậu quê mùa, ít sùng chuộng đạo Phật. Theo Thiên chúa giáo thì có 7 xã, thôn:
Liễu Doanh, Khúc Giản, Xuân áng, Côn Lĩnh, Kim Côn, Cốc Tràng, Văn Khê.

Sản vật:

Nhiều lúa thu. Bông, khoai, đậu, dưa, cà các tổng Đại Hoàng, Phương Chử đều có, nhưng hai xã An
Luận, Đông Lũng có phần nhiều hơn. ở núi Dương Sơn có loài chim mỏ đỏ, lông xanh nhạt, to như
con vạc, tục gọi là chim Dương (Dương điểu), hàng năm cứ đến mùa tháng năm tháng sáu về tụ tập ở
trên núi. Dân địa phương có người làm tổ giả trên cây, rình đến đêm chụp bắt, nhưng cũng hiếm khi
bắt được.

Khí hậu:

Mùa xuân, mùa đông, nhiều sương mù. Mùa hè nắng nóng ẩm thấp. Mùa thu nhiều mưa và các trận
gió lớn. Mức thủy triều lên xuống đại khái như huyện Nghi Dương.

Sông núi:

-Núi Voi (Tượng Sơn): ở địa phận hai xã Tiên Hội và Phương Chử, hình núi tựa như con voi, cho
nên đặt tên như vậy. Núi cao chừng hơn 50 trượng, rộng ước 3 mẫu.

-Núi Tiên Hội: ở xã Tiên Hội, gần núi Voi, độ cao cũng xấp xỉ như núi Voi.
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-Núi Phướn (Phan Sơn): ở địa phận xã Xuân áng. Núi này xen lẫn đất và đá.

-Núi Đào Lĩnh: ở xã Phù Liễn, cao chừng hơn 50 trượng. Núi có hai nhánh, một nhánh làm thành
núi Yên Ngựa (Mã Yên Sơn), nét nhánh làm thành núi Trà (Trà Sơn) và núi Đối (Đối Sơn).

-Núi Yên Ngựa: ở xã Quy Tức. Núi có dáng như Yên Ngựa, cho nên đặt tên như thế.

-Núi Dương (Dương Sơn): ở địa phận hai xã Hà Lâm và Cựu Viên, lẫn đất và đá. Trên núi có loài
chim dương thường về tụ tập, cho nên đặt tên như thế.

-Núi Đấu (Đấu Sơn): ở thôn Thượng Chất. Hình núi bốn phía cao, ở giữa lõm xuống như chiếc đấu,
cho nên đặt tên như thế. Người ta đồn rằng người xưa điểm quân tại đây.

-Núi Cò (Vụ Sơn): ở xã Đồng Tử, cao chừng 10 trượng.

-Một dòng sông lớn từ sông Hổ Mang huyện Thanh Hà chảy xuống phía đông, qua ngã ba Cầu
Thượng, ngã ba Cẩm La, bến đò Lục Thập sang huyện Nghi Dương, dài 23 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Cầu Thượng đến ngã ba Cẩm La dài 7 dặm, rộng trên dưới 70 trượng.
Triều lên sâu 10 trượng; triều xuống, sâu 9 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Cẩm La đến bến đò Lục Thập, dài 16 dặm, rộng trên dưới 97 trượng. Triều
lên, sâu 11 trượng, triều xuống sâu 10 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ xã Nại Xuyên huyện Kim Thành chảy xuống phía đông, qua ngã ba Trạm
Bạc, bến đò Đạt, chảy sang huyện Nghi Dương, dài 20 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Nại Xuyên đến ngã ba Trạm Bạc dài 4 dặm, rộng trên dưới 23 trượng. Triều lên,
sâu 2 trượng; triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Trạm Bạc đến bến đò Đạt, dài 16 dặm, rộng trên dưới 23 trượng. Triều lên
sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Cầu Thượng (tục gọi là ngã ba Nay) chia dòng chảy vòng qua các
tổng Đâu Kiên, Du Viên rồi hợp dòng ở ngã ba Cẩm La, dài 8 dặm, rộng trên dưới 16 trượng. Triều
lên, sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 2 thước.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ tổng Du Viên (tục gọi là ngã ba Đất Đỏ) uốn khúc bao quanh các
xã Hộ Niệm, Nguyệt áng, gọi là sông Chín Bầu (Cửu Biều giang) chảy sang huyện Nghi Dương, dài
30 dặm, rộng trên dưới 19 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng 6 thước; triều xuống, sâu 1 trượng.

Danh thắng:

-Động Núi Voi (Tượng Sơn động), bên sườn núi Tượng Sơn có một cái động, trông tựa như hàm
voi, rộng chứa được hơn trăm người. Phía trên hang có lỗ thông có ánh sáng rọi vào. Phía dưới động
có hai cái giếng. Giếng bên trái nước rất trong, giặt áo rất trắng. Giếng bên phải nước đục, sâu không
thấy đáy. Tương truyền thả một chiếc lá du xuống giếng ấy thì lá sẽ trôi xuống con ngòi ở xã Nguyệt
áng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ Nại Xuyên đi về phía đông đến tổng Trà Hương huyện Nghi Dương, quanh co
dài 20 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ bến đò Cẩm La đi về phía đông bắc, đến tổng Trà Hương, huyện Nghi Dương,
quanh co dài 9 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Phù Liễn đến tổng Đống Khê huyện Nghi Dương, dài 4 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Trong huyện không có đồn luỹ nào.
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Huyện Kim Thành

Kim Thành là huyện thống hạt thuộc phủ Kiến Thuỵ.

Huyện lỵ ở vào địa phận xã Hoàng Xá, tổng Phí Gia.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện An Lão, phía tây giáp huyện Chí Linh; phía nam giáp huyện

Thanh Hà, phía bắc giáp huyện Giáp Sơn.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 25 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía đông đến phủ lỵ dài 29 dặm. Từ huyện lỵ đi về phía tây đến thành tỉnh dài

36 dặm.

Huyện có 11 tổng, gồm 79 xã, thôn:

1-Tổng Lai Vu, 7 xã:
1.Xã Lai Vu 2.Xã Vu Thanh 3.Xã Vũ Xá 4.Xã Thượng Đỗ
5.Xã Lai Khê 6.Xã Tường Vu 7.Xã Cổ Dũng

2-Tổng Cam Đường, 12 xã, thôn:
1.Xã Cam Đường Thượng 2.Thôn Cam Đường Đông
3.Xã Xuân Mang 4.Xã An Bình 5.Xã Cự Phạm 6.Xã Phạm Xá
7.Xã Phương Duệ2 8.Xã Thiện Đáp 9.Xã Quỳnh Khê 10.Xã Quảng Đạt
11.Thôn Bổ Hổ 12.Xã Phương Khê3

3-Tổng Bất Náo, 8 xã:
1.Xã Bất Náo 2.Xã Phú Thái 3.Xã Dưỡng Thái 4.Xã Lương Xá
5.Xã Vân Dương 6.Xã Cống Khê 7.Xã Cổ Phục 8.Xã Phần Lộc

4-Tổng Phù Tải, 8 xã:
1.Xã Phù Tải 2.Xã Bằng Lai 3.Xã Hải Ninh 4.Xã Chiêu Độ
5.Xã Chuẩn Thằng 6.Xã Dưỡng Mông 7.Xã Viên Chử 8.Xã Thiên Đông

5-Tổng Phí Gia, 8 xã:
1.Xã Phí Gia 2.Xã Đồng Xá 3.Xã Trung Xá 4.Xã Hoàng Xá
5.Xã Khuê Phương4 6.Xã Phong Nội 7.Xã Phú Nội 8.Xã Cẩm La

6-Tổng Nại Xuyên, 7 xã, thôn:
1. Xã Nại Xuyên Thượng 2.Thôn Nại Xuyên Đông
3.Xã Định Giang 4.Xã Kỳ Côi 5.Xã Xuân Quang 6.Xã Kiên Lao
7.Xã Kim áng

                                                     
1 Huyện Kim Thành : Xưa là đất Trà Bái (ƯTDĐC), là đất Phí Gia thuộc Trà Hương (ĐNNTC); thời

thuộc Minh là huyện Cổ Phí châu Đông Triều phủ Tân An. Đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Kim Thành (1469)
thuộc phủ Kinh Môn. Năm Minh Mệnh 14 (1833) đổi thuộc phủ Kiến Thuỵ. Sau tách 5 tổng Đâu Kiên, Du
Viên, Quán Trang, Ngọ Dương, Hà Nhuận nhập vào huyện An Lão thuộc tỉnh Hải Phòng, phần còn lại nay là
huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

2 Xã Phương Duệ: Đầu triều Nguyễn là xã Hoa Duệ ; từ 1841 kiêng huý chữ Hoa, đổi là Phương Duệ .
3 Xã Phương Khê: Đầu triều Nguyễn gọi là xã Hoa Khê ; theo lệnh 3-1841 kiêng huý chữ Hoa, đổi là
Phương Khê .

4 Xã Khuê Phương: Đầu triều Nguyễn là xã Khuê Chương ; từ 1848 kiêng miếu hiệu của Thiệu Trị (Thánh
tổ Chương Hoàng đế), đổi là Khuê Phương .
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7-Tổng Ngọ Dương, 4 xã, thôn:
1.Xã Ngọ Dương 2.Xã Hoàng Lâu 3.Xã Đình Ngọ 4. Thôn Tỉnh Thủy

8-Tổng Hà Nhuận1, 5 xã:
1.Xã Hà Nhuận2 2.Xã Dưỡng Phú 3.Xã Hạ Đỗ 4.Xã Phú La
5.Xã Hỗ Đông

9-Tổng Quan Trang, 8 xã:
1.Xã Quan Trang 2.Xã Trực Trang3 3.Xã Thượng Trang 4.Xã Hạ Trang
5.Xã ích Trang 6.Xã Đại Trang 7.Xã Nghĩa Trang 8.Xã Trung Trang

10-Tổng Đâu Kiên, 7 xã:
1.Xã Đâu Kiên 2.Xã Chân Định 3.Xã Chân Đào 4.Xã Hạ Câu
5.Xã Cẩm Văn 6.Xã Bạch Câu 7.Xã Đông Nham

11-Tổng Du Viên, 5 xã:
1.Xã Du Viên 2.Xã Ly Câu 3.Xã Kênh Điền 4.Xã Lương Câu
5.Xã Thượng Câu

Thành trì:

Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất, hình vuông, chu vi 80 trượng (mỗi chiều 20 trượng), cao 7
thước, dày 1 trượng, có một cửa ở mặt tiền. Bốn phía có hào, rộng 1 trượng, sâu 3 thước.

Quân lính:
-Lính tuyển: 293 người.
-Lính lệ: 38 người.

Dân:

-Đinh số: 3.125 người.

Ruộng đất: 23.697 mẫu 8 sào 14 thước 5 tấc 1 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền 9.513 quan 9 tiền 4 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.645 hộc 9 bát 8 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Hoàng Xá, tổng Phí Gia. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ thần Phù Đổng Xung thiên Thiên vương4: ở xã Cổ Phục, dân bản xã phụng thờ. Sự tích
thất lạc, không rõ.

Phong tục:

Kẻ sĩ có phần phù phiếm, dân chúng thì có phần xảo trá, đại khái là như thế. Dân hai tổng Cam
Đường, Hà Nhuận phần nhiều dữ tợn hung ác. Tổng Lai Vu gần với quê mùa, chất phác. Dân hai tổng
Phù Tải, Phí Gia thì hay rong chơi lười nhác, mà lại có phần keo kiệt, hay sinh chuyện tranh chấp.
Riêng tổng Du Viên thì gần được mức thuần hậu. Ăn mặc giản dị tiết kiệm, các việc cưới xin ma chay
thường chỉ chiếu lệ làm qua loa. Phong tục chuộng việc thờ cúng quỷ thần. Hàng năm vào mùa xuân

                                                     
1 Xem chú tiếp sau.
2 Tổng và xã Hà Nhuận: Đầu đời Nguyễn gọi là (tổng và xã) Hà Nội ; sau khi lập tỉnh Hà Nội (1832) tránh

tên Hà Nội, đổi là Hà Nhuận .
3 Xã Trực Trang: Đầu đời Nguyễn là xã Thực Trang , từ 1841 kiêng huý chữ Thực (một tên khác của mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là Trực Trang .
4 Phù Đổng Thiên vương: sự tích xem mục Đền miếu tỉnh Bắc Ninh.
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thường mở lễ hội tế có ca hát, đánh cờ tướng để mua vui cho thần, có khi kéo dài đến 10 ngày mới tan
hội. Xã Ngọ Dương có trò đua thuyền. Đàn ông đàn bà đều sùng chuộng đạo Phật, chùa chiền sửa sang
tu sức rất đẹp. Hai chùa Quang Khánh, Phí Gia hàng năm đều có mở hội chùa rất lớn. Theo Thiên chúa
giáo chỉ có ba xã Nại Xuyên, Đồng Xá, Xuân Quang mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu. Sau khi gặt xong thường trồng bông, khoai, dưa hấu1. Cau tươi thì có
phần ít hơn huyện An Dương. Tổng Quan Trang có nghề dệt chiếu, có cua biển ăn ngon. Xã Lai Vu có
loài trai trục thịt trắng, hương vị thơm ngon.

Khí hậu:

Mùa xuân, tháng hai thường có gió bấc rét buốt, trời mây âm u hàng tuần2 (10 ngày) liền. Sáng sớm
sương mù dày đặc có khi đến giờ Mão3 hoặc giờ Vị4 mới tan. Từ trung tuần tháng ba trở đi mới bắt
đầu ấm dần. Ba tháng mùa hè nắng nóng, oi bức khó chịu, ít mưa, thường lộng gió đông nam. Ba tháng
mùa thu thường có mưa bão, mà tháng tám là nhiều nhất. Ba tháng mùa đông khí hậu lạnh rét, mà
tháng mười một, tháng chạp là rét nhất; thường có đợt rét kéo dài mấy tuần liền, lại thêm mưa phùn lất
phất. Mức thủy triều lên xuống mỗi tháng 2 kỳ. Hàng năm vào khoảng tháng 9, tháng 10 vào dịp rươi
sinh5 thường có mưa to gió mạnh, dân hay bị cảm nhiễm chứng sốt rét, tục gọi là Độc rươi.

Núi sông: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ sông An Điền huyện Chí Linh (tục gọi là ngã ba Tuần Mây) chảy xuống
phía đông, qua bến đò Kinh Môn, các xã Phương Khê, Phú Thái đến xã An Thủy huyện Giáp Sơn, dài
22 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ sông An Điền đến bến đò Kinh Môn dài 20 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều
lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ bến đò Kinh Môn đến xã An Thủy, dài 2 dăm, rộng trên dưới 29 trượng. Triều
lên, sâu 2 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 2 trượng.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba sông An Điền chia dòng chảy xuống phía nam, qua ngã ba Bằng Lai,
đến ngã ba Nhân Võng, hợp với dòng sông Hổ Mang chảy xuống ngã ba Cẩm La ở huyện Tiên Minh,
dài 28 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba An Điền đến ngã ba Bằng Lai, dài 11 dặm, rộng trên dưới 60 trượng.
Triều lên, sâu 2 trượng. Triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Bằng Lai đến ngã ba Nhân Võng, dài 9 dặm, rộng trên dưới 90 trượng.
Triều lên, sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba Nhân Võng đến sông Hổ Mang, dài 2 dặm, rộng trên dưới 90 trượng.
Triều lên, sâu 1 trượng 6 thước; triều xuống sâu 1 trượng 1 thước.

Đoạn sông từ sông Hổ Mang đến ngã ba Câu Thượng (tục gọi là ngã ba Nay), dài 1 dặm, rộng
trên dưới 100 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 1 trượng.

                                                     
1 Dưa hấu, ngv.: Tây qua : "Tây qua dưa hấu đỏ son ngọt lòng" (CNNÂ, 66b).
2 Tuần: khoảng thời gian 10 ngày, mỗi tháng chia làm 3 tuần (thượng, trung, hạ).
3 Mão: từ 5-7 giờ sáng.
4 Vị: quá trưa, từ 1-3 giờ chiều.
5 Mùa rươi sinh: "Khi nào có rươi tất có mưa, kỳ hạn không sai, cứ tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5, thì rươi

ra nhiều, theo thuỷ triều, lênh đênh trên mặt nước. Ngày 30 tháng 5, ngày 20 tháng 8 cũng có rươi, nhưng chỉ
dài độ mấy tấc" (Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ, Phẩm vật, 295).
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Đoạn sông từ ngã ba Câu Thượng đến ngã ba Cẩm La dài 5 dặm, rộng trên dưới 70 trượng.
Triều lên, sâu 10 trượng; triều xuống, sâu 9 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Bằng Lai chia dòng chảy về phía đông bắc, qua tổng Bất Náo, lại
chảy về phía đông, đến tổng Hà Nhuận, hợp vào ngã ba Phương Chử (tục gọi là ngã ba Cung), dài 13
dặm, rộng trên dưới 6 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Quảng Đạt chia dòng chảy về phía bắc, qua xã Cự Phạm đến xã Phương
Duệ, dài 1 dặm, rộng trên dưới 14 trượng. Triều lên, sâu 1 trượng; triều xuống, sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ sông Hổ Mang chia dòng chảy về phía đông bắc, qua tổng Nại Xuyên, hợp
vào ngã ba Trạm Bạc, dài 6 dặm, rộng trên dưới 22 trượng. Triều lên sâu 2 trượng; triều xuống, sâu
một trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Câu Thượng chia dòng ra, quanh co chảy qua hai tổng Đâu Kiên và
Du Viên, dài 8 dặm, rộng trên dưới 16 trượng. Triều lên, sâu 5 thước; triều xuống, sâu 1 thước.

Ngoài những sông nói trên, còn nữa là những ngòi lạch nhỏ.

Danh thắng:

-Chùa Quang Khánh1: ở xã Dưỡng Mông2 [tổng Phù Tải]. Phía ngoài chùa là dòng sông uốn quanh
bao bọc, phong cảnh tĩnh mịch. Chùa rộng đến hơn trăm gian, hành lang tường mái ken sát như cánh
ve. Lúc trước, vua Trần Nhân Tông từng du hạnh3 qua đây, ban cho dân sở tại một nghìn quan tiền để
tu sửa chùa. Hàng năm đến mùa xuân chùa đều có mở hội, thiện nam tín nữ trảy hội lễ chùa đến một
tuần mới tan.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến đò Cổ Pháp, qua trạm Đông Khê đến xã Cổ Phục tiếp với đường quan
báo huyện Giáp Sơn, dài 28 dặm 111 trượng 3 thước, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến tổng Phù Tải giáp địa giới huyện Thanh Hà, dài 4
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua xã Phú Thái đến bến đò Kinh Môn, dài 12 dặm
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Nại Xuyên đến địa giới huyện An Lão, dài 4
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, qua tổng Câu Thượng huyện An Lão, đến tổng
Đâu Kiên dài 3 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Trong huyện không có đồn luỹ nào.

                                                     
1 Theo văn bia, chùa dựng từ đời Trần, do thiền sư Huệ Nhẫn khởi tạo. Huệ Nhẫn họ tên thật là Vương Quán

Viên, 19 tuổi tham yết Kiêm Huệ đại sư ở chùa Báo Ân huyện Siêu Loại, sau đến chùa Đông Sơn ở Chí Linh,
xưng là Đông Sơn hoà thượng, được Trần Nhân Tông phong là Huệ Nhẫn quốc sư. Ông còn là danh y đã chữa
khỏi bệnh đau mắt cho vua Trần Minh Tông. Truyền thuyết kể sư còn có tên thường gọi là Ông Mộng, Trần
Minh Tông đau mắt, chiêm bao thấy thầy thuốc xưng tên là Ông Mộng đến chữa cho, vua khỏi bệnh, sai người
đi tìm kiếm mới biết Ông Mộng chính là Huệ Nhẫn (Quang Minh tự bi minh tịnh tự, Bắc Kỳ giang sơn cổ tích
danh thắng bị khảo; cũng xem: DTLSVHVN, tr.556).

2 Xã Dưỡng Mông: nay là thôn Dưỡng Mông, xã Kim Đính huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
3 Du hạnh: từ dùng chỉ các cuộc đi viếng thăm không chính thức của vua chúa.
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Huyện An Dương

An Dương là huyện thống hạt thuộc phủ Kiến Thuỵ.

Huyện lỵ đặt ở địa phận giáp ranh 3 xã An Khê, Lực Hành, Thư Trung tổng Trung Hành (nay mới
xin chuyển đến địa phận xã Hàng Kênh tổng Đông Khê).

Huyện hạt1 phía đông giáp giang phận sông Bạch Đằng ở huyện An Hưng tỉnh Quảng Yên, phía tây
giáp huyện Kim Thành, phía nam giáp huyện Nghi Dương, phía bắc giáp huyện Thủy Dương.

Đông tây cách nhau 28 dặm. Nam bắc cách nhau 9 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía nam đến phủ lỵ, dài 8 dặm. Từ huyện lỵ đi về phía tây đến tỉnh lỵ, dài 53
dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 63 xã:

1-Tổng Văn Cú, 11 xã:
1.Xã Văn Cú 2.Xã Trạm Bạc 3.Xã Hoàng Lâu 4.Xã Trường Duệ
5.Xã Lương Quy 6.Xã Đồng Giới 7.Xã Vĩnh Khê 8.Xã Đồng Dụ
9.Xã Kiến Phong2 10.Xã Vân Tra 11.Xã Minh Kha

2-Tổng Điều Yêu, 10 xã:
1.Xã Điều Yêu Thượng 2.Xã Điều Yêu Hạ 3.Xã Điều Yêu Trung 4.Xã Nhu Điều
5.Xã Tri Yêu 6.Xã Xích Thổ 7.Xã Điều Yêu Đông 8.Xã Đào Yêu
9.Xã Tiên Sa 10.Xã Hy Tải

3-Tổng An Dương, 8 xã:
1.Xã An Dương 2.Xã Hoàng Mai 3.Xã Tê Chử 4. Xã Song Mai
5.Xã Trang Quan 6.Xã Niệm Nghĩa 7.Xã Vĩnh Niệm 8.Xã Đôn Nghĩa

4-Tổng Đông Khê, 5 xã:
1.Xã Đông Khê 2.Xã Dư Hàng 3.Xã Phụng Pháp 4.Xã Hàng Kênh
5.Xã An Biên

5-Tổng Trung Hành, 6 xã:
1.Xã Trung Hành 2.Xã Lực Hành 3.Xã An Khê 4.Xã Thư Trung
5.Xã Điều Sơn 6.Xã Đông An

6-Tổng Da Viên, 6 xã:
1.Xã Da Viên 2.Xã Lạc Viên 3.Xã An Trì 4.Xã An Chân
5.Xã Hạ Lý 6.Xã Thượng Lý

7-Tổng Trực Cát, 5 xã:
1.Xã Trực Cát 2.Xã Hào Khê 3.Xã Đồng Xá 4.Xã Cát Bi
5.Xã Cát Khê

8-Tổng Lương Xâm, 6 xã:
1.Xã Lương Xâm 2.Xã Hạ Lũng 3.Xã Lũng Bắc 4.Xã Lương Khê
5.Xã Lương Bồ 6.Xã Xâm Đông

                                                     
1 Huyện An Dương : Huyện được thành lập và đặt tên năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông.

Qua các triều cho đến đầu Nguyễn đều đặt thuộc phủ Kinh Môn, từ năm Minh Mệnh 14 (1833) đổi thuộc phủ
Kiến Thuỵ. Nay là đất thuộc huyện An Hải, thành phố Hải Phòng.

2 Xã Kiến Phong: Đầu đời Nguyễn là xã Hoa Phong ; từ năm 1841 kiêng huý chữ Hoa, đổi là Kiến Phong
.
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9-Tổng Hạ Đoàn, 7 xã:
1.Xã Hạ Đoàn 2.Xã Thượng Đoàn 3.Xã Đoàn Xá 4.Xã Phú Xá
5.Xã Vạn Mỹ 6.Xã Vĩnh Lưu 7.Xã Định Vũ

Thành trì:

Thành huyện đắp đất, hình vuông, chu vi 80 trượng (mỗi chiều 20 trượng), cao 7 thước 2 tấc. Có
hai cửa: Cửa tiền và cửa hữu. Xung quanh có hào, rộng 2 trượng 5 thước, sâu 3 thước.

Quân lính:
-Lính tuyển: 109 người.
-Lính lệ: 29 người.

Dân:

-Đinh số: 1.465 người.

Ruộng đất: 13.448 mẫu 2 sào 2 thước 8 tấc.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.230 quan 5 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8.426 hộc 13 bát 67 vốc 6 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Hàng Kênh tổng Đông Khê. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ Ngô Vương: ở xã Lương Xâm [tổng Lương Xâm], dân bản xã phụng thờ. Sự tích thất
tường.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Phú Xá, dân bản xã phụng thờ. Sự tích xem ở phần ghi về
huyện Thủy Đường.

-Đền thờ Liễu Hạnh thần nữ: ở xã Thượng Đoàn tổng Hạ Đoàn, dân bản phụng thờ. Thần họ Trần,
Người huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sự tích xem ở phần ghi về tỉnh Nam Định.

-Đền thờ thần Lôi Công: ở xã Vân Tra, dân bản xã phụng thờ. Thần họ Đào, tên là Lôi, tự là Đề Hú.
Thân phụ của ngài một hôm chiêm bao thấy một người đi vào chỗ mình nằm, nói rằng: "Tôi vốn là
thần coi việc sấm sét (Lôi thần), bị thiên đình biếm trích giáng xuống hạ giới, nghe nói tôn ông là
người có phúc, vậy xin đầu thai làm con ngài". Sau đó, một hôm mẹ ngài đang đi trên đường bỗng thấy
chớp loé và tiếng sét xuyên vào tai. Mẹ ngài sợ hãi té ngã, rồi cảm ứng mà có mang. Sau 14 tháng bà
sinh con trai, đặt tên là Lôi. Đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278) có quân nhà Tống sang xâm lấn,
ngài từng vâng mệnh đi đánh dẹp. Dẹp yên giặc thì ngài mất, dân làng lập đền thờ, thấy linh thiêng
ứng nghiệm, các đời vua tôn phong là "Lôi công thần".

-Đền thờ Phạm Tử Nghi1: dân hai xã Vĩnh Niệm và An Dương phụng thờ. Ngài quê xã Vĩnh Niệm,
có sức khoẻ như thần. Ngài từng đề xướng việc đắp đê. Trên con đê ấy, ngài chồng một chồng đất cao
5 thước, rồi cầm gậy vụt mạnh xuống, chồng đất bị hất đổ hết. Về sau ngài ra làm quan với nhà Mạc,
đến hàm Thái uý tước Tứ Dương hầu. Thời Mạc Chính Trung2, ngài chiếm cứ vùng An Quảng rồi tung

                                                     
1 Phạm Tử Nghi  (?-1551): Thái uý triều Mạc, tước Tứ Dương hầu, không muốn lập Mạc Phúc Nguyên

nối ngôi, chiếm miền Yên Quảng để tự lập, sau thất bại, bị giết. Cương mục chú: Tử Nghi người xã Trung
Hành. Tại đây, ĐKĐD cho biết Tử Nghi quê xã Vĩnh Niệm tổng An Dương.

2 Ngv. chép: "Mạc Chính Trung niên... ". Chính Trung không phải là niên hiệu mà là tên của Hoằng vương, con
thứ Mạc Đăng Dung, người được Tứ Dương hầu Phạm Tử Nghi mưu tôn lên ngôi thay thế Phúc Nguyên còn ít
tuổi. Mưu không thành, Chính Trung và Phạm Tử Nghi phải chạy ra chiếm vùng Hoa Dương huyện Ngự Thiên
(tức xã Trác Châu, huyện Hưng Nhân), tại đây Chính Trung "tiếm xưng tôn hiệu, nguỵ lập triều đình". Sau khi
thua bại, Chính Trung phải chạy sang nhà Minh, bị đưa đi an trí ở châu Thanh Viễn (Kiến văn tiểu lục) rồi chết
tại đó.
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quân đánh sang xâm lấn đất Quảng Đông, quân nhà Minh không chống cự nổi. Nhà Minh gửi thư sang
trách cứ triều đình nước Nam. Ngài bèn đến cửa khuyết nhận tội, xin chịu hình phạt. Người Minh chặt
đầu ngài bỏ vào trong hộp gỗ, cắm lên trên hộp ấy một chiếc ô, rồi cho trôi sông. Chiếc hộp ấy theo
dòng sông trôi về tận quê ngài ở xã Vĩnh Niệm. Ban đêm người trong xã nghe tiếng gọi của ngài, ai
cũng lấy làm kinh sợ, dân xã bèn lập đền thờ, mỗi khi có việc cầu khẩn điều gì đều thấy linh thiêng
ứng nghiệm. Các đời vua sau đều có sắc phong thần.

-Đền thờ thần Cao Sơn: ở xã Tri Yếu tổng Điều Yêu, dân bản xã phụng thờ. Sự tích giống như sự
tích đền thờ thần Cao Sơn ở xã Lương Gián huyện Chí Linh.

Phong tục:

Kẻ sĩ biết giữ phận, dân chúng chăm chỉ làm ăn. Các tổng miền trên như Điều Yêu, Văn Cú, Đông
Khê gần được mức văn nhã. Quần áo ăn mặc đẹp đẽ. Thờ thần cúng Phật rất mực thành kính. Các tổng
ở miệt dưới như Lương Xâm, Trực Cát, Hạ Đoàn thì dân chúng phần nhiều quê mùa chất phác, ăn mặc
cốt bền chắc. Các việc cưới xin, ma chay đều theo nề nếp tiết kiệm. Theo Thiên chúa giáo gián tòng có
10 xã: Đồng Giới, Tri Yếu, Hàng Kênh, Phụng Pháp, Điều Sơn, Thư Trung, Lang Thâm, Lương Phụ,
Thâm Đông, Trực Cát, Cát Bi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, hè ít, rải rác có trồng cau. Cam, bưởi ở hai xã Đồng Dụ, Trường Duệ hương vị thơm
ngon. Các xã gần biển sản nhiều cá, tôm, hàu biển1. Xã Định Vũ có nghề làm muối.

Khí hậu:

Mùa xuân, mùa đông nhiều sương mù. Mùa hè nóng nực ẩm thấp. Mùa thu nhiều mưa bão. Thủy
triều lên xuống cũng tương tự như ở huyện Nghi Dương, mỗi tháng hai kỳ.

Sông núi: Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Trạm Bạc chảy về phía đông, qua bến đò Đạt, cửa Riêng, đổ ra cửa
Do, dài 22 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ ngã ba Trạm Bạc đến bến đò Đạt, dài 16 dặm, rộng trên dưới 22 trượng. Triều lên,
sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ bến đò Đạt đến cửa Do, dài 6 dặm, rộng trên dưới 56 trượng. Triều lên, sâu 3
trượng; triều xuống, sâu 2 trượng, 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ sông Kiển Bái huyện Thủy Đường chảy xuống phía nam, qua xã An Trì đến
sông Cấm, qua đồn nhì Ninh Hải cửa Nam Triệu đổ vào cửa Do, dài 15 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Yên Trì đến sông Cấm, dài 1 dặm, rộng trên dưới 50 trượng. Triều lên, sâu 2
trượng 9 thước; triều xuống, sâu 2 trượng 4 thước.

Đoạn sông từ sông Cấm đến cửa Nam Triệu dài 2 dặm, rộng trên dưới 67 trượng. Triều lên, sâu
3 trượng; triều xuống, sâu 3 trượng.

Đoạn sông từ cửa Nam Triệu đến cửa Do, dài 12 dặm, rộng trên dưới 140 trượng. Triều lên sâu
2 trượng 4 thước; triều xuống, sâu 1 trượng 9 thước.

-Một dòng sông lớn từ sông Bạch Đằng, qua xã Định Vũ đổ ra biển, dài 15 dặm, rộng chừng 2 dặm.

-Một dòng sông nhỏ từ cửa Nam Triệu đến sông Bạch Đằng, dài 2 dặm, rộng trên dưới 18 trượng;
triều lên sâu 2 trượng. Triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Trạm Bạc phân nhánh, quanh co uốn khúc chảy về phía đông, qua
đồn cũ Nhu Viễn, đồn Hải Phòng, hợp vào với sông Cấm, dài 35 dặm, rộng trên dưới 19 trượng. Triều
lên, sâu 1 trượng 3 thước; triều xuống, sâu 8 thước.

                                                     
1 Ngv.: Mẫu lệ , hàu biển. Vỏ mẫu lệ phơi khô tán nhỏ làm thuốc đau dạ dày.
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Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua bến đò Đạt đến địa giới huyện Nghi Dương,
dài 3 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến đồn Hải Phòng trên sông Cấm dài 7 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến sông Trạm Bạc ở địa giới huyện Kim Thành, dài 16
dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: Xem ở phần ghi chung về đồn luỹ toàn tỉnh.

Phủ Kinh Môn

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Huề Trì tổng Cổ Biện huyện Giáp Sơn (nay xét xin dời đến huyện lỵ huyện
Thủy Đường).

Phủ hạt1 phía đông giáp sông Bạch Đằng huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên, phía tây giáp hai huyện
Kim Thành, Chí Linh; phía nam giáp huyện Kim Thành, phía bắc giáp lâm phận huyện Lục Ngạn tỉnh
Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 51 dặm. Nam bắc cách nhau 28 dặm.

Từ phủ lỵ đi về phía tây nam đến tỉnh lỵ dài 38 dặm.

Phủ kiêm lý 1 huyện: huyện Giáp Sơn:

Huyện Giáp Sơn, 7 tổng:
1.Tổng Cổ Biện 2.Tổng Hà Trường 3.Tổng Đích Sơn 4.Tổng Dương Nham
5.Tổng Yên Lưu 6.Tổng Vụ Nông 7.Tổng Quỳnh Hoàng

Thống hạt: 2 huyện Thủy Đường, Đông Triều:

1-Huyện Thủy Đường, 12 tổng:
1.Tổng Thủy Đường 2.Tổng Song Mai 3.Tổng Trịnh Xá 4.Tổng Lâm Động
5.Tổng Kênh Triều 6.Tổng Phục Lễ 7.Tổng Dưỡng Động 8.Tổng Trúc Động
9.Tổng Dưỡng Chân 10.Tổng Phù Lưu 11.Tổng Thái Lai 12.Tổng Thượng Côi

2-Huyện Đông Triều, 11 tổng:
1.Tổng Vĩnh Đại 2.Tổng Đạm Thủy 3.Tổng Kim Lỗi 4.Tổng Mễ Sơn
5.Tổng Thượng Chiếu 6.Tổng Tứ Trang 7.Tổng Hạ Chiếu 8.Tổng Yên Lãng
9.Tổng Yên Khánh 10.Tổng Nội Hoàng 11.Tổng Bí Giang

Thành trì:

Thành phủ đắp đất hình vuông, chu vi 270 trượng (mỗi chiều 65 trượng), cao 7 thước 2 tấc. Có 3
cửa: cửa Tiền, Hữu, Tả. Xung quanh thành có hào, rộng 2 trượng, sâu 3 thước.

-Thành huyện Đông Triều: ở xã Yên Lâm.

-Thành huyện Thủy Đường: ở xã Thủy Đường.

                                                     
1 Phủ Kinh Môn : Phủ Kinh Môn đời Đồng Khánh là phủ Kinh Môn ba quận (tức 3 huyện) mới lập năm

Minh Mệnh 18 (1837), chỉ gồm 3 huyện: Giáp Sơn, Thuỷ Đường và Đông Triều (tức là đất phủ Kinh Môn bảy
huyện sau khi tách 4 huyện Nghi Dương, An Dương, Kim Thành, An Lão để lập phủ Kiến Thuỵ). Nay là đất
các huyện Kinh Môn (Hải Dương), Đông Triều (Quảng Ninh), Thuỷ Nguyên (Hải Phòng).
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Quân lính:

-Lính tuyển: 494 người. Trong đó:
Giáp Sơn: 185 người.
Đông Triều: 146 người.
Thủy Đường: 163 người.

-Lính lệ: 59 người.

Dân:

-Đinh số: 5.419 người. Trong đó:
Giáp Sơn: 2.418 người.
Đông Triều: 1.571 người.
Thủy Đường: 1.800 người.

Ruộng đất: 50.149 mẫu 9 sào 6 thước 3 tấc 8 phân 6 ly.

Trong đó:
Giáp Sơn: 19.227 mẫu 3 sào 12 thước 1 tấc 7 phân.
Đông Triều: 16.693 mẫu 6 sào 6 thước 4 tấc 7 phân.
Thủy Đường: 14.228 mẫu 9 sào 2 thước 7 tấc 4 phân 6 ly.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 17.893 quan 7 tiền 14 đồng tiền. Trong đó:
Giáp Sơn: 6.767 quan 2 tiền 21 đồng tiền.
Đông Triều: 5.701 quan 3 tiền 25 đồng tiền.
Thủy đường: 5.427 quan 1 tiền 28 đồng tiền.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 26.447 hộc 17 bát 9 vốc 4 nắm.

Trong đó:
Giáp Sơn: 10.360 hộc 3 bát 2 vốc 8 nắm.
Đông Triều: 8.358 hộc 10 bát 2 vốc 6 nắm.
Thủy Đường: 7.729 hộc 4 bát 4 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu phủ: ở xã Hà Trường [tổng Hà Trường] huyện Giáp Sơn. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn
phủ hội tế.

-Văn miếu huyện Thủy Đường: ở xã Yên Lư. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Văn miếu huyện Đông Triều: ở xã Yên Lâm. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

Huyện Giáp Sơn:

-Đền thờ vua Lý Thần Tông: ở xã Dương Nham. Dân bản xã phụng thờ (sự tích xem ở phần ghi
riêng về từng huyện).

-Đền thờ Tông thất nhà Trần: ở xã Kim Xuyên. Dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Tướng quân họ Phạm: ở xã Ngư Uyên. Dân bản xã phụng thờ.

Huyện Đông Triều:

-Đền thờ Trần Thái Tông: ở xã An Sinh. Dân bản xã phụng thờ. (Trần Thái Tông và Trần Thánh
Tông cùng táng một nơi, đều gọi là lăng Tư Phúc).

-Đền thờ Trần Thánh Tông: ở xã An Sinh. Dân bản xã phụng thờ (xem ghi ở chú trên).

-Đền thờ Trần Nhân Tông: ở xã An Sinh, gọi là Ngoạ Vân lăng (lăng Ngoạ Vân).
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Huyện Thủy Đường:

-Đền thờ Hoàng tôn nhà Trần: ở xã Tràng Kênh. Dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Thụ Khê. Dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Trạng nguyên họ Lê: ở xã Thanh Lãng. Dân bản xã phụng thờ.

Phong tục:

Ba huyện của phủ này (Kinh Môn) cùng với bốn huyện của phủ Kiến Thuỵ, đời trước gọi là [Kinh
Môn] bảy quận, có tiếng là vũ dũng hung hãn, mà trong đó hai tổng Yên Lưu, Dương Nham huyện
Giáp Sơn; 2 tổng Phù Lưu, Phục Lễ huyện Thủy Đường; các tổng Đạm Thủy, Bí Giang, Nội Hoàng,
Yên Khánh, Yên Lãng huyện Đông Triều là hung tợn nhất. Các nơi khác đều hiền lành chất phác. Dân
chúng cày cấy, đánh cá, than củi, nghề nghiệp không giống nhau. Huyện Giáp Sơn trội về truyền thống
văn học.

Ăn mặc giản dị tiết kiệm. Dân miền núi thì đàn ông thường mặc áo ngắn vạt, đàn bà trùm khăn vải
vuông (bên trong có khăn vải quấn tóc, bên ngoài dùng tấm khăn vải vuông rộng chừng 2 thước ta để
trùm đầu, che kín cả hai tai, buộc chéo khăn ở dưới cằm, che cả mồm mũi, chỉ để hở hai mắt). Các việc
cưới xin, ma chay, cúng tế thì huyện Giáp Sơn theo gần đúng lễ; các huyện khác thì giản lược. Số
người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều. Dân theo đạo Phật cũng ít. Theo Thiên chúa giáo
thì ở huyện Giáp Sơn có 6 xã, huyện Đông Triều 3 xã, Thủy Đường không cõ xã nào.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Các nơi rải rác đều có bông, khoai, đậu, chè, dưa, kê. Huyện Đông Triều có
tre hoa, các loại gỗ, đất màu (tục gọi là đất thó1, màu đỏ và màu trắng). Huyện Giáp Sơn có nhiều đá
xanh.

Khí hậu:

Tháng hai, tháng ba, tháng bảy, tháng tám nhiều mưa. Mùa hè nắng nhiều, mùa thu mùa đông
nhiều sương mù giá rét. Vùng núi nhiều chướng khí. Mức nước thủy triều lên xuống cao nhất mỗi
tháng hai kỳ.

Sông núi:

Trong phủ hạt nhiều núi, núi đất, núi đá xen lẫn nhau. Kể các núi có tiếng thì huyện Giáp Sơn có
núi Yên Phụ, núi Dương Nham; huyện Thủy Đường có núi Đường Sơn, núi Diệm Khê, núi Đào Sơn;
huyện Đông Triều có núi Yên Tử, Quỳnh Lâm, Đạm Thủy, Bác Mã, Thiên Tị, Đồn Sơn, Lộc Đầu,
Châu Cốc.

-Một dòng sông lớn chia dòng từ sông Thủ Chân huyện Chí Linh:

Một nhánh chuyển chảy về phía đông nam, qua phủ thành Kinh Môn chảy sang phía nam đến
huyện Thủy Đường, làm thành sông Kiển Bái, chảy vào sông Cấm rồi đổ ra biển cửa Nam
Triệu.

Một nhánh chuyển chảy về phía đông, qua địa giới hai huyện Giáp Sơn, Đông Triều, qua Kinh
Thầy, Thành Triền, Năm Cửa, đổ vào sông Bạch Đằng.

Danh thắng:

Động núi Dương Nham: ở huyện Giáp Sơn.

Các am trên núi Yên Tử: ở huyện Đông Triều.

Chùa Long Hàm: ở núi Đường Sơn huyện Thủy Đường.

(Sự tích xem ở phần ghi ở các huyện).

                                                     
1 Ngv.: chữ Nôm , tức đất sét dẻo (trắng hoặc màu) dùng để nặn đồ gốm sứ.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hải dương

157

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Cổ Phục huyện Kim Thành, đi qua tổng Vụ Nông huyện Giáp Sơn, trạm
Đông Mai huyện Thủy Đường đến sông Bạch Đằng, dài 36 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ trạm Đông Mai qua sông Cấm đến đồn Hải Phòng, dài 7 dặm rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía bắc, qua huyện Đông Triều đến lâm phận huyện Lục Ngạn
tỉnh Bắc Ninh, dài 25 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía nam, đến giáp đường quan báo huyện Kim Thành, dài 1
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía tây, đến địa giới huyện Chí Linh, dài 4 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Huyện Giáp Sơn

Huyện Giáp Sơn do phủ Kinh Môn kiêm lý, là nơi đặt phủ lỵ sở và có thành phủ Kinh Môn.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thủy Đường; phía tây giáp hai huyện Chí Linh và Kim Thành;
phía nam giáp huyện Kim Thành; phía bắc giáp huyện Đông Triều.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 7 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 61 xã, thôn:

1-Tổng Hà Trường, 8 xã, thôn:
1.Xã Hà Trường 2.Xã Lỗ Xá 3.Xã Tống Xá 4.Xã Xạ Sơn
5.Thôn Nội xã Đồng Quan 6.Thôn Bến xã Đồng Quan
7.Xã Bằng Bộ 8.Xã Phương Quất2

2-Tổng Đích Sơn, 6 xã:
1.Xã Đích Sơn 2.Xã An Bộ 3.Xã Châu Bộ 4.Xã Miêu Nha
5.Xã Thái Mông 6.Xã Lâu Động

3-Tổng Cổ Biện, 9 xã:
1.Xã Cổ Biện 2.Xã Huề Trì 3.Xã La Xá 4.Xã Quế Lĩnh
5.Xã Bồ Bản 6.Xã An Lăng 7.Xã Kim Xuyên3 8.Xã Vân ổ
9.Xã Nghĩa Vũ

4-Tổng Yên Lưu, 13 xã:
1.Xã Yên Lưu Thượng 2.Xã Yên Lưu Hạ 3.Xã Ngư Uyên 4.Xã Duẩn Khê
5.Xã Bằng Hà 6.Xã Phạm Xá 7.Xã Tống Xá Hạ 8.Xã Sơn Khê
9.Xã Nhất Sơn 10.Xã Huyền Tụng 11.Xã Tư Đa 12.Xã Yên Thủy

                                                     
1 Huyện Giáp Sơn : Theo ĐNNTC, từ đời Trần về trước gọi là Thiểm Sơn ; thời thuộc Minh vẫn là

huyện Thiểm Sơn thuộc phủ Tân An. Từ niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) đổi gọi là huyện Giáp Sơn
, thuộc phủ Kinh Môn. Các triều sau đều theo như thế. Nay là huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương. (Chữ 

có 2 cách đọc Giáp và Hiệp, hiện nay trong địa danh phần nhiều phiên là Giáp, nhưng một số trường hợp như
Phạm Sư Mạnh quê huyện Giáp Sơn, lấy hiệu là  thì các sách lại vẫn quen phiên là Hiệp Thạch).

2 Xã Phương Quất: Đầu Nguyễn về trước là Hoa Quất ; từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên mẹ vua Thiệu Trị), đổi
là xã Phương Quất .

3 Xã Kim Xuyên: Đầu Nguyễn về trước là Kim Tuyền ; từ 1841 kiêng huý chữ Tuyền (đồng âm với tên huý
Thiệu Trị), đổi là Kim Xuyên .
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13.Xã Tam Đa

5-Tổng Dương Nham1, 9 xã:
1.Xã Dương Nham2 2.Xã Đông Lĩnh 3.Xã Giáp Sơn Thượng 4.Xã Giáp Sơn Hạ
5.Xã Giáp Thạch 6.Xã Phụ Sơn 7.Xã Kênh Hạ 8.Xã Phương Lưu3

9.Xã Trại Sơn

6-Tổng Vụ Nông, 8 xã:
1.Xã Vụ Nông 2.Xã Phí Xá 3.Xã Dụ Nghĩa 4.Xã Xuyên Đông4

5.Xã Nông Xá5 6.Xã Khinh Dao 7.Xã Vụ Bản6 8.Xã Lê Xá

7-Tổng Quỳnh Hoàng, 8 xã:
1.Xã Quỳnh Hoàng 2.Xã Vật Cách Thượng 3.Xã Vật Cách Hạ 4.Xã Lương Quán
5.Xã Cống Mỹ7 6.Xã Quỳnh Bảo 7.Xã Hoàng Lâu 8.Xã Cam Lộ

Thành trì:

Trong huyện có phủ thành, xem phần ghi về phủ Kinh Môn.

Quân lính:
-Lính tuyển: 185 người.
-Lính lệ: 49 người (lính lệ ở phủ).

Dân:

-Đinh số: 2.048 người.

Ruộng đất: 19.227 mẫu 3 sào 13 thước 1 tấc 7 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.767 quan 2 tiền 21 đông tiền.
-Nộp bằng thóc: 10.360 hộc 3 bát 2 vốc 8 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Hà Trường tổng Hà Trường. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.
Trong Văn miếu có 5 pho tượng đá, do Thượng thư Phạm Đình Trọng đời Lê Cảnh Hưng cung tiến.

-Đền thờ vua Lý Thần Tông: ở động núi Dương Nham xã Dương Nham. Dân bản xã phụng thờ. Sự
tích không rõ.

-Đền thờ Hoàng thân nhà Trần: ở trên đỉnh núi Yên Phụ. Dân xã Kim Xuyên phụng thờ. Thần tên
huý là Quốc Liễu, vâng mệnh đi đánh giặc ở phía đông, mất ở núi này, hiển hiện linh ứng. Dân bản xã
lập đền phụng thờ. Các triều sau phong đến thượng đẳng thần.

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Dương Nham: Đầu Nguyễn về trước là (tổng và xã) Kính Chủ , đổi tên bằng cách lấy tên núi

Dương Nham trong xã để thay tên tổng và xã cũ. Lý do đổi tên có thể xác định là thực hiện lệnh kiêng huý
tháng 12 năm Tự Đức 14 (1-1862) ban bố 47 chữ huý, trong đó có chữ Kính  (x. NCCH, tr.156).

3 Xã Phương Lưu: Đầu Nguyễn về trước là (tổng và xã) Hoa Lưu ; đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa,
đổi là Phương Lưu .

4 Xã Xuyên Đông: Trước tên là xã Tuyền Đông . Từ 1841 đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Tuyền, đổi là Xuyên
Đông .

5 Xã Nông Xá: xem chú sát dưới.
6 Xã Vụ Bản: Cuối Lê-đầu Nguyễn chưa có tên xã Vụ Bản. Đối chiếu với các xã của tổng Vụ Nông trong CTTX,

thấy ĐKĐD không có tên 2 xã Bắc Nguyễn và Nguyễn Xá, thay bằng 2 xã Vụ Nông và Vụ Bản; có thể xác
định việc đổi tên vì lý do kiêng chữ quốc tính Nguyễn vào năm Tự Đức 6 (1853).

7 Xã Cống Mỹ: Tên xã đầu đời Nguyễn trở về trước là Cống Hiền (CTTX).
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-Đền thờ Phạm Tướng quân: ở xã Ngư Uyên, dân bản xã phụng thờ. Tướng quân họ Phạm, tên
Luận. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, Tướng quân cùng 6 người em trai tìm theo vua Lê Thái
Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, có công, được ban tước là Ngọc Thanh Đại Tướng quân. Sau Tướng quân
đánh giặc ở Giáp Sơn, không chống cự nổi, bèn cùng với 6 em tự tử để giữ tròn khí tiết. Sau khi bình
xong giặc Minh, vua Lê Thái Tổ tưởng nhớ công lao của Tướng quân, cho lập đền thờ phụng. Sáu
người em của Tướng quân cũng được thờ theo với Tướng quân.

-Đền thờ Phạm Thượng thư1: ở xã Khinh Dao, dân bản xã phụng thờ. Thượng thư họ Phạm tên là
Đình Trọng, người bản xã, đậu Tiến sĩ thời Lê Vĩnh Hựu (11735-1740), làm quan đến chức Thị lang,
cầm quân đánh "giặc biển" Nguyễn Hữu Cầu, được tăng chức Thượng thư, tước Quận công. Sau khi
ngài mất, vua cho lập đền thờ ở quê nhà.

Phong tục:

Văn học có phần thịnh đạt, khá có nho phong. Dân chúng phần nhiều vũ dũng, hiếu chuộng danh
tiết. Người làm ruộng nhiều, người đi buôn ít. Ăn mặc tiết kiệm mà nhã nhặn. Các việc cưới xin ma
chay cúng tế đều gần với lễ. Dân sùng đạo Phật không nhiều. Theo Thiên chúa giáo có 6 xã gián tòng:
Yên Thủy, Tư Đa, Bằng Hà, Quỳnh Hoàng, Lương Quán, An Lăng.

Sản vật:

Nhiều lúa thu. Có nơi trong huyện rải rác đều có trồng bông, dưa, đậu. Núi Dương Nham có loại đá
xanh đẹp và cứng.

Khí hậu:

Mùa đông, mùa xuân thường có sương mù lạnh buốt. Các tháng hai, ba, bẩy tám nhiều mưa. Mùa
hè nắng nóng ẩm thấp, thỉnh thoảng có gió lớn. Mức nước thủy triều lên cao nhất: mỗi tháng 2 kỳ.

Núi sông:

-Một dãy núi từ huyện Chí Linh chạy sang, liên tiếp qua các tổng Đích Sơn, Cổ Biện, Dương Nham,
Yên Lưu, tất cả có đến hơn hai trăm ngọn, trong đó những ngọn có tên thì như núi Yên Phụ, núi Vân
ổ, núi Dương Nham.

-Núi Yên Phụ: ở xã Kim Xuyên. Núi cao ước hơn 200 trượng. Đỉnh núi ôm tròn hai ngọn vút cao
sừng sững, đối sánh với núi Yên Tử ở huyện Đông Triều. Núi này còn một tên khác gọi là núi Yên Phụ
(Núi Cha) với ý nghĩa rằng: núi thì không cao bằng núi Yên Tử, nhưng bề thế vững chãi thì hơn hẳn
núi Yên Tử, cũng như người cha già thì đi trước, người con khoẻ thì đi sau2.

-Núi Dương Nham: ở xã Dương Nham, cao ước 100 trượng. Cả mấy ngọn đều là núi đá thanh. Thợ
đá lấy đá ở núi này.

-Núi Vân ổ: ở xã Kim Xuyên, xen lẫn đất, đá; có đường đi qua huyện Đông Triều.

-Một dòng sông lớn từ sông An Điền huyện Chí Linh chuyên chảy về phía đông (gọi là sông Vận),
chảy qua phía nam phủ thành đến ngã ba Tam Đa (tục gọi là ngã ba Nông), dài 53 dặm (một nhánh
chảy về phía nam đến sông Kiển Bái chảy ra sông Cấm, trong đó:

Đoạn sông từ An Điền đến phía nam thành phủ, dài 28 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều
lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

                                                     
1 Phạm Đình Trọng  (1714-1754): người xã Khinh Dao huyện Giáp Sơn, nay là thôn Khinh Dao xã An

Hưng huyện An Hải, Tp. Hải Phòng; Tiến sĩ khoa Kỷ mùi Vĩnh Hựu 5 (1739), tước Dao Lĩnh hầu, thống lĩnh
quân triều đình đi đánh cuộc nổi dậy của Nguyễn Hữu Cầu (tức Quận He), thăng chức Thượng thư bộ Binh,
hàm Thái phó, tước Hải quận công; mất tại quân doanh ở Nghệ An; truy tặng tước Đại vương (LTĐKIII;
CNKBVN, tr.703).

2 Núi Yên Phụ : chữ "phụ " nghĩa là đồi, gò; lời truyền so sánh với Yên Tử (núi Con) chỉ là liên hệ đồng
âm với chữ "phụ " (cha).
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Đoạn sông từ phía nam thành phủ đến ngã ba Tam Đa, dài 34 dặm, rộng trên dưới 40 trượng.
Triều lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

Danh thắng:

Động núi Dương Nham: ở xã Dương Nham. Núi cao hơn 100 trượng, trong núi có 3 hang động.
Hang giữa (Trung động) dài 16 trượng, rộng hơn 2 trượng, phía trên có lỗ thông với ánh sáng trời, có
ngôi chùa gọi là chùa Dương Nham (Dương Nham tự). Động bên trái dài 4 trượng, rộng 5 thước, thờ
Minh Không thiền sư. Động bên phải dài 7 trượng, rộng 2 trượng, thờ Lý Thần Tông. Các núi thuộc
huyện Đông Triều bao quanh ở phía sau, núi Yên Phụ và các núi kế cận bao quanh ở phía trước. Ngày
trước, Phạm Sư Mạnh1 từng làm nhà ở nơi đây. Một lần, nhân dịp đi duyệt binh, ông trèo lên núi đề
thơ rằng:

Phiên âm:
Hành dịch đăng gia san,
Kiều thủ vạn trùng thiên.
Đổ bằng Nam minh ngoại,
Tân nhật đông nhạc tiền.
Yên Phụ thiên nhất ác,
Tượng đầu nhẫn cửu thiên.
Tằng tằng Tử Tiêu vân,
Hội phỏng An Kỳ tiên.
Hung hung Bạch Đằng đào,
Tưởng tượng Ngô Vương thuyền.
ức tích Trùng Hưng đế,
Diệu chuyển khôn oát kiền.
Hải phố thiên mông đồng,
Hiệp môn vạn tinh chiên.
Phản chưởng điện mao cực,
Vãn hà tẩy tinh chiên.
Toại linh tứ hải dân,
Trường ký cầm Hồ niên

Dịch nghĩa
Nhân đi việc quan trèo lên ngọn núi nhà,
Ngẩng đầu nhìn lên: trời cao muôn vạn lớp.
Thấy chim bằng bay tận ngoài biển Nam,
Ngọn núi phía đông đón chào mặt trời mọc.
Núi Yên Phụ có thể giơ tay nắm trời,
Núi Tượng đầu cao chín nghìn nhẫn.
Lớp lớp mây cuộn bay trên am Tử Tiêu,
Có lẽ sẽ tìm đến thăm tiên An Kỳ.
Sóng Bạch Đằng cuồn cuộn,
Tưởng thấy chiến thuyền của Ngô Quyền.

                                                     
1 Phạm Sư Mạnh : (th.k.15), quê xã Giáp Sơn huyện Giáp Sơn, nguyên tên là Phạm Độ, học trò của Chu

Văn An, đậu Thái học sinh đời Trần Minh Tông, sau khi thi đỗ được vua ban tên là Sư Mạnh, làm quan đến
chức Nhập nội hành khiển Tri khu mật viện sự, thăng Nhập nội nạp ngôn.
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Nhớ xưa vua Trùng Hưng1,
Khéo chuyển đất xoay trời.
Bãi biển đầy thuyền giặc,
Hẻm núi rợp cờ giặc.
Trở bàn tay xoay lại kiền khôn,
Kéo sông Ngân hà xuống để rửa sạch máu tanh.
Khiến cho dân khắp bốn biển,
Nhớ mãi năm bắt giặc Hồ.

Bài thơ khắc trên vách động, đến nay vẫn còn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Cổ Phục huyện Kim Thành xuống đến trạm Đông Mai huyện Thủy
Đường, dài 13 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phía tây thành phủ đến địa giới huyện Chí Linh, dài 4 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía nam thành phủ đến tiếp đường quan báo huyện Kim Thành, dài 1 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía bắc thành phủ đến địa giới huyện Đông Triều, dài 6 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông thành phủ đến địa giới huyện Thủy Đường, dài 6 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ:

Xem ở phần ghi chung về đồn luỹ của tỉnh.

Huyện Thủy Đường

Thủy Đường là huyện thống hạt thuộc phủ Kinh Môn.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Thủy Đường tổng Thủy Đường (nay xin dời về phủ lỵ, do phủ kiêm lý).

Huyện hạt2 phía đông giáp sông Bạch Đằng, phía bên kia là huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên, phía
tây giáp huyện Giáp Sơn, phía nam giáp huyện An Dương, phía bắc giáp huyện Đông Triều.

Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía tây đến thành phủ 22 dặm, đến thành tỉnh 90 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 78 xã, thôn:

1-Tổng Song Mai, 4 xã:
1.Xã Song Mai 2.Xã Mai Thự 3.Xã Miêu Nha 4.Xã Hà Liễn

2-Tổng Trịnh Xá, 7 xã, thôn:
1.Xã Trịnh Xá 2.Xã Kiển Bái 3.Xã Dực Liễn 4.Xã Tam Sơn
5.Xã Trinh Hưởng 6.Xã Thiên Đông 7. Thôn Nhị xã Phù Liễn

                                                     
1 Nhắc tiếp đến chiến thắng quân Nguyên đời Trần. Trùng Hưng (1285-1293) là niên hiệu của Trần Nhân Tông.
2 Huyện Thuỷ Đường : Xưa thuộc đất Nam Triệu Giang (bao gồm cả phần Giáp Sơn, An Dương). Thời

thuộc Minh đặt huyện Thuỷ Đường thuộc châu Đông Triều phủ Tân An. Từ đời Lê về sau vẫn giữ tên huyện
Thuỷ Đường, nhưng đặt thuộc phủ Kinh Môn. Đầu đời Đồng Khánh (12-1885) kiêng huý chữ Đường, đổi gọi
là huyện Thuỷ Nguyên ; nhưng chỉ sau ít lâu triều Đồng Khánh quy định không phải kiêng huý chữ đồng
âm, vì vậy trong ĐKĐD tên huyện vẫn viết là Thuỷ Đường như cũ. Nhưng từ đời Thành Thái lại gọi là Thuỷ
Nguyên. Huyện Thuỷ Nguyên ngoại thành Hải Phòng hiện nay nhỏ hơn huyện Thuỷ Đường trước vì có nhiều
đợt cắt đi chuyển lại giữa Kiến An-Quảng Yên và Hải Phòng.
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3-Tổng Lâm Động, 5 xã:
1.Xã Lâm Động 2.Xã Hoàng Pha 3.Xã Phương Lăng1 4.Xã Bính Động
5.Xã Lôi Động

4-Tổng Thủy Đường, 7 xã:
1.Xã Thủy Đường 2.Xã Đường Sơn2 3.Xã Yên Lư 4.Xã Tả Quan
5.Xã Lỗi Dương 6.Xã Lương Kiệt 7.Xã Hà Tây

5-Tổng Kênh Triều, 7 xã:
1.Xã Kênh Triều 2.Xã Chung Mỹ 3.Xã Tuy Lạc 4.Xã Trung Sơn
5.Xã Mi Sơn 6.Xã Mi Đông 7.Xã Khuông Lư

6-Tổng Phục Lễ, 5 xã:
1.Xã Phục Lễ 2.Xã Phố Lễ 3.Xã Đoan Lễ 4.Xã Do Nghi
5.Xã Do Lễ

7-Tổng Dưỡng Động, 3 xã:
1.Xã Dưỡng Động 2.Xã Tràng Kênh 3.Xã Gia Đức

8-Tổng Trúc Động, 9 xã:
1.Xã Trúc Động 2.Xã Viên Khê 3.Xã Thụ Khê 4.Xã Phúc Liệt
5.Xã Mai Động 6.Xã Đạo Tú 7.Xã Quỳ Khê 8.Xã Diệm Khê
9.Xã Hưu Liệt

9-Tổng Dưỡng Chân3, 7 xã, thôn:
1.Xã Dưỡng Chân4 2.Xã Hà Luận 3.Thôn Trúc Sơn xã Trúc Sơn
4.Xã Mỹ Cụ 5.Xã Trại Kênh 6.Xã Mỹ Giang 7.Thôn Trà Sơn xã Trúc Sơn

10-Tổng Phù Lưu, 7 xã:
1.Xã Phù Lưu Nội 2.Xã Yên Ninh Nội 3.Xã Việt Khê 4.Xã Thanh Lãng
5.Xã Phù Lưu Ngoại 6.Xã Yên Ninh Ngoại 7.Xã Ngọc Khê

11-Tổng Thái Lai, 6 xã:
1.Xã Thái Lai 2.Xã Cao Kênh 3.Xã Nhân Lý 4.Xã Phương Mỹ5

5.Xã Câu Tử 6.Xã Đồng Lý

12-Tổng Thượng Côi, 11 xã:
1.Xã Thượng Côi 2.Xã Hạ Côi 3.Xã Doãn Lại 4.Xã Pháp Cổ6

5.Xã Phượng Sơn 6.Xã Niêm Sơn 7.Xã Dương Điều 8.Xã Cam Lộ
9.Xã Phi Liệt 10.Xã Bảng Trình 11.Xã Vũ Lao

Thành trì:

Thành huyện đắp đất, hình vuông, chu vi 80 trượng (mỗi chiều 20 trượng), cao 7 thước 2 tấc, dày 1
trượng. Có 1 cửa, bốn phía đều có hào, rộng 2 trượng 5 thước, sâu 3 thước.

                                                     
1 Phương Lăng: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Lăng . Từ 1841 kiêng huý chữ Hoa (tên mẹ vua Thiệu

Trị), đổi gọi là Phương Lăng .
2 Xã Đường Sơn: Đầu Nguyễn về trước là xã Nam Triệu . Năm đổi tên có thể cũng trong đợt năm Tự Đức

15 (1862).
3 Xem chú sát dưới.
4 Tên tổng và xã Dưỡng Chân : Văn bản ĐKĐD tại đây không kiêng huý; đầu đời Thành Thái khôi phục

kiêng huý, tổng và xã này đổi tên là Dưỡng Chính , nay là thôn Dưỡng Chính xã Chính Mỹ huyện Thuỷ
Nguyên, Hải Phòng.

5 Xã Phương Mỹ: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Chương  (CTTX); từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên mẹ vua
Thiệu Trị), đổi là xã Phương Mỹ .

6 Xã Pháp Cổ: Đầu Nguyễn về trước là xã Cổ Pháp .
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Quân lính:
-Lính tuyển: 163 người.
-Lính lệ: 30 người.

Dân:

-Đinh số: 1.800 người.

Ruộng đất: 14.228 mẫu 9 sào 2 tấc 7 thước 4 phân 6 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.427 quan 1 tiền 28 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7.729 hộc 4 bát 4 vốc.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Yên Lư. Hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ Trần Hưng Đạo vương: ở xã Thụ Khê. Dân bản xã phụng thờ. Ngày trước, khi Đại vương
đi đánh ¤ Mã Nhi, cho quân dừng lại đóng đồn ở núi Thụ Khê, sau khi phá tan quân giặc, vương có để
lại ở đó một thanh kiếm. Người trong làng lập đền thờ phụng.

-Đền thờ Hoàng tôn nhà Trần: ở xã Tràng Kênh, dân bản xã phụng thờ. Xưa con vua Trần Anh
Tông tên tự là Quốc Bảo đi dẹp giặc Phạm Bá Linh ở sông Bạch Đằng, thắng lớn; khi trở về qua xã
Tràng Kênh thì mất, mộ táng dưới chân núi xã ấy; dân xã lập đền thờ và đặt tên núi ấy là núi Hoàng
Tôn.

-Đền thờ Lê Trạng nguyên: ở xã Thanh Lãng, dân bản xã phụng thờ. Trạng nguyên họ Lê, tên là ích
Mộc1. Thuở nhỏ ngài từng lên học ở chùa Long Diên ở xã ấy. Mỗi lần liếc mắt là đọc nhanh cả 10
dòng. Khoa Nhâm tuất niên hiệu Cảnh Thống (1502) trong kỳ thi hội trả lời cả câu hỏi về kinh Phật chỉ
một mình ngài trả lời được đầy đủ rõ ràng, được nhà vua lấy đỗ Trạng nguyên. Về sau, dân bản xã lập
đền thờ ngài ở gần bên chùa Long Diên.

-Đền thờ Hiển linh thần: ở xã Chung Mỹ, dân bản xã phụng thờ. Thần tự là Hưng Trí, con thứ năm
của [Trần] Hưng Đạo vương, theo đại vương đi dẹp giặc Nguyên ở sông Bạch Đằng, sau trở về chiêu
tập dân xiêu tán [đến khai khẩn làm ăn ở vùng này]. Sau khi ngài mất, dân bản xã lập đền thờ.

Phong tục:

Đàn ông cày ruộng, đàn bà dệt vải, siêng năng công việc làm ăn, ăn mặc tiết kiệm giản dị. Số người
làm thợ và đi buôn cũng có nhưng không nhiều, cách thức áo quần quê mùa thô lậu. Các tổng Song
Mai, Thủy Đường, Trịnh Xá tương đối có truyền thống văn học. Các tổng Thượng Côi, Trúc Động,
Dưỡng Chân, Dưỡng Động dân chúng phần nhiều quê mùa chất phác. Hai tổng Phù Lưu, Phục Lễ thì
có tiếng là hung ác. Các việc cưới xin, ma chay đại khái đều làm giản lược, chỉ riêng việc thờ cúng
thần linh thì chi tiêu phung phí. Rải rác trong huyện cũng có nơi dân theo thờ đạo Phật, còn Thiên
chúa giáo thì không nơi nào theo.

Sản vật:

Nhiều lúa thu ít lúa hè, các nơi rải rác có trồng bông, dưa, kê, chè. Hai xã Do Lễ, Do Nghi có nghề
phơi muối. Hai xã Chung Mỹ, Lôi Động làm nghề đánh cá.

Khí hậu:

                                                     
1 Lê ích Mộc  (1459-?): quê xã Thanh Lãng huyện Thuỷ Đường. Nay là thôn Thanh Lãng xã Quảng

Thanh huyện Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng; 44 tuổi Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (tức Trạng
nguyên) khoa Nhâm tuất Cảnh Thống 5 (1502) đời Lê Hiến Tông; làm quan đến chức Tả thị lang. (LTĐKI, 50b;
CNKBVN, tr.261).
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Mùa đông, mùa xuân nhiều sương giá. Mùa hè nắng nhiều. Mùa thu nhiều mưa, thường có gió bão.
Mức nước thủy triều lên cao nhất: mỗi tháng hai kỳ.

Núi sông:

Phía đông bắc nhiều núi. Núi có tên như các núi Đào Sơn, Đường Sơn, Diệm Khê.

-Núi Đường (Đường Sơn): ở xã Đường Sơn, ở chân núi có chùa Long Hàm. Năm Tự Đức thứ 18
(1865), đại thần Nguyễn Tri Phương đi đánh giặc ở vùng này; gặp hạn lớn, lập đàn cầu đảo được mưa,
bèn cho đắp đàn trên núi thờ cúng sơn thần.

-Núi Đào (Đào Sơn): ở địa phận ba xã Thủy Đường, Lương Kệ, Thiên Đông. Núi rất cao.

-Núi Diệm Khê (Diệm Khê Sơn): ở tổng Trúc Động, liên tiếp nối nhau hơn hai chục ngọn. Dưới núi
có thành cổ, gọi là thành Triền. Tương truyền ngày trước nhà Mạc đóng quân đồn trú, đắp thành ở nơi
đây. Đường sông đến đây chia làm ba nhánh, cho nên gọi là ngã ba Thành Triền. Núi này đối diện với
núi Đồn Sơn thuộc huyện Đông Triều ở bên kia sông.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Kinh Thầy huyện Đông Triều chảy xuống phía đông, qua Thành
Triền, Năm Cửa, rẽ sang phía nam đổ vào sông Bạch Đằng, dài 28 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Kinh Thầy đến Thành Triền, dài 10 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều lên sâu
2 trượng, triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ Thành Triền đến Năm Cửa, dài 18 dặm. Đoạn trên rộng trên dưới 15 trượng, đoạn
dưới rộng trên dưới 50 trượng. Triều lên, sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một nhánh sông phân dòng từ sông Kinh Thầy, qua ngã ba Tam Đa (tục gọi là ngã ba Nông) làm
thành sông Kiển Bái, chuyển chảy về phía đông đến [đồn] Hải Phòng làm thành sông Cấm, đổ vào cửa
Nam Triệu, hợp với sông Bạch Đằng, dài 47 dặm, rộng trên dưới 60 trượng. Triều lên sâu 3 trượng,
triều xuống sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn chia dòng từ Thành Triền chảy về phía đông nam, qua các xã Niêm Sơn, Hà
Tây, hợp vào với sông Bạch Đằng, dài 25 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều lên sâu 2 trượng 5
thước, triều xuống, sâu 2 trượng.

-Sông Bạch Đằng: từ Năm Cửa đến cửa biển Nam Triệu, dài 18 dặm, rộng 2 dặm.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Tam Đa chia dòng, chảy qua xã Câu Tử đến xã Hà Tây, dài 15 dặm,
rộng 1 trượng. Triều lên, sâu 8 thước; triều xuống, sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ xã Hà Tây chảy về phía nam qua xã Yên Lư, thông sang xã Tả
Quan, dài 14 dặm, rộng 1 trượng 5 thước. Triều lên, sâu 5 thước; triều xuống, sâu 2 thước.

Ngoài các sông kể trên, còn nữa đều là các khe ngòi nhỏ.

Danh thắng:

-Chùa Long Hàm: ở xã Đường Sơn, dưới chân núi Đường Sơn. Núi này từ núi Đào Sơn chạy xuống,
ngoằn ngoèo uốn khúc như con rồng chạy, nơi đầu rồng cúi xuống hình núi chia đôi tựa như hàm con
rồng. Chùa ở trong lõm núi ấy, cho nên có tên là chùa Long Hàm. Phía bên trái là núi lớp ôm bọc, phía
bên phải là sông nước chảy quanh, trông về phía nam là cửa Nam Triệu, sông Bạch Đằng. Không phải
ngôi chùa [có kiến trúc] tráng lệ, nhưng nhờ có địa thế ấy mà được coi là một nơi danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ trạm Đông Mai đến sông Bạch Đằng, dài 25 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến ba đồn cũ ở Ninh Hải, dài 3 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến tổng Trúc Động, thông sang huyện Đông Triều,
quanh co dài 20 dặm, rộng 5 thước.

Đồn luỹ: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.
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Huyện Đông Triều

Đông Triều là huyện thống hạt thuộc phủ Kinh Môn.

Huyện lỵ đóng ở địa phận xã Yên Lâm tổng Mễ Sơn (nay xin dời về trước cửa chùa Yên Lâm cùng
trong xã ấy).

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên; phía tây giáp huyện Chí Linh; phía
nam giáp hai huyện Giáp Sơn, Thủy Đường; phía bắc giáp lâm phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 56 dặm. Nam bắc cách nhau 29 dặm.

Từ huyện lỵ đi về phía nam đến phủ lỵ 8 dặm, đi về phía tây nam đến thành tỉnh 28 dặm.

Huyện có 11 tổng, gồm 98 xã, thôn:

1-Tổng Vĩnh Đại, 10 xã:
1.Xã Vĩnh Đại 2.Xã Khê Khẩu 3.Xã Bích Nham 4.Xã Đông Xá
5.Xã Yên Biên 6.Xã Yên Bài 7.Xã Trạm Lộ 8.Xã Đông Mai
9.Xã Cổ Kênh 10.Xã Vân Động

2-Tổng Đạm Thủy, 10 xã:
1.Xã Đạm Thủy 2.Xã Bác Mã 3.Xã Bằng Sơn 4.Xã Đông Khê
5.Xã Đạo Dương 6.Xã Bình Lục 7.Xã Vị Thủy 8.Xã Hoàng Xá
9.Xã Đoàn Xá 10.Xã Đông Triều

3-Tổng Kim Lôi, 12 xã:
1.Xã Kim Lôi 2.Xã Lê Xá 3.Xã Ninh Xá 4.Xã Đặng Xá
5.Xã Vũ Xá 6.Xã Đại Uyên 7.Xã Pháp Bảo 8.Xã Hán Xuyên
9.Xã Phượng Hoàng 10.Xã Vĩnh Lâm 11.Xã Trí Giả 12.Xã Quang Trí

4-Tổng Mễ Sơn, 17 xã, thôn:
1.Xã Yên Lâm 2.Thôn Trạo Hà 3.Xã Phúc Đa 4.Xã Hà Lôi
5.Xã Yên Sinh 6.Xã Mễ Xá 7.Xã Mỹ Cụ 8.Xã Xuân Viên
9.Xã Thủ Dương 10.Xã La Dương 11.Xã Trường Bảng 12.Xã Phú Ninh
13.Xã Vân Quế 14.Xã Quang Mãn 15.Xã Mễ Sơn 16.Xã Thường Doanh
17.Xã Hổ Lao

5-Tổng Thượng Chiếu, 8 xã:
1.Xã Thượng Chiếu 2.Xã Vạn Điền 3.Xã Nghĩa Lộ 4.Xã Kệ Sơn
5.Xã Diên Linh 6.Xã Phạm Xá 7.Xã Kim Trà 8.Xã Thượng Trà

6-Tổng Hạ Chiếu, 6 xã:
1.Xã Hạ Chiếu 2.Xã Lỗ Sơn 3.Xã Tử Nham 4 Xã Lạc Bí
5.Xã Hoàng Thạch 6.Xã Bích Noa

7-Tổng Yên Lãng, 11 xã:
1.Xã Yên Lãng 2.Xã Xuân Quang 3.Xã Thọ Trường 4.Xã Vĩnh Tuy
5.Xã Mạo Khê 6.Xã Vân Trường 7.Xã Cổ Giản 8.Xã Kim Liên
9.Xã Gia Mô 10.Xã Nhuệ Hổ 11.Xã Đông Sơn

8-Tổng Yên Khánh, 4 xã:
1.Xã Yên Khánh 2.Xã Đồn Sơn 3.Xã Chí Linh 4.Xã Dương Đường

                                                     
1 Huyện Đông Triều : Theo ĐNNTC, tên Đông Triều đã có từ trước đời Trần; thời thuộc Minh là châu

Đông Triều thuộc phủ Tân An. Đời Lê Thánh Tông đặt làm huyện thuộc phủ Kinh Môn, cho đến cuối triều
Nguyễn không thay đổi. Nay là huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
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9-Tổng Nội Hoàng, 7 xã:
1.Xã Nội Hoàng 2.Xã Lâm Xá 3.Xã Hương Lạt 4.Xã Yên Dưỡng
5.Xã Hoành Mô 6.Xã Thượng Hạ Xuân 7.Xã Trung Lương

10-Tổng Bí Giang, 9 xã:
1.Xã Bí Giang 2.Xã Điền Công 3.Xã Thượng Mộ Công 4.Xã Như ý Thượng 
5.Xã Tiên Yên 6.Xã Lạc Tinh 7.Xã Nam Mẫu 8.Xã Hạ Mộ Công
9.Xã Như ý Trung

11-Tổng Tứ Trang, 4 xã:
1.Xã Tứ Trang 2.Xã Bồng Am 3.Xã Tuấn Mậu 4.Xã Thanh Luận

Thành trì:

Thành huyện đắp đất, hình vuông, chu vi 80 trượng (mỗi chiều 20 trượng), cao 7 thước, có một cửa
trước, bốn phía có hào rộng 2 trượng, sâu 3 thước.

Quân lính:
-Lính tuyển: 146 người.
-Lính lệ: 40 người.

Dân:

-Đinh số: 1.571 người.

Ruộng đất: 16.693 mẫu 6 sào 6 thước 4 tấc 7 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.701 quan 3 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8.358 hộc 10 bát 2 vốc 6 nắm.

Đền miếu:

-Văn miếu huyện: ở xã Yên Lâm, tổng Mễ Sơn, hàng năm xuân thu hai kỳ toàn huyện hội tế.

-Đền thờ vua Trần Thái Tông: ở xã Yên Sinh, tổng Mễ Sơn.

-Đền thờ vua Trần Nhân Tông: ở xã Yên Sinh, tổng Mễ Sơn. Tấm bia ở xã Yên Sinh có đoạn viết
rằng: tổ tiên nhà Trần vốn quê ở xã Yên Sinh huyện Đông Triều, về sau dời đến hương Tức Mặc phủ
Thiên Trường. Các vua Trần sau khi mất phần nhiều đều được đem về táng ở xã Yên Sinh, cho nên có
miếu (đền) thờ ở xã này.

Phong tục:

Các tổng gần núi như Đạm Thủy, Vĩnh Đại, Tứ Trang v.v... thì hùng dũng mà chất phác. Các tổng
gần sông nước như Bí Giang, Nội Hoàng, Yên Lãng, Yên Khánh v.v... cũng hùng dũng nhưng mà đần
độn cho nên dễ để cho người ta sai khiến. Các tổng miền giữa như Mễ Sơn, Kim Lôi, Thượng Chiếu,
Hạ Chiếu v.v.. thì ít nhiều có học, chuộng nghĩa. Về cách ăn mặc thì phần nhiều đều na ná như cách
người man [tức người dân tộc thiểu số] dùng toàn bằng vải xanh). Các việc cưới xin, ma chay, thờ
cúng thì chất phác quê mùa, sùng chuộng đạo Phật, còn theo Thiên chúa giáo thì toàn tòng có 1 xã là
xã Đạo Dương (thuộc tổng Đạm Thủy), gián tòng có 2 xã Diên Linh và Quang Trí.

Sản vật:

Toàn huyện đều cấy lúa thu, trồng xen kê và lúa mạch, nhiều tre nứa. Núi Yên Tử có nhiều thông,
tùng. Xã Mạo Khê có đất sét, xã Yên Lãng có mỏ than đá1, xã Hương Lạt có đất sét trắng, xã Hổ Lao
có đất sét đỏ.

                                                     
1 Ngv.: Khoáng thổ thán .
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Khí hậu:

Đầu mùa thu [năm trước] cho đến đầu mùa hè [năm sau] phần nhiều có khí sương mù lam chướng.
Mùa đông, mùa xuân rét nhiều. Mùa hè mùa thu nắng nhiều, thỉnh thoảng có mưa rào. Mức thủy triều
lên xuống cao nhất: mỗi tháng hai kỳ.

Sông núi:

Phía đông bắc núi chạy liền một dãy, có thể kể những núi có tên như:

Núi Yên Tử (Yên Tử sơn): ở vào địa phận tổng Bí Giang. Núi liên tiếp chạy dài hơn 10 ngọn, cao
nhất là ngọn Yên Tử. Tương truyền An Kỳ Sinh tu luyện đắc đạo thành tiên ở nơi đây cho nên có tên
gọi là núi An (Yên) Tử. Năm Hồng Vũ thứ 3 (1379) nhà Minh sai sứ sang làm lễ tế, vẽ hình thế núi
sông ở đây đem về. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) bộ Lễ vâng mệnh vua xếp núi này vào hạng danh sơn và
ghi vào tự điển (sổ thờ).

Núi Quỳnh Lâm: ở vào địa phận xã Hà Lôi tổng Mễ Sơn, cao ước mấy chục trượng, nguồn núi
quanh co uốn khúc từ núi Côn Sơn kéo tới, có hai ngọn là ngọn Yên Tử và ngọn Yên Phụ, một ngọn ở
phía trước, một ngọn ở phía sau đối xứng nhau. ở dưới núi có chùa.

Núi Mông Trời (Thiên Tị sơn): ở vào địa phận xã Đoàn Xá (tổng Đạm Thủy). Núi cao chừng 50
trượng, trên núi có chùa. Chùa này có tấm biển lớn đề ba chữ "Thiên Tị tự" (chùa Thiên Tị), cho nên
cũng gọi núi với tên ấy.

Núi Đầu Hươu (Lộc Đầu sơn): ở gần núi Yên Tử. Tương truyền vua Trần đi qua đây, dân địa
phương dâng thủ hươu để vua dùng bữa, cho nên có tên gọi như vậy.

Núi Đạm Thủy: ở địa phận xã Đạm Thủy (tổng Đạm Thủy). Trên núi có hồ Sấm Sét (Tích Lịch trì),
có chùa Linh Khánh và quán Ngọc Thanh.

Núi Bác Mã: ở địa phận xã Bác Mã (tổng Đạm Thủy). Mạch núi chạy từ núi Yên Tử tới, các ngọn
núi cao thấp nhấp nhô tựa như lớp lớp sóng xô, đến đây đột khởi lên một ngọn cao tức là ngọn Bác
Mã. Dưới núi có đầm nước rộng hơn 50 trượng, nước trong vắt. Trên đầm có chùa Phúc Chí.

Núi Đồn (Đồn sơn): ở địa phận xã Đồn Sơn (tổng Yên Khánh): Núi đột khởi lên giữa dòng sông,
hình dáng trông tựa như con mèo, cho lên sông ấy tục gọi là Kênh Mèo.

Núi Hang Son (Châu Cốc sơn) ở địa phận xã Yên Khánh (tổng Yên Khánh) giữa một bên là vách
núi, một bên là bờ sông có một cái hang, trong hang đất đá đều sắc đỏ như son, cho nên gọi là núi
Hang Son.

-Một dòng sông lớn từ sông Lũ Động huyện Giáp Sơn chảy qua phía đông, qua ngã ba Đông Triều,
Kinh Thầy, Thành Triền, Năm Cửa, đổ vào sông Bạch Đằng, dài 67 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Lũ Động đến ngã ba sông xã Đông Triều, dài 20 dặm, rộng trên dưới 30 trượng.
Triều lên sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ ngã ba xã Đông Triều đến Thành Triền, dài 14 dặm, rộng trên dưới 30 trượng.
Triều lên, sâu 2 trượng; triều xuống, sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn sông từ Thành Triền đến Năm Cửa, dài 18 dặm. Đoạn trên rộng trên dưới 15 trượng, đoạn
dưới rộng trên dưới 50 trượng. Triều lên, sâu 3 trượng 5 thước; triều xuống, sâu 3 trượng.

Đoạn sông từ Năm Cửa đến sông Bạch Đằng, dài 15 dặm, rộng trên dưới 30 trượng. Triều lên,
sâu 3 trượng; triều xuống, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một dòng sông lớn chia dòng từ ngã ba Đông Triều chảy sang phía đông, qua hai tổng Thượng
Chiếu và Hạ Chiếu, hợp dòng ở Thành Triền, dài 11 dặm, rộng trên dưới 24 trượng. Triều lên, sâu 1
trượng 5 thước; triều xuống, sâu 1 trượng.
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-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ xã An Bài (tổng Vĩnh Đại) chuyển hướng chảy về phía bắc, qua
xã Đông Mai sang địa giới huyện Chí Linh, dài 15 dặm, rộng 4 trượng. Triều lên, sâu 5 thước; triều
xuống, sâu hơn hai thước.

Ngoài những sông nói trên, còn nữa đều là những khe suối nhỏ.

Danh thắng:

-Các am trên núi Yên Tử: Các vua nhà Trần khi xuất gia phần nhiều đều đến tu hành ở núi này, cho
xây nhiều am, chùa và nhà cao có gác (lâu đường). Trần Nhân Tông cho làm am Tử Tiêu (Tử Tiêu
am). Trần Anh Tông cho xây chùa Xá Lị, dựng chùa Hoa Yên (Hoa Yên tự) bên tả bên hữu là lầu
Chung Cổ (lầu Chuông Trống) và nhà tiếp khách (Yến khách đường). Lại có am Xuân Dược. Vua Trần
Anh Tông có bài thơ như sau:

Phiên âm:
Đình đình bảo cái cao ma vân,
Kim tiên cung khuyết vô phàm trần.
Tuyệt phong cánh hữu Phật đường giả,
Thanh phong minh nguyệt tương vi lân.
Thanh phong hạp địa vô hưu yết,
Minh nguyệt đương không diệu băng tuyết.
Thử phong thử nguyệt dữ thử nhân,
Hợp thành thiên hạ tam kỳ tuyệt.

Dịch nghĩa:
Ngọn núi sừng sững như lọng hoa cao sát mây,
Cung điện thần tiên không gợn trần tục.
ở nơi cao nhất núi lại còn có Phật đường,
Cùng làm láng giềng với gió mát trăng trong.
Gió mát thổi lan khắp mặt đất, không lúc nào ngớt,
Trăng trong treo giữa từng không, sáng toả như ánh tuyết.
Gió ấy, trăng ấy, với người ấy,
Hợp thành ba thứ tuyệt vời1 trong trời đất.

Dịch:
Sừng sững tàn che, núi sát mây,
Cung tiên chẳng bận chút trần ai.
Đỉnh cao lại có am thờ Phật,
Gió mát trăng thanh kết bạn gần.
Gió mát khắp nơi không hề ngớt,
Trăng thanh ngời sáng ánh băng tuyết.
Gió ấy trăng ấy với người đây,
Hợp thành thiên hạ ba thứ tuyệt.

N.§.T

-Chùa Quỳnh Lâm: ở xã Quỳnh Lâm, trên một gò đất bằng dưới chân núi Quỳnh Lâm, do thiền sư
Nguyễn Minh Không dưới đời nhà Lý xây cất, trong chùa có tượng Phật đúc bằng đồng. Đó là một
trong bốn vật báu của nước Nam ta (tháp Báo Thiên, đĩnh chùa Phổ Minh, chuông chùa Phả Lại, tượng

                                                     
1 Ba thứ tuyệt vời: chỉ trời, đất, người.
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Phật chùa Quỳnh Lâm). Vua Trần Thái Tông thường đến lễ Phật ở chùa này. Các nhà sư Pháp Loa1,
Huyền Quang2 cũng đã từng trụ trì ở đây. Trong khu vực chùa còn có viện Quỳnh Lâm, am Bích
Động, làm thành nơi thắng cảnh bậc nhất trong các chùa chiền ở đất Hải Dương. Gần đây chùa bị quân
phỉ phá hoại, chỉ còn tường vách kèo cột mà thôi.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp phủ Kinh Môn, dài 6 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp huyện Nam Sách, dài 20 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ xuyên núi qua đèo Tĩnh Mật, thông sang phần đất rừng thuộc huyện Lục Ngạn tỉnh
Bắc Ninh, quanh co dài 19 dặm.

-Một đường nhỏ qua đèo Tỉnh Mật3, các tổng Lôi Hoàng, Bí Giang đến giáp huyện Yên Hưng tỉnh
Quảng Yên, quanh co dài 34 dặm.

Đồn luỹ:

Xem đã ghi ở phần chung toàn tỉnh.

                                                     
1 Pháp Loa: tức Trúc Lâm Đệ nhị tổ.
2 Huyền Quang: tức Trúc Lâm Đệ tam tổ.
3 Qua đèo Tĩnh Mật: 4 chữ này viết bằng chữ Nôm.
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